Bộ NÔNG NGHIỆP và phát triển nông thôn

CỤC KIỂM LÂM
SƠ KẾT Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm giai đoạn 2001-2006
Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng được quy định tại Luật bảo vệ và phát triển rừng. Những năm trước đây, ngành lâm nghiệp chỉ tổ chức thực hiện một số đợt kiểm kê rừng toàn quốc công bố vào các năm 1977, 1991 và 1999. 

Nhằm từng bước đưa công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp vào nền nếp, công bố hàng năm, đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp và phục vụ công tác điều hành, ngày 2/5/1997, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 286-TTg về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng, tiếp đó ngày 21/12/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 245/1998/QĐ-TTg về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp, quy định rõ trách nhiệm thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân các cấp. 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, ngày 27/3/2000, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 32/2000/CT/BNN-KL về việc giao cho lực lượng kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong toàn quốc.

Sau 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm tóm tắt đánh giá kết quả cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP. 

1. Mục đích.
Mục đích theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là nắm vững diện tích các loại rừng, đất lâm nghiệp hiện có được phân chia theo chức năng sử dụng rừng và loại chủ quản lý. Lập bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/10.000, nhằm giúp hoạch định chính sách lâm nghiệp ở địa phương và trung ương phục công tác bảo vệ và phát triển rừng.
2. Yêu cầu.
a. Cập nhật diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp trên cơ sở phân loại rừng và đất lâm nghiệp theo Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng QPN 6-84 ban hành kèm theo Quyết định số 682B/QLKT ngày 01/8/1984 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Dữ liệu cơ sở ban đầu là kết quả kiểm kê rừng đã được công bố tại Quyết định 03/2001/QĐ-TTg ngày 5/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả tổng kiểm kê rừng toàn quốc; 

b. Đơn vị cơ sở theo dõi và cập nhật là lô trạng thái. Đơn vị thống kê là tiểu khu rừng, xã, huyện, tỉnh và toàn quốc;

c. Số liệu thu thập ở thực địa phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và bản đồ rừng cấp xã tỷ lệ 1/25.000. Một số địa phương có điều kiện thì sử dụng bản đồ cấp xã tỷ lệ 1/10.000;

d. Việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được ứng dụng công nghệ thông tin cụ thể như: Phần mềm cơ sở dữ liệu (DBR), phần mềm thống kê rừng (TKR), phần mềm xử lý bản đồ (MapInfo, Microstation), phần mềm xử lý ảnh viễn thám (ERDAS). Các phần mềm này được quản lý, sử dụng thống nhất trong toàn quốc, bảo đảm tính tích hợp dữ liệu từ địa phương tới trung ương.

3. Các nội dung cơ bản.
a. Đầu tư và đào tạo cán bộ.
- Đầu tư trang thiết bị và hệ thống mạng máy tính phục vụ xử lý và trao đổi thông tin hai chiều từ Cục Kiểm lâm đến Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm. Hầu hết các Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm đã sử dụng máy tính trong công tác quản lý của cơ quan. Đến nay, có 41 Chi cục Kiểm lâm sử dụng máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và thường xuyên báo cáo về Cục Kiểm lâm qua mạng Internet.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp các cấp, đặc biệt là kiểm lâm phụ trách địa bàn xã có đủ trình độ chuyên môn,  nghiệp vụ và nắm vững công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu trên máy tính, theo dõi diễn biến rừng ngoài thực địa.

- Xây dựng dựng cơ sở dữ liệu ban đầu bao gồm việc nạp vào máy tính các phiếu kiểm kê diện tích số 02; số hóa và biên tập bản đồ tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/10.000 của các xã; kết nối bản đồ vào cơ sở dữ liệu.

b. Công tác ngoại nghiệp.
- Thu thập thông tin thay đổi tăng, giảm điện tích rừng ngoài thực địa theo các nguyên nhân: Trồng rừng, khai thác rừng, cháy rừng, sâu bệnh hại rừng, phá rừng làm rẫy, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khoanh nuôi bảo vệ rừng và nguyên nhân khác.

-  Thu thập thông tin thay đổi theo loại chủ quản lý như: Doanh nghiệp nhà nước (lâm trường), Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban lý rừng phòng hộ, tổ chức liên doanh, hộ gia đình, tập thể, đơn vị vũ trang và UBND xã. 

- Thu thập thông tin thay đổi theo chức năng sử dụng rừng như: Rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất.

- Bản đồ sử dụng để khoanh vẽ ngoài thực địa nhất thiết phải sử dụng loại có tỷ lệ 1/10.000 hoặc tỷ lệ cao hơn. Lô khoanh vẽ nhỏ nhất tới 0,5ha. Hai phương pháp khoanh lô phổ biến thường được sử dụng là khoanh vẽ bằng GPS và khoanh vẽ bằng phương pháp dốc đối diện.

Công tác ngoại nghiệp phải được thực hiện thường xuyên, tránh tình trạng dồn vào tháng cuối năm. Kiểm lâm địa bàn là lực lượng chủ yếu để thu thập thông tin thực địa.

c. Công tác nội nghiệp.
Nếu ứng dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu DBR do Cục Kiểm lâm ban hành thì công tác nội nghiệp đơn giản, bất cứ một kỹ sư lâm nghiệp nào được đào tạo cũng có thể thực hiện được.

Đến nay, 35 địa phương đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu ban đầu và đã ứng dụng thành thạo phần mềm DBR, 6 địa phương sử dụng phần mềm thống kê rừng để quản lý số liệu đến cấp tiểu khu, số địa phương còn lại thống kê số liệu từ cấp xã bằng phương pháp thủ công trên máy tính (chủ yếu bằng EXCEL). Tình trạng này có thể còn kéo dài thêm một số năm nữa, do vậy Cục Kiểm lâm yêu cầu tất cả các địa phương chưa đủ điều kiện quản lý rừng tới lô trạng thái thì sử dụng phần mềm thống kê rừng (TKR) để quản lý tới tiểu khu rừng.

Việc cập nhật bản đồ đòi hỏi cán bộ sử dụng thành thạo phần mềm MapInfo. Kinh nghiệm những năm qua cho thấy tại Phòng Quản lý bảo vệ rừng của Chi cục Kiểm lâm phải cần ít nhất 2 cán bộ sử dụng thành thạo phần mềm MapInfo thì mới đủ khả năng giúp các Hạt Kiểm lâm cập nhật bản đồ trên máy tính.

Về diện tích tự nhiên của các xã, phường, thị trấn cần phải thống nhất với Sở Tài nguyên Môi trường.

d. Trình duyệt và báo cáo kết quả.
Hệ thống mẫu biểu báo cáo được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thống nhất trong toàn quốc. Các báo cáo do Chi cục Kiểm lâm lập đối với xã, huyện, tỉnh; trước khi được công bố phải có xác nhận của cấp chính quyền tương ứng. 

Việc công bố số liệu rừng và đất lâm nghiệp của địa phương được thực hiện trước 28/2 và gửi báo cáo về Cục Kiểm lâm để tổng hợp toàn quốc. 

Cục Kiểm lâm tổng hợp số liệu và bản đồ hiện trạng rừng từ 61 địa phương có rừng và tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc trước quý 2 hàng năm. 

Muốn thực hiện thành công các nội dung trên, các Chi cục Kiểm lâm đang quản lý từ 10.000ha rừng trở lên, nhất thiết phải xây dựng dự án. Kinh phí dự án tập trung vào mua sắm trang thiết bị cho văn phòng Chi cục và các Hạt Kiểm lâm; đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở các Hạt Kiểm lâm; xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu. Những năm sau khi kết thúc dự án thì tiếp tục thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp bằng kinh phí sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng hàng năm. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ

1. Thiết lập hệ thống các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn.
Cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, gồm có:

- Chỉ thị số 32/2000/CT/BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước;

- Thông tư số 102/2000/TT/BNN-KL ngày 2/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

- Quyết định 78/2002/QĐ/BNN-KL ngày 28/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm;

- Công văn 1248/BNN-KL ngày 23/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

- Quyết định số 1555/BNN-KL ngày 23/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Cục Kiểm lâm và Viện Điều tra quy hoạch rừng trong Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc;

- Công văn 3074/BNN-KL ngày 12/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2002;

- Công văn 1235/BNN-KL ngày 2/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2003; 

- Công văn 1223/BNN-KL ngày 30/05/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2004;

- Công văn 1314/BNN-KL ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm. 


Nhìn chung, hệ thống các văn bản trên là tương đối đầy đủ, được ban hành kịp thời đáp ứng yêu cầu chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện trong toàn quốc, phù hợp với chủ trương phân cấp quản lý nhà nước về rừng, do vậy chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo và đầu tư cho việc thực hiện chương trình này. 

2. Công tác chỉ đạo và điều hành của Cục Kiểm lâm.
Sau khi Chỉ thị 32 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, Cục Kiểm lâm đã ban hành văn bản số 196/KL-TCCB ngày 5/4/2000 về việc hướng dẫn lập dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Nhận thức được rằng các dự án theo dõi diễn biến rừng thực chất là các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rừng, ngay từ năm 2000 Cục Kiểm lâm đã xây dựng phần mềm máy tính để quản lý cơ sở dữ liệu (sau đây gọi tắt là phần mềm DBR). Để bảo đảm thành công, đầu năm 2001 Cục Kiểm lâm đã chọn 2 địa phương là Lào Cai và Vĩnh Phúc để thí điểm thực hiện. Sau này phần mềm DBR đã được sự góp ý kiến của nhiều cán bộ kỹ thuật của các Chi cục Kiểm lâm, đặc biệt là Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Thái Nguyên, Đăk Lăk, Phú Yên, Khánh Hòa... Đến nay phần mềm DBR phiên bản 6.5 cập nhật ngày 27/9/2007 đã đáp ứng được yêu cầu quản lý dữ liệu của các địa phương. Phần mềm thống kê rừng (TKR) phiên bản 3.0 cập nhật ngày 27/9/2007 đã đáp ứng yêu cầu lưu trữ số liệu rừng đến cấp tiểu khu nhằm giúp các địa phương chưa có điều kiện quản lý rừng tới lô trạng thái.

Đồng thời với việc xây dựng phần mềm máy tính, Cục Kiểm lâm đã biên soạn bộ giáo trình về sử dụng phần mềm MAPINFO để lưu trữ và quản lý bản đồ trên máy tính; Quy trình kỹ thuật (tạm thời) để thu thập thông tin thực địa. Từ năm 2001 đến nay, Cục Kiểm lâm đã tổ chức 12 khóa tập huấn và đã đào tạo được khoảng 600 cán bộ kỹ thuật từ các Chi cục Kiểm lâm về các nội dung như:

· Quy trình kỹ thuật thu thập thông tin thực địa

· Sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu DBR, TKR

· Sử dụng phần mềm MapInfo để quản lý bản đồ 

· Sử dụng GPS để khoanh vẽ trên thực địa, ...

Cục Kiểm lâm đã thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở để giúp tập huấn cán bộ, giúp xây dựng hệ thống mạng vi tính và các phần mềm quản lý khác như phần mềm báo cáo thống kê hàng tháng, phần mềm quản lý các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, ...

Cục Kiểm lâm đã ứng dụng công nghệ viễn thám để lập bản đồ rừng và đã tổ chức thực hiện thí điểm tại các địa phương Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bình Dương và Bình Phước để xây dựng bản đồ rừng cấp xã tỷ lệ 1/25.000 và xây dựng cơ sở dữ liệu rừng. Qua thực hiện tại các địa phương đã rút ra các kết luận:

· Nếu sử dụng ảnh vệ tinh ASTER có độ phân giải 15mx15m của Nhật Bản thì mất rất nhiều công sức đi lấy mẫu ảnh và kiểm tra thực địa sau khi giải đoán ảnh. Tuy nhiên giá thành 1 cảnh (60km x 60km) chỉ 80USD. 

· Nếu sử dụng ảnh vệ ảnh vệ tinh SPORT với độ phân giải 5m x 5m thì giá thành là 3000USD cho một cảnh (đối với Lào Cai cần 10 cảnh, Vĩnh Phúc 3 cảnh, Bình Dương 3 cảnh).

· Nếu sử dụng ảnh vệ tinh SPORT với độ phân giải 2,5m x 2,5m thì giá thành là 6000USD cho một cảnh. Với loại ảnh này gần như không cần đi thực địa, nhìn trên ảnh có thể phân biệt được loại đất, loại rừng.

5 năm qua, Cục Kiểm lâm đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố số liệu hiện trạng rừng toàn quốc tại các văn bản:

- Quyết định số 2490/QĐ-BNN-KL ngày 30/7/2003 về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2002; 

- Quyết định số 1281/QĐ-BNN-KL ngày 17/05/2004 về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2003; 

- Quyết định số 1116/QĐ-BNN-KL ngày 18/05/2005 về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2004; 

- Quyết định số 1970/QĐ-BNN-KL ngày 06/7/2006 về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2005;

-  Quyết định số 2503/QĐ-BNN-KL ngày 27/8/2007 về việc công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc năm 2006.

3. Các địa phương.
- 45 địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, trong đó đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm làm phó ban thường trực;

- 44 địa phương đã được phê duyệt dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, trong đó đã có 35 địa phương xây dựng hoàn thành cơ sở dữ liệu ban đầu từ việc nạp các thông tin kết quả kiểm kê rừng vào máy tính; số hóa và biên tập bản đồ rừng cấp xã và tổ chức thu thập thông tin thực địa để cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Một số địa phương như Cà Mau, Tây Ninh, Bình Phước, Ninh Bình đã tự số hóa và biên tập bản đồ rừng của địa phương mình;

- 35 Chi cục Kiểm lâm đã được đầu tư trang thiết bị và đào tạo cán bộ kỹ thuật đến  Hạt Kiểm lâm;

- 5 năm qua, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố số liệu hiện trạng rừng ở địa phương và gửi báo cáo về Cục Kiểm lâm đúng thời gian quy định. Trong đó: 41 Chi cục Kiểm lâm báo cáo về Cục Kiểm lâm bằng kết quả in ra từ cơ sở dữ liệu; 20 địa phương còn lại báo cáo kết quả bằng cách tập hợp và thống kê số liệu từ xã lên huyện và toàn tỉnh, nhưng do chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu nên mất nhiều thời gian, công sức, độ chính xác không cao.
III. CÁC TỒN TẠI VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC.
1. Tồn tại.
a. Nhận thức. 

- Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở cấp vi mô tại các địa phương lần đầu tiên được tổ chức thực hiện trong toàn quốc. Đây là việc làm mới, chưa có kinh nghiệm, chưa có nhận thức đầy đủ về các nội dung kỹ thuật. Về phương diện nào đó thì công tác theo dõi diễn biến rừng ở cấp vi mô là việc làm thường xuyên để giúp việc thống kê rừng hàng năm và là cơ sở cho việc kiểm kê rừng 5 năm một lần. Cần chú trọng việc điều tra các nguyên nhân làm thay đổi rừng như: Trồng mới, khai thác, cháy rừng, sâu bệnh hại rừng, phá rừng làm nương rẫy, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và khoanh nuôi tái sinh rừng. Việc thống kê này phải được sử dụng công nghệ hiện đại như: Cơ sở dữ liệu, công nghệ GIS và cả công nghệ viễn thám. Tất cả đều rất mới đối với cán bộ kỹ thuật ở địa phương. 

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm của một số địa phương đã không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và sự khó khăn của công tác này, dẫn đến sự chậm chạp, tắc trách và thiếu trách nhiệm.

- ở trung ương, sự phối hợp giữa Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp và Viện Điều tra quy hoạch rừng trong công theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp chưa tương xứng với nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi bên.

c. Trình độ cán bộ.
- Về công nghệ thông tin: Mặc dù Cục Kiểm lâm đã chuyên tâm đào tạo tin học cho lực lượng kiểm lâm toàn quốc ngay từ năm 1996, nhưng chỉ dừng lại ở cấp Chi cục. Cán bộ kỹ thuật ở Hạt Kiểm lâm có ít điều kiện tiếp xúc với máy tính, và thực tế số lượng cán bộ cần đào tạo khá lớn nên Cục Kiểm lâm không thể tổ chức tập huấn tin học cho cấp Hạt được. Kinh nghiệm cho thấy,  nếu Chi cục Kiểm lâm nào chú ý đến đào tạo nhiều cho Hạt Kiểm lâm thì nơi đó thực hiện tốt việc theo dõi diễn biến rừng. Một số Chi cục điển hình làm tốt công tác đào tạo cán bộ như: Lào Cai, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Cà Mau....
- Về thu thập thông tin thực địa: Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã là lực lượng quan trọng để thu thập thông tin thực địa, nói chung chưa được đào tạo đầy đủ. Mặt khác, công cụ để khoanh vẽ lô rừng như GPS không phải nơi nào cũng có. Việc thiếu phương tiện kỹ thuật dẫn đến chất lượng thu thập thông tin thấp.

d. Đầu tư.
* Về cán bộ: 

Nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm. Cán bộ làm công tác này cần được ổn định và được đào tạo thường xuyên. Thực tế nhiều địa phương đã không làm được như vậy, cán bộ được đào tạo nhưng không thực hiện nhiệm vụ này hoặc chuyển qua bộ phận khác.

* Về tài chính: 

· Hiện nay đã có 44 địa phương được phê duyệt dự án thì mới chỉ có 37 Chi cục được cung cấp kinh phí;

· Các địa phương có trên 10.000ha rừng nhưng chưa được phê duyệt dự án gồm: Tuyên Quang, Hòa Bình, Long An, thành phố  Đà nẵng, Hà Tây,  Hải Dương, Đồng Tháp, Tiền Giang;

· Các địa phương đã được phê duyệt dự án nhưng chưa có đầu tư hoặc đầu tư rất ít như: Điện Biên, Yên Bái, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Nam;

* Cục Kiểm lâm là cơ quan chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra và tập hợp số liệu, bản đồ rừng từ các địa phương để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc. Hàng năm, Cục Kiểm lâm phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, song chỉ được cấp kinh phí như sau:
	Năm 2001
	Không có

	Năm 2002
	800.000.000 ®

	Năm 2003
	600.000.000 ®

	Năm 2004
	250.000.000 ®

	Năm 2005
	Không có

	Năm 2006
	300.000.000 ®


e. Chất lượng báo cáo.

Chất lượng báo cáo là một vấn đề đặc biệt được quan tâm. Hiện nay hệ thống báo cáo của Kiểm lâm chia ra làm 3 loại:


- Loại thứ nhất: Gồm 35 địa phương đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu ban đầu. Các địa phương này theo dõi diến biến và cập nhật sự biến động đến lô trạng thái rừng. Việc tổng hợp báo cáo được thực hiện bằng phần mềm DBR nên báo cáo đạt độ tin cậy cao hơn;


- Loại thứ hai: Gồm 6 địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu đến tiểu khu rừng, chưa cập nhật được bản đồ, chất lượng báo cáo chưa cao;


- Loại thứ hai: Gồm 20 địa phương còn lại chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu. Hàng năm các địa phương này chỉ cập nhật một số thay đổi ở cấp xã, chưa điều tra theo dõi ngoài thực địa. Về bản chất vẫn dựa vào kết quả kiểm kê năm 1999 rồi bổ sung thêm. Chất lượng báo cáo có độ tin cậy thấp.

f. Sự phối hợp giữa các cơ quan lâm nghiệp Trung ương

Trong giai đoạn 2001-2006 sự phối kết hợp giữa 3 cơ quan liên quan dến công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (Cục Kiểm lâm, Cục Lâm nghiệp và viện Điều tra quy hoạch rừng) đã có nhưng chưa tốt, thể hiện cụ thể như sau:

- Kết quả của Chương trình Điều tra, đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng do Viện Điều tra quy hoạch rừng thực hiện chưa đóng góp cho việc công bố hiện trạng rừng hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc phối hợp mới được đặt ra cho giai đoạn 2008-2010 nhưng còn thiếu các biện pháp cụ thể. 

- Công trình rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg không có cơ sở dữ liệu dùng chung tới lô trạng thái, không có quy chuẩn về biên tập bản đồ rừng. Điều này đẫn tới việc cập nhật kết quả rà soát 3 loại rừng vào cơ sở dữ liệu rừng của Kiểm lâm để tiếp tục theo dõi hàng năm gặp rất nhiều khó khăn.   

2. Hướng khắc phục

Để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, triển khai nghiêm túc Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg, Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép và Nghị định 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, Cục Kiểm lâm đề nghị: 

1. Các địa phương đã thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đã kết thúc thì từ năm 2008 trở đi, trình UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí sự nghiệp bảo vệ rừng để  thực hiện hàng năm.

2. Các địa phương đã phê duyệt dự án theo dõi diễn biến rừng nhưng chưa bố trí kinh phí như: Điện Biên, thành phố Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Nam thì Chi cục Kiểm lâm tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, thành phố bố trí đủ kinh phí để thực hiện dự án từ năm 2008. 

3. Các địa phương chưa được phê duyệt dự án theo dõi diễn biến rừng (Tuyên Quang, Hòa Bình, Long An, thành phố Đà Nẵng, Hải Dương, Đồng Tháp) thì Chi cục Kiểm lâm trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện ngay.

4. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan lâm nghiệp ở Trung ương

Cục Kiểm lâm đã đề xuất phối hợp với Viện Điều tra Quy hoạch rừng để xây dựng cơ sở dữ liệu tới lô trạng thái và bản đồ rừng cấp xã giai đoạn 2008-2010 cho 12 tỉnh, thành phố có nhiều khó khăn (Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Tĩnh, thành phố Đà Nẵng, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Long An). Mặt khác Cục Kiểm lâm đề nghị một cơ chế giám sát kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do địa phương thực hiện hàng năm.


Sau khi Bộ ban hành Quy định mới về phân loại rừng và đất lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm sớm cập nhật, nâng cấp các phần mềm cơ sở dữ liệu và tham mưu cho Bộ ban hành Quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. 


Đề nghị Bộ Nông nghiệp sớm ban hành các quy chuẩn về biên tập bản đồ; quy chuẩn về chuyển đổi bản đồ từ phép chiếu UTM sang VN2000; Thông tư hướng dẫn thống kê rừng, kiểm kê rừng.


5. Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để giảm nhẹ công sức điều tra thực địa. Trong năm tới Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa trạm thu ảnh vệ tinh có khả năng thu nhận các ảnh vệ tinh có độ phân giải cao như ảnh SPOT vào sử dụng, Cục Kiểm lâm sớm phối hợp với Viện Điều tra quy hoạch rừng sử dụng ảnh vệ tinh phân giải cao phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng cho các địa phương.

PHỤ LỤC


1. Các địa phương đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:
	TT
	Tỉnh, Thành phố
	TT
	Tỉnh, Thành phố

	1
	Lào Cai 
	22
	Bình Định

	2
	Lai Châu
	23
	Phú Yên

	3
	Hà Giang
	24
	Khánh Hòa

	4
	Bắc Kạn
	25
	Đồng Nai

	5
	Thái Nguyên 
	26
	TP Hồ Chí Minh

	6
	Vĩnh Phúc 
	27
	Tây Ninh

	7
	Sơn La
	28
	Ninh Thuận

	8
	Hoà Bình 1
	29
	Bình Thuận

	9
	Quảng Ninh
	30
	Cà Mau

	10
	Lạng Sơn
	31
	Kiên Giang

	11
	Bắc Giang
	32
	An Giang

	12
	Ninh Bình
	33
	Sóc Trăng

	13
	TP Hà Nội
	34
	Bình Phước

	14
	Thanh Hoá
	35
	Bà Rịa Vũng Tàu

	15
	Nghệ An
	36
	Bình Dương 2

	16
	Quảng Bình
	37
	Tuyên Quang 2

	17
	Quảng Trị
	38
	Yên Bái 2

	18
	§¨k L¨k
	39
	Trà Vinh 2

	19
	Đăk Nông
	40
	Cao Bằng 2

	20
	Gia Lai
	41
	Quảng Nam 2

	21
	Lâm Đồng
	
	


1 Hòa Bình chưa có dự án nhưng đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu
2 Các tỉnh Tuyên Quang, yên Bái, Bình Dương, Trà Vinh, Cao Bằng, Quảng Nam xây dựng cơ sở dữ liệu đến tiểu khu.


2. Các địa phương đang xây dựng cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp sẽ hoàn thành vào đầu năm 2008.
	1
	Phú Thọ
	2
	Thừa Thiên Huế



3. Các địa phương chưa xây dựng  cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.
	TT
	Tỉnh, Thành phố
	TT
	Tỉnh, Thành phố

	1
	Điên Biên
	10
	TP Đà Nẵng

	2
	TP Hải Phòng
	11
	Quảng Ngãi

	3
	Hải Dương
	12
	Kon Tum

	4
	Bắc Ninh
	13
	Long An

	5
	Hà Tây 
	14
	Đồng Tháp

	6
	Hà Nam 
	15
	Bến Tre

	7
	Nam Định
	16
	Tiền Giang

	8
	Thái Bình
	17
	Hậu Giang

	9
	Hà Tĩnh
	18
	Bạc Liêu


CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Bắc Giang
Đánh giá kết quả công tác theo dõi diễn biến rừng 

và đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang 2002-2007
Ngày 03/11/2001, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định số 1511/QĐ-CT về việc phê duyệt dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002-2004, đồng thời giao cho Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang chủ trì thực hiện dự án. Đến nay dự án đã kết thúc, công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ Kiểm lâm Bắc Giang.

Sau 6 năm (2002-2007) tổ chức thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang đã đạt được một số kết quả sau: 

I. Kết quả thực hiện.

1. Hiện trạng, loại đất, loại rừng.

Đến ngày 31/12/2006 diện tích rừng của tỉnh Bắc Giang là 156.391,5ha đạt độ che phủ rừng là 37,4%; diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch cho rừng đặc dụng là 13.023ha; quy hoạch cho rừng phòng hộ là 20.958ha; quy hoạch cho rừng sản xuất là 132.628ha. Trong đó diện tích rừng tự nhiên là 72.368ha; rừng trồng cây lấy gỗ 46.000ha, rừng trồng cây đặc sản (vải thiều) 38.024ha; diện tích đất không rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là 22.950ha. 

2. Khối lượng và kinh phí thực hiện qua các năm.
Từ năm 2002 đến 2006 tiến hành tổ chức theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp với tổng diện tích biến động là 106.690,9ha; tổng kinh phí thực hiện là 1.674,414 triệu đồng.

	Hạng mục
	Năm
	Tổng

	
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	Diện tích biến động (ha)
	19.341,7
	37.715,7
	24.864,3
	12.599,8
	12.169,4
	106.690,9

	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)
	436,933
	438,894
	424,775
	253,330
	120,482
	1.674,414


Trong đó: - Đầu tư cho công tác thu thập thông tin ngoài thực địa (chuẩn bị hồ sơ, văn phòng phẩm; điều tra ngoại nghiệp; tính toán nội nghiệp và cập nhật biến động vào phần mềm diễn biến rừng) là 951,217 triệu đồng.

- Đầu tư cho số hóa các loại bản đồ (bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, bản đồ phân cấp phòng hộ, bản đồ độ dốc, bản đồ lập địa); cập nhật biến động vào bản đồ hàng năm; xây dựng quy trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa,...là 604,154 triệu đồng.

- Đầu tư cho mua sắm thiết bị dự án, tập huấn, công tác phí,...là: 119,043 triệu đồng.

3. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất. 

Thực hiện dự án Chi cục đã thành lập tổ tin học, đồng thời mua các trang thiết bị phục vụ dự án gồm 02 dàn máy vi tính; 05 bộ Modem 56 Kbps; 01 bộ thiết bị nối mạng Lan; 02 bộ máy in Laser A4; 01 máy in mầu khổ A0; 01 máy Color Scanner A3; 05 máy GPS và một số trang thiết bị khác. Cài đặt các chương trình ứng dụng phục vụ dự án như phần mềm diễn biến rừng để quản lý cơ sở dữ liệu của Cục Kiểm lâm, phần mềm Mapinfo để cập nhật bản đồ và quản lý bản đồ rừng. In ấn bản đồ thành quả hàng năm để phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp các năm tiếp theo. 

4. Nâng cao năng lực cán bộ.
Trong 3 năm thực hiện dự án đã tổ chức đượchai lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cho hơn 100 lượt cán bộ thực hiện dự án. Đảm bảo nắm được quy trình, quy phạm, biện pháp kỹ thuật thực hiện dự án. Đồng thời đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho 10 cán bộ (mỗi Hạt kiểm lâm người, văn phòng Chi cục người) vận hành mạng vi tính và cập nhật số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp vào phần mềm diễn biến rừng và cập nhật dữ liệu bản đồ trên máy vi tính. 

Sau khi dự án kết thúc tiếp tục tổ chức được 4 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng cho trên 60 cán bộ kiểm lâm địa bàn, kiểm lâm phụ trách địa bàn, cán bộ quản lý bảo vệ rừng còn yếu về khả năng nhận biết địa hình giữa bản đồ và thực địa; tiêu chí phân loại đất, loại rừng; cập nhật phần mềm diễn biến rừng và phần mềm Mapinfo.

II. Đánh giá kết quả thực hiện.

1. Thông qua công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp giúp cho các cấp, các ngành, chủ rừng nắm được tình hình rừng, biến động về loại rừng, loại đất, để từ đó đưa ra phương án, kế hoạch quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn được tốt hơn, để rừng ổn định và phát triển bền vững; nhận thức về trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp dần dần được nâng lên; coi công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trở thành nhiệm vụ thường xuyên đối với lực lượng kiểm lâm, làm cơ sở tham mưu cho chính quyền địa phương hàng năm công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp và phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, lập kế hoạch hàng năm và dài hạn cho bảo vệ rừng và phát triển rừng.

2. Kế thừa, tích luỹ và phát huy những kinh nghiệm qua nhiều năm tổ chức thực hiện, đến nay phần lớn đội ngũ cán bộ quản lý bảo vệ rừng của các Đơn vị, cán bộ kiểm lâm địa bàn và phụ trách địa bàn xã trọng điểm cháy, cơ bản đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác cập nhật biến động về loại đất, loại rừng ngoài thực địa trên nền bản đồ thành quả năm trước, sử dụng khá thành thạo phần mềm theo dõi diễn biến rừng và tính toán diện tích, cập nhật biến động để xây dựng bản đồ thành quả bằng phần mềm Mapinfo trong quản lý cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và bản đồ rừng để tổng hợp báo cáo cấp trên.

3. Việc đầu tư trang thiết bị và hệ thống mạng máy tính phục vụ tốt cho xử lý và trao đổi thông tinhai chiều từ Chi cục đến các Hạt Kiểm lâm và từ Chi cục đến Cục Kiểm lâm. Đến nay 100% các Đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và bản đồ rừng trên máy tính, thường xuyên cập nhật và báo cáo về Chi cục qua mạng Internet.

ứng dụng các trang thiết bị (như máy GPS, phần mềm Mapinfo) để nhận biết hiện trường, cập nhật dữ liệu vào bản đồ và tính toán diện tích biến động trên máy vi tính trong lực lượng từng bước được nâng cao, giảm thời gian tác nghiệp, tăng độ chính xác giữa bản đồ và thực địa. 

III. Tồn tại .

- Thành quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm chưa được các đơn vị, các cấp, các ngành có liên quan xem xét đánh giá những tồn tại trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng, đặc biệt đối với những diện tích rừng giảm do nguyên nhân cháy rừng, phá rừng, nguyên nhân khác và tìm ra biện pháp khắc phục.

- Nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm, do đó cán bộ làm công tác này cần được ổn định và được đào tạo thường xuyên. Trong thực tế nhiều đơn vị đã không làm được như vậy, nhiều cán bộ được đào tạo nhưng không thực hiện nhiệm vụ này hoặc chuyển qua bộ phận khác hoặc thiếu sự đôn đốc, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo đơn vị,...

- Kiểm lâm địa bàn và phụ trách địa bàn xã là lực lượng quan trọng để thu thập thông tin ngoài thực địa, nhưng vẫn còn một số chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ; mặc dù được tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng, ý thức tự rèn luyện học tập nâng cao năng lực chuyên môn chưa tự giác, thường xuyên; còn ỷ lại cho cán bộ quản lý bảo vệ rừng của Hạt Kiểm lâm. Mặt khác công cụ để khoanh vẽ lô rừng như GPS còn thiếu, việc thiếu phương tiện kỹ thuật dẫn đến chất lượng thu thập thông tin còn hạn chế.

- Việc phối hợp thực hiện dự án giữa lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng, các chủ dự án đầu tư trồng rừng chưa được tốt như các chủ rừng chưa tự tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích mình quản lý mà vẫn do lực lượng kiểm lâm tổ chức thực hiện.

- Khi dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2002-2004 kết thúc, kinh phí đầu tư các năm tiếp theo cho công tác thu thập thông tin ngoài thực địa và công tác nội nghiệp thấp chỉ bằng 70% đơn giá của 15.000đồng/ha biến động, phần nào cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả của công trình,...

- Sau khi nhận bàn giao kết quả rà soát 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh, việc sử dụng dữ liệu và bản đồ rà soát 3 loại rừng trong công tác theo dõi diễn biến rừng là rất khó khăn như hiện trạng rà soát 3 loại rừng lấy theo kết quả công bố hiện trạng rừng từ năm 2004; gianh giới khoảnh, tên khoảnh và tiểu khu phần lớn thay đổi; hệ chiếu của bản đồ khác với bản đồ đang sử dụng; việc chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM đang sử dụng sang hệ chiếu VN2000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có định mức và nguồn kinh phí thực hiện như định mức chuyển đổi các lớp địa hình từ định dạng Microstation sang định dạng Mapinfo; chuyển đổi dữ liệu cũ sang hệ tọa độ VN2000; nắn chỉnh hình học các lớp tiểu khu, khoảnh, lô, ba loại rừng, chủ rừng; hiệu chỉnh lớp rừng theo ranh giới và hệ thủy của bản đồ địa chính,...

IV. Phương hướng khắc phục và kiến nghị.

Để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, triển khai nghiêm túc Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg, Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phát triển rừng, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại yếu kém, trong thời gian tới cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

1. Thành quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm phải được các đơn vị, các cấp, ngành liên quan đánh giá được mặt tích cực, tồn tại và đề ra phương hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn đặc biệt đối với những diện tích rừng giảm do nguyên nhân cháy rừng, phá rừng và nguyên nhân khác. 

2. Tăng cường kiểm tra đôn đốc kịp thời của phòng chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn, bố trí cán bộ có năng lực, ổn định làm công tác theo dõi diễn biến rừng, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm tồn tại, đưa công tác này thành nhiệm vụ thường xuyên, phổ cập của cán bộ kiểm lâm địa bàn.

3. Tăng cường tập huấn ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS và quy trình thực hiện khoanh vẽ bằng máy GPS để giảm nhẹ công sức điều tra thực địa.

4. Cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp như tăng đơn giá chi cho ngày công lao động thu thập thông tin hiện trường và cập nhật cơ sử dữ liệu; đầu tư kinh phí cho chuyển hệ quy chiếu VN2000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chỉ thị số 88/2006/CT-BNN ngày 27/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm.

5. Sớm triển khai thực hiện phân định ranh giới trên thực địa theo kết quả rà soát 3 loại rừng theo chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của Thủ tướng chính phủ và ban hành định mức chuyển hệ tọa độ UTM sang hệ chiếu VN2000, như định mức chuyển đổi các lớp địa hình từ định dạng Microstation sang định dạng Mapinfo; chuyển đổi dữ liệu cũ sang hệ tọa độ VN2000; nắn chỉnh hình học các lớp tiểu khu, khoảnh, lô, ba loại rừng, chủ rừng; hiệu chỉnh lớp rừng theo ranh giới và hệ thủy của bản đồ địa chính,...
CHI CỤC KIỂM LÂM tỉnh BẮC KẠN



Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm

 nghiệp tỉnh Bắc Kạn trong thơi gian qua

I/ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

- Trong những năm qua công tác quản lý bảo vệ rừng nói chung và công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp nói riêng luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Kiểm lâm, UBND tỉnh và sự phối hợp của các ngành chức năng liên quan. Năm 2005, UBND tỉnh đã phê duyệt cho triển khai dự án: xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng tin học vào quản lý, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn.

- Kế thừa kết quả kiểm kê rừng năm 1999, bao gồm: số liệu, bản đồ rừng và đất lâm nghiệp các xã, các thông tin liên quan và kết quả giao đất, giao rừng làm cơ sở dữ liệu ban đầu.

- Từ Chi cục đến các Hạt Kiểm lâm được trang bị máy vi tính, riêng văn phòng Chi cục trang bị thêm một máy móc khác để phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở cấp Chi cục và cấp Hạt đều sử dụng thành thao máy vi tính.

2. Khó khăn:

- Một số Kiểm lâm phụ trách địa bàn còn hạn chế về sử dụng bản đồ, phương pháp và biện pháp thu thập, tổng hợp số liệu. Mặt khác địa bàn quản lý rộng, có kiểm lâm phụ trách 2- 3 xã, đi lại khó khăn nên dẫn đến việc thu thập thông tin còn chậm so với tiến độ đề ra.

- Khả năng sử dụng các phần mềm diễn biến rừng của một số cán bộ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp chưa thành thạo, nhất là phần mềm biên tập bản đồ Mapinfo, sử dụng máy định vị GPS.

- Các Hạt Kiểm lâm chưa được lặp đặt đường truyền internet băng rộng (ADSL) và kết nối với Chi cục Kiểm lâm (mạng LAN) để trao đổi thông tin trên internet, nên việc tổng hợp và báo cáo số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp còn rất chậm.

- Lực lượng kiểm lâm chưa được đào tạo, tập huấn cách chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ UTM HN72 sang hệ quy chiếu VN2000.

II/ QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Quá trình triển khai:

- Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước và các văn bản hướng dẫn về tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, từ năm 2001 Chi cục Kiểm lâm Bắc Kạn đã triển khai thực hiện công tác này. Giai đoạn 2001-2005, công việc cập nhật, tổng hợp và báo cáo số liệu vẫn thực hiện bằng phương pháp tính toán thủ công, chưa sử dụng các phần mềm thống kê rừng, diễn biến rừng.

- Từ năm 2002, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành lập dự án xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng tin học vào quản lý, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn và đến cuối năm 2005 được UBND tỉnh phê duyệt; thời gian thực hiện dự án là 3 năm (từ năm 2005 đến hết năm 2007), với tổng kinh phí 1.498.949đồng; trong đó: Lập CSDL ban đầu, cập nhật dữ liệu 3 năm và đạo tạo 1.126.249.000đồng; Thiết bị 327.2700.000đồng.

- Để triển khai dự án có hiệu quả, Chi cục đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án của tỉnh, do Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, Chi cục Kiểm lâm là phó ban thường trực, các ngành: Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thống kê, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư làm ủy viên.

2. Kết quả thực hiện: 

- Hàng năm các Hạt Kiểm lâm đã tổng hợp và báo cáo số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn về Chi cục Kiểm lâm để Chi cục tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Cục Kiểm lâm và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc.

- Chi cục Kiểm lâm đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Cục Kiểm lâm tổ chức, sau đó về hướng dẫn các kiểm lâm địa bàn.

- Từ tháng 12/2005, Chi cục Kiểm lâm đã triển khai thực hiện các nội dung của dự án được phê duyệt như trang bị 1 máy vi tính, 1 máy in màu A4, 1 máy in A0, 1 máy điều hòa cho Phòng quản lý bảo vệ rừng và 9 máy vi tính, in 9 máy in A4  cho 9 Hạt Kiểm lâm. 

- Về xây dựng cơ sở dữ liệu: Chi cục Kiểm lâm đã hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện tập huấn cho 10 cán bộ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, gồm Chi cục 1 và các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ mỗi đơn vị 1 người; đồng thời Công ty thực hiện việc khởi tạo cơ sở dữ liệu bước 1, bước 2 và nâng cấp cơ sở dữ liệu bằng công nghệ viễn thám. Chi cục cũng đã tổ chức được 4 lớp tập huấn cho kiểm lâm địa bàn (năm 2005 tổ chức 2 lớp; năm 2006 2 lớp). Đến nay, kết quả thực hiện các hạng mục so với mục tiêu và nội dung của dự án đề ra cơ bản đã thực hiện xong, đây là cơ sở dữ liệu để Chi cục Kiểm lâm tiếp tục thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng cho các năm tiếp theo.

III/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Về trang thiết bị: 

ở Chi cục (Phòng Quản lý bảo vệ rừng) đến các Hạt Kiểm lâm đã được trạng bị máy vi tính mới và đồng bộ đảm bảo cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Về năng lực cán bộ:

- Cán bộ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở Chi cục và văn phòng các Hạt Kiểm lâm đều biết sử dụng máy vi tính, đã được tập huấn sử dụng các phầm mềm theo dõi diễm biến rừng và đất lâm nghiệp, cơ bản là nắm được các nội dung của phần mềm, nhưng để thực hiện và sử dụng thành thạo, đáp ứng được yêu cầu công tác theo dõi diễn biến rừng thì hàng năm phải được tập huấn để nâng cao nghiệp vụ, đặc biệt là nghiệp vụ sử dụng công nghệ GIS.

- Việc theo dõi, cập nhật số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của kiểm lâm địa bàn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là một số cán bộ yếu nghiệp vụ sử dụng địa bàn cầm tay, bản đồ, chưa thường xuyên cập nhật các thông tin diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; chưa được trang bị và tập huấn sử dụng máy GPS. 

2. Việc tiếp nhận kết quả ra soát 3 loại rừng:

 - UBND tỉnh Bắc Kạn đã có quyết định phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng của tỉnh Bắc Kạn. Để có số liệu cập nhật kip thời, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động liên hệ với Chi cục Lâm nghiệp để tiếp nhận kết quả ra soát 3 loại rừng, nhưng đến nay mới tiếp nhận được “báo cáo kết quả ra soát qui hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Bắc Kạn”, còn bản đồ và các tài liệu khác Chi cục Kiểm lâm chưa có. Qua báo cáo kết quả ra soát, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tiến hành kiểm tra lại số liệu và đối chiếu với hiện trường. Kết quả là: có một số xã diện tích rừng trồng và đất trống của ra soát so với hiện trường và các tài liệu theo dõi của kiểm lâm chênh lệch tương đối lớn. 

- Việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được thực hiện đến lô trạng thái nhưng số liệu báo cáo kết quả rà soát 3 loại rừng không có tới lô trạng thái nên khi kiểm lâm được tiếp nhận thì việc điều chỉnh cập nhật số liệu vào phần mềm diễn biến rừng rất khó khăn.

3. Việc chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM sang VN2000:

- Việc thống nhất sử dụng hệ toạ độ VN2000 dùng chung trong toàn quốc tạo ra thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý dữ liệu rừng. Năm 2007, Chi cục phối hợp với đơn vị tư vấn đã thực hiện việc chuyển đổi hệ tọa độ UTM sang VN2000. 

IV/ HƯỚNG KHẮC PHỤC NHƯNG KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ NGHỊ:

1. Hướng khắc phục:

Để công tác theo dõi diễn biến rừng của Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm sẽ triển khai một số công việc sau:

- Hàng năm tổ chức tập huấn cho cán bộ kiểm lâm ở các Hạt về phương pháp theo dõi, tổng hợp số liệu diễn biến rừng, kỹ thuật điều tra, cập nhật bản đồ; sử dụng GPS.

- Trang bị một số dụng cụ, như máy định vị GPS, máy ảnh kỹ thuật số cho Chi cục (Phòng Quản lý bảo vệ rừng) và các Hạt Kiểm lâm. Thiết lập mạng LAN giữa Chi cục Kiểm lâm với các Hạt Kiểm lâm và lắp đặt đường truyền băng rộng (ADSL) cho các Hạt Kiểm lâm.

- Trong quá trình cập nhật số liệu, phối hợp với các ngành, UBND các cấp:  Tài nguyên Môi trường, Thống kê, Chi cục Lâm nghiệp, UBND các cấp… để thống nhất số liệu.

 2. Đề nghị:

- Hàng năm Cục Kiểm lâm tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ kiểm lâm sử dụng các phần mềm theo dõi diễn biến rừng, sử dụng GPS, nhất là ứng dụng công nghệ GIS và phần mềm Mapinfo và sử dụng hệ thống bản đồ VN2000.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản chỉ đạo việc xác định ranh giới và cắm mốc trên thực địa theo kết quả rà soát lại 3 loại rừng. 

- UBND tỉnh Bắc Kạn, cấp kinh phí thực hiện theo dõi diễn biến  hàng năm cho Chi cục Kiểm lâm.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Bắc ninh
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

1. Thực trạng công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:

Hiện tại, tỉnh Bắc Ninh chưa triển khai được công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo Chỉ thị số 32/2000/CT-TTg về việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước mà chỉ thực hiện việc lưu trữ và cập nhật dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp tới tiểu khu (xã) bằng phần mềm thống kê rừng (TKR) của Cục Kiểm lâm. Nguyên nhân của thực trạng này chủ yếu là do:

- Diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh ít (dưới 10.000ha), không xây dựng Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp nên chưa có kinh phí thực hiện. Hiện tại đang tiến hành số hóa tài liệu dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; Trong thời gian tới sẽ thực hiện xong việc xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp tới lô trạng thái.

- Các trang thiết bị phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp còn thiếu như máy định vị GPS để khoanh vẽ lô rừng, máy ảnh kỹ thuật số, chưa lắp đặt đường truyền Internet đến các Hạt Kiểm lâm …

- Cán bộ làm nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp còn chưa ổn định và chưa được đào tạo thường xuyên đặc biệt là việc đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ kỹ thuật ở các Đội, hạt.

2. Hướng giải quyết:

Trong thời gian tới, nhằm triển khai công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo Chỉ thị số 32/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ một cách có hiệu quả, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tập trung thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp tới lô trạng thái, tiến hành số hóa bản đồ và dữ liệu theo Quyết định số 78/2002/QĐ/BNN-KL ngày 28/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng kiểm lâm.

- Tăng cường đầu tư các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng để đảm bảo thông tin một cách nhanh gọn, hiệu quả, chính xác.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ rừng theo Chỉ thị số 88/2006/CT-BNN ngày 27/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm.

- Quan tâm đến việc đào tạo tin học và các ứng dụng công nghệ mới đặc biệt là ứng dụng các phần mềm cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng như: phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (DBR), phần mềm thống kê rừng, phần mềm xử lý bản đồ (Map Info)… cho cán bộ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đặc biệt là cán bộ của các hạt, đội và kiểm lâm phụ trách địa bàn, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu công việc.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH ĐỊNH
kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng
1. Năng lực cán bộ thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng; nhu cầu ứng dụng thông tin, viễn thám và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ

a) Năng lực cán bộ:

- Bình Định thuộc Duyên hải Nam trung bộ có diện tích tự nhiên 602.443,4ha; trong đó, đất lâm nghiệp 380.111,7ha(rừng tự nhiên: 188.872,8ha; rừng trồng 68.161,1ha; và đất chưa sử dụng quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp 123.077,8ha); có 10 huyện và thành phố Quy Nhơn; 137/157 xã, phường, thị trấn có rừng và đất chưa sử dụng quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp;

- Các đơn vị trực thuộc, gồm: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; 10 hạt kiểm lâm; và 18 trạm kiểm lâm trực thuộc hạt;

- Số lượng 185 người (biên chế chính thức 129 người và hợp đồng 56 người); trong đó: văn phòng (Chi cục, hạt, trạm) 61 người, cơ động (Đội và tổ cơ động các hạt) 51 người và kiểm lâm phụ trách địa bàn 74 người;

- Tỉnh đã tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất chưa sử dụng quy hoạch cho lâm nghiệp từ năm 2002 đến nay. Quy trình thực hiện, ở cấp huyện cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn theo dõi và cập nhật sự biến động của rừng và đất chưa sử dụng quy hoạch cho lâm nghiệp vào phiếu ngoại nghiệp; sau đó, hằng tháng báo cáo cho cán bộ phụ trách của hạt tổng hợp, kiểm tra sử lý nội nghiệp bằng cơ sở dữ liệu DBR; rồi chuyển số liệu báo cáo (bdi, bdibd) lên Chi cục kiểm tra theo dõi hằng tháng, hằng quý…

b) Nhu cầu ứng dụng thông tin, viễn thám và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ:

- Hiện nay kinh phí hạn hẹp, tỉnh chỉ hỗ trợ cho mỗi hạt kiểm lâm theo dõi công tác này 5 triệu/hạt/năm; trong khi đó, địa hình phức tạp, địa bàn rộng không đủ đáp ứng nhu cầu; đồng thời máy móc phục vụ cho công tác này cũ (mua từ năm 2001 của Dự án 32), ít (01 cái máy vi tính/hạt) thường xuyên hư hỏng chưa có tiền để mua thay thế;

- Trình độ chuyên môn, của cán bộ phụ trách công tác này còn yếu và thiếu; thường xuyên luân chuyển cán bộ, do đó một số cán bộ phụ trách công tác này phát huy chưa tốt và đem lại hiệu quả cao;

- Do đó, việc đào tạo cán bộ và nhu cầu ứng dụng thông tin là một công việc hết sức cần thiết cho lực lượng kiểm lâm Bình Định hiện nay.

2. Kết quả rà soát 3 loại rừng

Hiện nay Bình Định đã triển khai rà soát 3 loại rừng xong và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; nhưng chờ UBND tỉnh phê duyệt. Do đó, việc áp dụng kết quả rà soát 3 loại rừng cho công tác theo dõi diễn biến chưa thực hiện.

3. Chuyển đổi bản đồ từ hệ quy chiếu UTM đang sử dụng sang VN 2000

a) Bản đồ hiện trạng phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn sử dụng hệ quy chiếu UTM; vì chưa có kinh phí để thực hiện;

b) Kiến nghị:

- UBND tỉnh cấp kinh phí cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thực hiện công tác này;

- Cục Kiểm lâm hướng dẫn, tập huấn cho các chi cục kiểm lâm cách chuyển đổi  hệ quy chiếu UTM sang VN 2000 để sử dụng cho đồng bộ hoặc Cục Kiểm lâm thực hiện việc chuyển đổi hệ quy chiếu UTM sang VN 2000 trên phạm quy toàn quốc, sau đó chuyển kết quả cho các Chi cục sử dụng. 

chi cục kiểm lâm TỈNH BÌNH PHƯỚC 

kết quả CÔNG TÁC THEO DÕI DIỄN 
BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP

I/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG

1/ Triển khai công tác theo dõi diễn biến rừng

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước và trên cơ sở hướng dẫn của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt cho thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ năm 2004.
Để triển khai công tác này, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Chi cục Kiểm lâm đã kiện toàn, củng cố bộ phận công nghệ thông tin của Phòng Quản lý, bảo vệ rừng đủ mạnh về cán bộ có đủ khả năng thực hiện dự án (điều động cán bộ có năng lực chuyên môn và trình độ tin học về công tác ở  Phòng Quản lý, bảo vệ rừng); cử cán bộ Phòng Quản lý, bảo vệ rừng tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Cục Kiểm lâm tổ chức; đồng thời tổ chức tập huấn cho công chức kiểm lâm địa bàn, cán bộ kỹ thuật của các chủ rừng, cán bộ có nhiệm vụ liên quan ở các xã có rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2/ Kết quả thực hiện:

- Tổ chức các lớp huấn luyện đào tạo cho các Hạt Kiểm lâm, đặc biệt là kiểm lâm địa bàn nắm vững quy trình kỹ thuật để thu thập thông tin thực địa, các phần mềm chuyên ngành về bản đồ, về máy định vị để đáp ứng mục tiêu của dự án là nâng cao nghiệp vụ cho kiểm lâm trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu với tổng số lô trạng thái rừng là 70.260 lô. Số hóa và lưu trữ bản đồ kiểm kê năm 1999 của từng xã tỷ lệ 1/25.000; đồng thời, cập nhật những thông tin thay đổi về ranh giới hành chính, địa danh cho phù hợp thực tế để làm cơ sở cho việc cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp sau này.

- Xây dựng hệ thống mạng nội bộ tại văn phòng Chi cục, đồng thời xây dựng hệ thống mạng WAN kết nối từ các Hạt Kiểm lâm tới Chi cục Kiểm lâm và từ Chi cục Kiểm lâm tới Cục Kiểm lâm.

- Hàng năm tổ chức thu thập các thông tin thay đổi ngoài thực địa theo lô trạng thái, đồng thời khoanh vẽ trên bản đồ tỷ lệ 1/10.000 những thay đổi đó.


- Tổ chức số hóa những thay đổi của rừng và đất lâm nghiệp trên bản đồ, đồng thời cập nhất dữ liệu vào cơ sở dữ liệu để làm cơ sở cho công tác theo dõi trong năm sau.

II/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Nhìn chung, công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã được Chi cục Kiểm lâm quan tâm tổ chức thực hiện và kết quả đạt được như sau:  một là, xây dựng được hệ thống thu thập thông tin về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ngoài thực địa;hai là, hình thành cơ sở dữ liệu quản lý lâm nghiệp, báo cáo hàng năm lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và làm cơ sở cho công tác điều hành, lập kế hoạch đầu tư và xây dựng của tỉnh; ba là, đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trong lực lượng kiểm lâm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng vẫn còn những tồn tại, khó khăn mà nhất là khi đã thực hiện quy hoạch lại ba loại rừng ở địa phương, cụ thể là:

1/ Một số công chức làm nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng ở Hạt Kiểm lâm và công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn xã, mặc dù có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về lâm nghiệp nhưng lại yếu về trình độ tin học dẫn đến gặp khó khăn khi triển khai áp dụng các phần mềm trong diễn biến rừng như phần mềm MapInfo, Diễn biến rừng (DBR) vào thực tế, cũng như việc sử dụng máy định vị để khoanh vẽ và cập nhật hiện trạng thay đổi của rừng và đất lâm nghiệp lên máy tính. Bên cạnh đó, do yêu cầu công tác, một số Hạt Kiểm lâm đã điều chuyển công tác của một số nhân viên Kiểm lâm địa bàn, nhân viên mới đến thay chưa nắm bắt được công việc phải thực hiện trong công tác theo dõi diễn biến rừng, đã ảnh hưởng đến công tác theo dõi diễn biến rừng.


2/ Do số liệu hiện trạng rừng năm 1999 là căn cứ của việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, nhưng đến năm 2004 mới thực hiện dự án, Từ năm 1999 đến khi thực hiện dự án, hiện trạng rừng thay đổi rất nhiều, không còn phù hợp, vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu thập thông tin ngoài thực địa. Do đó, phải vừa cập nhật diễn biến rừng mới, vừa phải điều chỉnh hiện trạng rừng, ranh giới hành chính...

3/ Kết quả rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng, đã được UBND tỉnh ban hành, nhưng do dữ liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp làm cơ sở thực hiện quy hoạch rừng được sử dụng từ nguồn bản đồ diễn biến rừng năm 2005. Qua gầnhai năm 2005, 2006 rừng và đất lâm nghiệp có những thay đổi; bên cạnh đó số lượng, ranh giới hành chính của các đơn vị huyện, xã, các chủ rừng có nhiều biến động, do chia tách xã và triển khai chương trình rà soát, sắp xếp lại các lâm trường quốc doanh... cho nên, hiện trạng rừng theo quy hoạch lại ba loại rừng không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, cần thiết phải có sự thống nhất về số liệu, bản đồ quy hoạch theo ba loại rừng với từng chủ rừng, từng xã, huyện giữa Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nội vụ.

4/ Bản đồ quy hoạch lại ba loại rừng vẫn sử dụng hệ quy chiếu UTM, chưa được chuyển đổi sang hệ quy chiếu VN2000. Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch, kinh phí để thực hiện công tác chuyển phép chiếu sang VN 2000 trong dự án tăng cường công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm, nhưng UBND tỉnh đã tạm ngưng dự án, để rà soát có trùng lắp đầu tư với “đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2010”.

5/ Việc sử dụng định vị cầm tay trong việc thu thập thông tin ngoài thực địa là một bước tiến trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tuy nhiên, một số máy không có hệ quy chiếu VN2000, vì vậy, khi bản đồ đã chuyển sang hệ quy chiếu VN2000, những máy này không sử dụng được. Đây là khó khăn chung của các Chi cục Kiểm lâm.

III. KIẾN NGHỊ


Để công tác theo dõi diễn biến rừng ngày càng đi vào chiều sâu, Chi cục Kiểm lâm Bình Phước kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm:


- ứng dụng khoa học công nghệ trong lực lượng kiểm lâm, mà nhất là trong công tác theo dõi diễn biến rừng, cảnh báo cháy rừng,… là rất cần thiết, vì vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm cần sớm tăng cuờng ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để giảm nhẹ công sức điều tra thực địa.
- Việc chuyển đổi phép chiếu bản đồ quy hoạch 3 loại rừng từ UTM sang phép chiếu VN2000 là một công việc rất khó khăn và phức tạp. Vì vậy, để đồng bộ trên cả nước, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm cần xây dựng dự án chuyển đổi chung cho các Chi cục Kiểm lâm, sau đó chuyển kết quả cho các Chi cục sử dụng.

- Để sử dụng hiệu quả các loại máy định vị, đề nghị Cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch chuyển giao, hướng dẫn cho các Chi cục Kiểm lâm trong việc cập nhật, khai báo hệ quy chiếu VN2000 ở một số máy định vị cầm tay.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH Thuận
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

I- Đặc điểm tình hình:

Ngày 27/03/2000, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 32/2000/CT-BNN.KL chỉ đạo việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, bắt đầu từ thành quả kiểm kê rừng năm 1999.

Đối với Bình Thuận, UBND tỉnh giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì lập và tổ chức thực hiện dự án. Ngày 26/6/2001, UBND tỉnh ra Quyết định số 1583/QĐ-CT.UBBT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bình Thuận. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2001-2003 với tổng vốn đầu tư là 1,824 tỷ đồng. Tuy nhiên do không bố trí được kinh phí, nên đến năm 2004 UBND tỉnh mới có chủ trương về vốn để thực hiện.

II- Kết quả triển khai:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu:

- Theo tài liệu kiểm kê rừng năm 1999, Bình Thuận có tổng diện tích đất có rừng là 367.469ha. 

- Ngày 12/2/2001, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 09/2001/QĐ-UBBT phê duyệt kết quả qui hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2001- 2010. Theo đó diện tích đất lâm nghiệp được qui hoạch là 409.143ha, trong đó diện tích đất có rừng được qui hoạch vào đất lâm nghiệp là 303.102ha/ 367.469ha, số còn lại bỏ ra ngoài 3 loại rừng là 64.367ha. Chi cục Kiểm lâm chỉ xây dựng được cơ sở dữ liệu đối với số liệu này, phần diện tích có rừng còn lại không đưa vào cơ sở dữ liệu được vì không có trong hệ thống tiểu khu, lô, khoảnh theo qui định của ngành lâm nghiệp. Hiện nay diện tích 64.367ha có rừng vẫn không có ai quản lý vì nó không nằm trong hệ thống đất lâm nghiệp đất có rừng.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tạo nguồn nhân lực phục vụ dự án:

Năm 2003, Chi cục Kiểm lâm bắt đầu triển khai đào tạo nguồn nhân lực tại  cơ quan; đến năm 2004 đã hoàn thành việc tập huấn nghiệp vụ cho toàn bộ các Hạt Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng.

Đến nay các Hạt Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đều tự thực hiện được việc theo dõi cập nhật thông tin ngoài thực địa và theo dỏi quản lý được cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp trên máy tính.

3. Mua sắm trang thiết bị phục vụ dự án:

- Việc mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng được triển khai từ năm 2003, và trang bị dần cho đến năm 2006 mới đầy đủ cho văn phòng Chi cục Kiểm lâm, và 08 Hạt Kiểm lâm mỗi Hạt 01 bộ máy vi tính. (chưa trang bị đến chủ rừng).

- Năm 2007, Chi cục Kiểm lâm lắp đặt đường chuyền tốc độ cao (ADSL), và thiết lập hệ thống mạng với các Hạt Kiểm lâm. Việc báo cáo thông tin giữa Hạt với Chi cục Kiểm lâm, và giữa Chi cục Kiểm lâm với Cục Kiểm lâm được thực hiện qua mạng.

4.  Tổ chức theo dõi cập nhật thông tin về  diễn biến tài nguyên rừng:

- Từ năm 2004 đến nay, hằng năm Chi cục Kiểm lâm đều triển khai công tác theo dõi cập nhật thông tin diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, chấp hành đúng các thủ tục hồ sơ theo qui trình, qui định và báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời hạn để tổng hợp công bố tình hình tài nguyên rừng hằng năm trên toàn quốc.

- Tuy nhiên công tác theo dõi diễn biến rừng trong những năm qua không chính xác số liệu về rừng và đất rừng thực có của tỉnh được, nhất là năm 2007 khi tỉnh tiến hành rà soát lại qui hoạch 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ, không những không khắc phục được hậu quả của việc đưa ra ngoài hệ thống đất có rừng 64.367ha từ năm 2001, mà đến đầu năm 2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố  diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh Bình Thuận có đến 31/12/2006, thì Bình Thuận lại tiếp tục đưa ra ngoài hệ thống 3 loại rừng 31.000ha đất có rừng so với công bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  theo Quyết định 674/QĐ-UBBT ngày 13/3/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 

Do vậy trong năm 2007, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận không theo dõi được diễn biến tài nguyên rừng vì không có bản đồ, không có hệ thống chủ rừng đích thực với số diện tích rừng bị đưa ra ngoài hệ thống tiểu khu, ngoài hệ thống đất có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng và cho đến nay Bình Thuận vẫn chưa xây dựng xong hệ thống cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp (như lô, khoảnh trong từng tiểu khu) theo qui hoạch mới.

5.  Về vốn đầu tư theo từng hạng mục của dự án:

Từ khi triển khai dự án đến nay, tổng kinh phí đã thực hiện là: 788.356.300 đồng/1,824 tỉ đồng theo dự án được phê duyệt.

Trong đó:

+  Xây dựng cơ sở kỹ thuật và khởi tạo cơ sở dữ liệu:
218.160.000 ®.

+ Mua sắm trang thiết bị:



   
175.292.300 ®

+ Theo dõi cập nhật thông tin:



394.904.000 ®

III- Đánh giá chung sau hơn ba năm triển khai dự án:

1.  Mặt đạt được:

- Việc tổ chức theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đã được tiến hành đúng theo qui trình kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định. Dự án đã được triển khai đúng mục tiêu, tiết kiệm và có hiệu quả.

-  Tạo được đội ngũ cán bộ làm công tác theo dỏi theo dõi diễn biến rừng  ngoài thực địa cho các Hạt Kiểm lâm và các chủ rừng; đặc biệt 100% kiểm lâm địa bàn đều được đào tạo nghiệp vụ này. 

- Tạo được đội ngũ cán bộ cốt cán, biết sử dụng các chương trình phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin để theo dỏi quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu về số liệu và bản đồ trên máy tính.

2.  Những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc:

2.1- Về nguồn nhân lực: Cán bộ làm công tác theo dõi diễn biến rừng chưa được đào tạo nâng cao các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin có liên quan đến công tác theo dõi quản lý tài nguyên rừng, đất rừng.

2.2- Về trách nhiệm của chủ rừng: còn xảy ra trường hợp theo dõi cập nhật thông tin về diễn biến rừng không đầy đủ (bỏ sót, hoặc che dấu đối với trường hợp rừng bị phá), nhưng chưa có chế tài để xử lý trách nhiệm. Cá biệt rừng giao cho Quân đội thì Kiểm lâm không vào được để kiểm tra (Trung tâm huấn luyện Quốc phòng Khu vực 3, gọi tắc là TB3).

2.3- Việc hoàn chỉnh và chuyển giao kết quả rà soát 3 loại rừng ở tỉnh Bình Thuận cho cơ quan Kiểm lâm khởi tạo lại cơ sở dữ liệu theo qui hoạch mới, hầu như không thực hiện được trong năm 2007 (mặc dù UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 674/QĐ-CT.UBBT, ngày 13/3/2007 phê duyệt qui hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010).(Nguyên nhân chủ yếu là do phương pháp xác lập hệ thống tiểu khu không phù hợp với qui trình tổ chức theo dõi diễn biến tài nguyên rừng: cụ thể ở Bình Thuận cùng lúc xác lậphai hệ thống tiểu khu cùng song song tồn tại; đặc biệt là chưa thiết lập được hệ thống lô, khoảnh trong từng tiểu khu theo qui hoạch mới).

2.4- Việc chuyển đổi bản đồ từ hệ qui chiếu UTM đang sử dụng sang VN 2000: Theo qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Bình Thuận, thì từ năm 2007 trở đi phải sử dụng thống nhất bản đồ nền theo hệ tọa độ VN2000. Nhưng cho đến nay cơ quan Kiểm lâm chưa nhận được qui trình, qui định về chuyển đổi hệ qui chiếu nêu trên của ngành Tài nguyên Môi trường, hoặc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; còn ở tỉnh thì chưa nhận được bản đồ thành quả về qui hoạch 3 loại rừng của tỉnh theo hệ qui chiếu VN2000. 

2.5- Một số các qui định về mã số loại đất loại rừng, về đơn vị quản lý rừng (như “lô, khoảnh” của ngành lâm nghiệp và “thửa” của ngành Tài nguyên Môi trường) còn chưa thống nhất, nên việc theo dõi diễn biến rừng không thể kế thừa, sử dụng được thành quả của rà soát 3 loại rừng của Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn, và thành quả lập hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp của Sở  Tài nguyên- Môi trường, và bất nhất trong quản lý hồ sơ.

*  Ví dụ đơn cử một số trường hợp như:

- Rừng trồng có trữ lượng theo phần mềm diễn biến rừng V6.5 có mã số 1201, còn theo biểu mẫu rà soát qui hoạch 3 loại rừng có mã số 1220; hoặc tương tự rừng lá kim theo V6.5 là 1118 khác với biểu mẫu qui hoạch 3 loại rừng là 1130...

- Lô trong theo dõi diễn biến rừng là lô trạng thái, một trạng thái có trong khoảnh hoặc tiểu khu là một lô, không giới hạn về diện tích; còn lô theo qui định theo Thông tư 57/2007/TT-BNN, ngày 13/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  thì giới hạn diện tích trung bình 10ha/lô.

 Còn theo ngành Tài nguyên  Môi trường hiện đang triển khai lập hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp tại Bình Thuận, thì đơn vị nhỏ nhất để cấp đất và quản lý đất lâm nghiệp được xác lập là “thửa”, thửa cũng được xác định là cùng một hiện trạng và không giới hạn về mặt diện tích.  

IV- Kiến nghị giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

1. Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cụ thể cho Bình Thuận về trường hợp 64.367ha đất có rừng kiểm kê năm 1999 đã được Chính phủ công bố tại Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 05/01/2001 cần phải đưa vào trong 3 loại rừng.

2. Ngoài số diện tích 64.367ha đất có rừng kiểm  kê năm 1999 như nêu trên, thì năm 2007 tỉnh lại tiếp tục đưa ra ngoài hệ thống 3 loại rừng 31.000ha (chủ yếu trạng thái R1  kiểm kê năm 1999). Hiện nay  đang ở tình trạng R2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm có ý kiến cụ thể phải đưa vào trong hệ thống 3 loại rừng, có số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô để quản lý. Thống nhất một hình thức rừng và đất lâm nghiệp phải nằm trong hệ thống tiểu khu.

3. Cục Kiểm lâm mở các lớp đào tạo nâng cao cho đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi diễn biến rừng, nhất là cho cán bộ ở Chi cục Kiểm lâm, về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám…

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  cần có chế tài qui định việc xử lý trách nhiệm đối với các chủ rừng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác theo dõi diễn biến rừng ở lâm phần được giao quản lý.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có qui định thống nhất về đơn vị quản lý đất lâm nghiệp (lô, khoảnh, tiểu khu) sao cho kế thừa, sử dụng được thành quả hồ sơ địa chính đất lâm nghiệp mà ngành Tài nguyên- Môi trường đang triển khai giao đất lâm nghiệp cho các chủ rừng. 

6. Ban hành qui định về chuyển đổi bản đồ đang sử dụng hệ qui chiếu UTM sang VN2000, tập huấn việc chuyển đổi và việc cài đặt các thông số của VN2000 vào máy định vị GPS. (Việc chuyển đổi hệ qui chiếu từ UTM sang VN2000 ở Bình Thuận trong thời gian qua chủ yếu do các cơ quan tự tìm tòi thông tin để làm, chưa có văn bản nào mang tính pháp lý qui định về các thông số và cách chuyển đổi, vì vậy kết quả thường bị sai lệch rất lớn, độ tin cậy thấp).

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH cà mau

kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng 

và đất lâm nghiệp GIAI ĐOẠN 2001 – 2006

Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tổng diện tích tự nhiên: 532.916ha. Theo kết quả rà soát 3 loại rừng (tháng 8/2007), diện tích đất lâm nghiệp là 108.025ha, bao gồm diện tích đã có rừng 96.350ha, đất trống chưa có rừng  11.675ha. Trong đó:

- Đất rừng phòng hộ 26.132,6ha, chiếm 24,19% diện tích đất lâm nghiệp (diện tích đất có rừng 25.151,6ha, diện tích đất chưa có rừng 11.674,7ha);

- Đất rừng đặc dụng17.830,7ha, chiếm 16,51% đất lâm nghiệp (diện tích đất có rừng17.551,7ha, diện tích đất chưa có rừng 279ha);

- Đất rừng sản xuất 64.061,7ha, chiếm 59,30% đất lâm nghiệp (diện tích đất có rừng 53.647ha, diện tích đất chưa có rừng 10.414,7ha).


Sau hơn 5 năm tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay đơn vị đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu DBR và hệ thống bản đồ cấp xã, huyện, tỉnh. Hằng năm tham mưu cho UBND tỉnh nắm lại diện tích rừng và báo cáo về Cục kiểm lâm để tổng hợp trình Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn công bố diện tích rừng toàn quốc. Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện. Chi cục Kiểm lâm Cà Mau xin tổng hợp báo cáo công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được thực hiện từ năm 2001 đến nay với những nội dung sau :

I. Những kết quả đã thực hiện được:

1. Xây dựng dự án 

Sau khi có Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/2/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm Cà Mau xác định công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cũng là nhiệm vụ rất quan trọng trong hệ thống các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. Chi cục Kiểm lâm Cà Mau tiến hành xây dựng dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Cà Mau giai đoạn 2001-2003 và được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 447/QĐ-CTUB ngày 03/5/2001 với tổng kinh phí là 935.649.000đồng, thời gian thực hiện là 03 năm (Dự án được triển khai thực hiện đầu năm 2001).

2. Công tác đào tạo cán bộ 
Sau khi dự án được UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị đã cử các cán bộ là thành viên trong Ban quản lý dự án có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về lâm nghiệp và tin học tham dự lớp tập huấn theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Cục Kiểm lâm tổ chức; đồng thời đào tạo 2 cán bộ sử dụng phần mềm Microstation để số hóa đồ và phần mềm MapInfo để biên tập bản đồ hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau tại Trung tâm Liên hiệp hỗ trợ khoa học và phát triển STD – Hà Nội.

3. Công tác mua sắm các trang thiết bị 

Đầu năm 2001, UBND tỉnh chỉ đạo cho đơn vị tổ chức thực hiện dự án và được Sở Tài chính cấp kinh phí kịp thời; Trên cơ sở dự án đã được lập và phê duyệt, đơn vị triển khai mời thầu và tổ chức đấu thầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ dự án cụ thể như sau :

-01 máy chủ COMPAQ.

-04 máy trạm  Mekong xanh (Pentium III, Ram 128MB, ổ cứng 40GB...)

-04 máy in kim Epson 2180.

-01 máy in khổ A0 hiệu HP DesignJet 500.

-01 máy scaner khổ A3 hiệu Epson.

-Và các trang thiết bị nối mạng...
Tổng vốn đầu tư mua sắm khoảng 300.000.000đồng (ba trăm triệu đồng)

Các trang thiết bị nêu trên được phân bổ như sau: Ban quản lý dự án đặt tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm (01 máy chủ, 01 máy trạm, 01 máy in kim Epson 2180, 01 máy scaner A3, 01 máy in A0 HP DesignJet 500); Hạt Kiểm lâm liên huyện U Minh (01 máy trạm, 01 máy in kim Epson 2180); Hạt kiểm lâm liên huyện Ngọc Hiển (01 máy trạm, 01 máy in kim Epson 2180) và Rừng đặc dụng Vồ Dơi nay là Vườn Quốc gia U Minh hạ (01 máy trạm, 01 máy in kim Epson 2180).

4. Thiết lập mạng máy tính 
-Thiết lập mạng máy tính giữa Chi cục với Cục Kiểm lâm và xây dựng hộp thư điện tử để báo cáo tổng hợp và tình hình rừng hàng tháng theo qui định.

-Tổ chức triển khai xây dựng mạng cục bộ (mạng LAN) tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm để chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các phòng ban.

-Thiết lập mạng máy tính diện rộng (Mạng WAN) giữa Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm.

5. Công tác nạp dữ liệu vào máy tính
Cài đặt, tạo cơ sở dữ liệu và nạp toàn bộ dữ liệu vào máy tính bằng phần mềm DBR do Cục Kiểm lâm lập và cung cấp trên cơ sở phiếu 02 kiểm kê rừng năm 1999 của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh theo đơn vị quản lý xã, huyện, tỉnh. Tổng số 34 xã, 7 huyện.

6. Công tác xây dựng bản đồ 
Với đội ngũ cán bộ đã được đào tạo trên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc của dự án đề ra. Đơn vị chỉ đạo thực hiện một số việc như sau:

- Kế thừa bản đồ hiện trạng rừng theo kiểm kê rừng năm 1999 kết hợp với bản đồ địa hình UTM khoanh vẽ lại các lô trạng thái rừng, ranh giới khoảnh, tiểu khu và đơn vị; Quét ảnh, nắn ảnh, số hóa và biên tập lại toàn bộ hệ thống bản đồ bằng phần mềm Microstation và MapInfo theo địa giới hành chính xã, huyện, tỉnh. Tổng số 34 xã, 7 huyện và tỉnh (của 38 đơn vị chủ rừng).

7. Kết quả số liệu, bản đồ cụ thể:
* Hệ thống bảng biểu báo cáo theo quy định (được cập nhật những nguyên nhân thay đổi hàng năm): Các biểu tổng hợp diện tích theo loại đất, loại rừng của các đơn vị thống kê: tiểu khu, chủ quản lý, chủ sử dụng, xã, huyện, tỉnh.

+Biểu 01: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo 3 loại rừng;

+Biểu 02: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo loại chủ quản lý;

+Biểu 03: Diện tích rừng trồng;

+Biểu 04: Diễn biến diện tích rừng và đất lâm nghiệp;

+Biểu 05: Tổng hợp độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính;

+Biểu 06: Tổng hợp diện tích được cập nhật;

+Biểu 07: Tổng hợp diện tích 3 loại rừng và đơn vị hành chính;

* Hệ thống bản đồ (khoanh vẽ những những lô trạng thái thay đổi hàng năm): 

+ Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã, tỷ lệ 1/25.000 (34 xã);

+ Bản đồ hiện trạng rừng cấp huyện, tỷ lệ 1/50.000 (7 huyện);

+ Bản đồ hiện trạng rừng cấp tỉnh; tỷ lệ 1/100.000.

Hằng năm, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hoàn thành trước ngày 28/2 theo đúng qui định. Trình UBND tỉnh xem xét công nhận số liệu và báo cáo về Cục Kiểm lâm bằng đường mạng Internet (gửi kèm theo file cơ sở dữ liệu DBR và file bản đồ cấp tỉnh).

Đơn vị thường xuyên cử cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Cục Kiểm lâm tổ chức nhằm nâng cao trình độ, nắm bắt những thông tin thay đổi và điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu của công việc. Với đội ngũ đã được đào tạo, hiện nay đơn vị có 2 cán bộ chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi cục để theo dõi diễn biến rừng và đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công việc.

II. Những hạn chế, yếu kém

1. Nguồn lực cán bộ: Những công việc hoàn thành khá tốt nêu trên chỉ dừng lại ở cấp độ Chi cục, vì hiện nay đại đa số cán bộ kỹ thuật Hạt Kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về lâm nghiệp nhưng lại yếu về trình độ tin học cho nên việc hướng dẫn và chuyển giao cơ sở dữ liệu DBR về Hạt Kiểm lâm trực tiếp cập nhật chưa thể triển khai được.

2. Kinh phí thực hiện: Sau khi dự án kết thúc cho đến nay đơn vị không được cấp phát kinh phí thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp mà sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ. Do vậy đơn vị gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức thực hiện.

3. Hiện trạng máy móc thiết bị: Hiện nay, hầu hết các máy móc, trang thiết bị phục vụ dự án đã xuống cấp không đảm bảo cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Một số Hạt Kiểm lâm không có máy tính phục vụ chuyên trách cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

4. Về nghiệp vụ kỹ thuật: Hệ thống bản đồ hiện trạng rừng cấp xã, huyện, tỉnh được xây dựng năm 2001 dựa trên nền bản đồ địa hình và bản đồ kết quả kiểm kê rừng năm 1999 không còn phù hợp cần phải điều chỉnh lại. Hệ thống bản đồ hiện nay đòi hỏi phải sử dụng nền địa hình và hệ qui chiếu bản đồ dựa trên kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 đã được số hóa của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra các lô trạng thái rừng có độ chính xác chưa cao do trước đây khoanh vẽ các lô trạng thái bằng thủ công, cần điều chỉnh lại đúng theo hiện trạng rừng thực tế.

So sánh kết quả diễn biến rừng và rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng:

	Loại đất,
loại rừng
	Kết quả 
diễn biến rừng
	Kết quả rà soát 
3 loại rừng

	1/ Diện tích quản lý
	169.640ha
	168.298ha

	2/ Diện tích có rừng
	96.343ha
	96.350ha

	3/ Phân ra 3 loại rừng
	
	

	-Diện tích có rừng phòng hộ
	24.291ha
	25.152ha

	-Diện tích có rừng đặc dụng
	17.878ha
	17.552ha

	-Diện tích có rừng sản xuất
	54.174ha
	53.647ha


Kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được thông Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 22/8/2007 về quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Từ bảng so sánh số liệu trên cho thấy việc tiếp nhận kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng phải điều chỉnh lại cơ sở dữ liệu diễn biến rừng. Trong quá trình điều chỉnh sẽ gặp những vướng mắc sau :

- Cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được nạp vào phần mềm DBR trên cơ sở phiếu 02 của kiểm kê rừng năm 1999 theo lô trạng thái, khoảnh, tiểu khu, xã và đã được cập nhật các nguyên nhân thay đổi trong suốt thời gian qua còn kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng chỉ thống kê đến tiểu khu. Vì vậy trong quá trình điều chỉnh không xác định được diện tích có rừng, diện tích đất trống, diện tích đất khác; loại đất, loại rừng của lô trạng thái và của khoảnh.

- Trong kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng chỉ thống kê đến tiểu khu cho nên đối với rừng trồng không xác định được năm trồng và hình thức trồng ảnh hưởng đến công tác theo dõi trạng thái rừng, cấp tuổi rừng.

- Hiện nay toàn bộ hệ thống bản đồ quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang sử dụng hệ qui chiếu UTM. Việc chuyển đổi sang hệ qui chiếu VN2000 theo chỉ đạo của Bộ đơn vị có xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí trong Dự án “ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm” (đang trình UBND tỉnh xin chủ trương Dự án). 

Trong quá trình chuyển đổi qui chiếu sẽ gặp không ít khó khăn :

Thứ nhất, Đây là hệ qui chiếu mới vừa được phổ biến, cho nên trình độ của cán bộ thực hiện còn hạn chế trong cách thức chuyển đổi không đảm bảo độ chính xác cao.

Thứ hai, Hiện tại đơn vị chưa có nền địa hình và hệ qui chiếu VN2000 theo kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

III. Những giải pháp khắc phục và định hướng trong thời gian tới

- Trong năm 2008 đơn vị sẽ có kế hoạch đào tạo các cán bộ kỹ thuật Hạt Kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn xã về lĩnh vực tin học thấp nhất là trình độ A. Từng bước làm quen với công nghệ thông tin và áp dụng cho công việc trong thời gian tới. 

 - Chi cục Kiểm lâm Cà Mau sẽ tiếp nhận kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng và tiến hành nạp vào phần mềm DBR đến đơn vị thống kê là Tiểu khu (khó khăn của vấn đề này là số liệu diễn biến rừng sẽ không thể hiện rõ và chính xác trạng thái,  năm trồng và cấp tuổi rừng);  Phối hợp với các chủ rừng phân công, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật của các đơn vị chủ rừng thống kê lại diện tích rừng và đất lâm nghiệp theo lô trạng thái và khoảnh (ghi rõ loại đất, loại rừng; đối với rừng trồng phải ghi rõ năm trồng và hình thức trồng) trên cơ sở kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và cập nhật các nguyên nhân thay đổi những năm tiếp theo, giúp chủ rừng nắm vững diện tích rừng biến động hàng năm của đơn vị.

- Phối hợp với Cục Kiểm lâm mở lớp tập huấn hướng dẫn cho các cán bộ kỹ thuật Hạt Kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn sử dụng phần mềm DBR, phần mềm MapInfo, cập nhật những nguyên nhân thay đổi trên cơ sở dữ liệu DBR và trên bản đồ hiện trạng rừng; Hướng dẫn kiểm lâm địa bàn xã thu thập thông tin ngoài thực địa theo đúng qui trình qui phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Hợp đồng thuê những tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn về công nghệ GIS chuyển đổi hệ qui chiếu UTM đang sử dụng sang hệ qui chiếu VN2000.

- Tranh thủ đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét cho chủ trương thực hiện Dự án “ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm” theo Chỉ thị số 88/CT-BNN ngày 29/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề xuất Sở Tài chính xem xét cấp kinh phí cho công tác theo dõi diễn biến rừng hàng năm theo quy định để Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đạt kết quả theo yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


- Để kiểm tra, điều chỉnh lại các lô trạng thái rừng cần sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao (ảnh vệ tinh SPORT có độ phân giải 2,5m x 2,5m). Đồng thời sử dụng ảnh viễn thám số hóa bổ sung thêm ranh thửa của những hộ dân nhận đất, nhận rừng để thuận tiện trong việc cập nhật những nguyên nhân thay đổi.


- ứng dụng công nghệ GIS và ảnh viễn thám để nâng cấp bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/25.000 có hệ qui chiếu UTM thành tỷ lệ 1/10.000 có hệ qui chiếu VN2000.

IV. Kiến nghị 

- Vì kết quả kiểm kê rừng năm 1999 và số liệu rà soát 3 loại rừng được chuyển giao có nhiều bất cập và theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng nên đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có chương trình tổng kiểm kê rừng toàn quốc năm 2010. Trong thời gian 2008-2009 cần chuẩn bị quy trình kỹ thuật, các phần mềm, tập huấn đào tạo cán bộ… để triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc theo một quy trình chuẩn thống nhất đảm bảo độ tin cậy về số liệu, bản đồ.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kinh phí hỗ trợ các địa phương để trang bị máy móc, thiết bị, đào tạo; Cục Kiểm lâm tăng cường tổ chức các lớp tập huấn theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp có những nội dung hướng dẫn chuyển đổi hệ qui chiếu từ UTM sang VN2000 và mở lớp đào tạo cán bộ sử dụng ảnh viễn thám có độ phân giải cao để quản lý hiện trạng rừng nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

- UBND tỉnh sớm xem xét cho chủ trương thực hiện Dự án “ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm” theo Chỉ thị số 88/CT-BNN ngày 29/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề xuất Sở Tài chính xem xét cấp kinh phí cho công tác theo dõi diễn biến rừng hàng năm theo quy định để Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đạt kết quả theo yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng 

Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

1. Thành quả đạt được của Dự án 32.

1.1 Cơ sở dữ liệu.

- Kết thúc dự án “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng” vào tháng 11 năm 2004. 

- Số liệu được tổng hợp trên cơ sở phần mềm TKR_V1.4 - đơn vị tổng hợp là tiểu khu. Tổng hợp theo đơn vị hành chính xã, huyện, tỉnh.

- Bản đồ số hóa, ứng với đơn vị hành chính cấp xã  tỉ lệ 1/25.000, cấp huyện tỉ lệ 1/50.000, cấp tỉnh tỉ lệ 1/100.000. 

* Thành quả của dự án là cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cho các năm kế tiếp. 

1.2 ứng dụng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực.

1.2.1 Nguồn nhân lực hiện tại:


- Hiện nay tại đầu mối Chi cục chỉ có 01 đồng chí chuyên trách công tác này.

- ở các Hạt Kiểm lâm, mỗi đơn vị có 01 đồng chí phụ trách.

1.2.2 ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng đã thực hiện việc khai thác thông tin từ internet và trang web của Cục Kiểm lâm. 

- ứng dụng máy định vị (GPS) trong công tác Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. (mỗi Hạt Kiểm lâm 1 máy )

- Trang bị máy tính và nối mạng Internet ở 13 đơn vị (vnn1269)

2. Công tác Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng từ 2005 đến tháng 12 năm 2007.

* Dựa trên cơ sở dữ liệu năm trước ( từ 2004 ) và kết quả theo dõi Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của kiểm lâm địa bàn ở địa phương, tính đến tháng 12 hàng năm để tổng hợp kết quả năm 2005, 2006 và năm 2007.

* Cơ sở dữ liệu được lưu trữ và cập nhật tới cấp tiểu khu rừng - chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Vì vậy Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng đã và đang triển khai chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm thu thập số liệu tới cấp lô trạng thái.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu (cơ sở dữ liệu) tới lô trạng thái.

3.1. Thu thập số liệu (từ đầu quý IV - 2007)

Kiểm lâm địa bàn thống kê từng lô rừng bằng Sổ theo dõi lô trên địa bàn Xã. Trên cơ sở kế thừa kết quả kiểm kê đất đai tỉnh Cao Bằng năm 2005, có sự điều chỉnh trạng thái rừng theo kết quả điều tra diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2006. Kết hợp kết quả rà soát 3 loại rừng tỉnh Cao Bằng (được UBND tỉnh phê duyệt)

3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu.

Chi tiết theo dự án “Tăng cường năng lực công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm Cao Bằng giai đoạn 2007 - 2010” . Chi cục Kiểm lâm Cao Bằng đang xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt. 

3.3. Kết quả. 

- Đến 30 tháng 10 năm 2007, các Kiểm lâm địa bàn trên toàn tỉnh đã lập được Sổ theo dõi lô trên địa bàn xã - Phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tới lô trạng thái, lưu trữ và cập nhật bằng phần mềm DBR_V6.5

- Bản đồ hiện trạng rừng số hóa cấp Xã, tỉ lệ 1/10.000 (nền địa hình VN2000). Chưa có. 

3.4. Tồn tại, giải pháp và ý kiến đề xuất.

* Tồn tại:

· Sự chuyển đổi nền địa hình UTM sang VN2000, ranh giới hành chính phải điều chỉnh lại vì thế ranh giới tiểu khu, khoảnh, lô cũng thay đổi.

· Dự án “Tăng cường năng lực công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm Cao Bằng giai đoạn 2007 - 2010” chưa được UBND Tỉnh phê duyệt.

· Chưa có quyết định của UBND tỉnh về phân chia 3 loại rừng tỉnh Cao Bằng.

· Thiếu kinh phí để số hóa bản đồ (Nền địa hình VN2000) cấp Tỉnh, Huyện, Xã.

· Năng lực cán bộ phụ trách công tác Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. 

* Giải pháp khắc phục:

· Có quyết định phê duyệt phân chia 3 loại rừng tỉnh Cao Bằng, để làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu.

· Chi cục Kiểm lâm hoàn thành Dự án “ Tăng cường năng lực công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm Cao Bằng giai đoạn 2007 - 2010 ” trình UBND Tỉnh phê duyệt , để đáp ứng kịp thời nhu cầu về kinh phí.

· Mở lớp tập huấn hàng năm về nghiệp vụ Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

* ý kiến đề xuất:

· Với UBND Tỉnh; Có quyết định phê duyệt phân chia 3 loại rừng tỉnh Cao Bằng.

· Với Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  Hỗ trợ về kinh phí để xây dựng bản đồ, cơ sở dữ liệu lưu trữ và cập nhật tới lô trạng thái.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH DAKLAK

CÔNG TÁC THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP

I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Daklak (khi chưa tách tỉnh) với diện tích tự nhiên là 1.957.639ha là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam. Kết quả kiểm kê rừng và đất rừng theo Chỉ thị 286/TTg thì Daklak (cũ) có diện tích rừng và đất rừng là 1.227.083ha, cũng là một trong những tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn trong cảnước.

Sau khi chia tách tỉnh theo Nghị quyết 22/2003/QH11 của Quốc hội thì diện tích tự nhiên của Daklak là 1.306.201ha, trong đó có 737.930ha rừng và đất lâm nghiệp.

Tỉnh Daklak là tỉnh có mức độ tác động vào rừng và đất rừng hàng năm rất lớn, trong 3 năm gần đây diện tích rừng và đất rừng có tác động là hơn 67.000ha, như vậy mỗi năm hơn 13.400ha, trong đó diện tích chuyển đổi đất lâm nghiệp sang mục đích sử dụng khác là gần 30.000ha.

Nguyên nhân chính gây ra những tác động về rừng và đất rừng ở tỉnh Daklak đó là là thực hiện các dự án của Trung ương, của tỉnh về giải quyết đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho đồng bào dân tộc tại chỗ theo Quyết định 132/2003/QĐ-TTg, 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các dự án định canh, định cư, tiếp nhận dân kinh tế mới; các dự án về kinh tế - quốc phòng ở vùng biên giới, các dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, phát triển nông thôn; Daklak cũng là tỉnh cũng là có tốc độ trồng rừng mới đáng kể… Để thực hiện được mục tiêu của các dự án này chủ yếu lấy từ quỹ đất rừng. Ngoài ra còn một số nguyên nhân khác thường xuyên xảy ra như khai thác, cháy, phá rừng... cũng đều ảnh hưởng tới rừng. Chính vì vậy, việc theo dõi, cập nhật được diễn biến rừng và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang các mục đích khác đòi hỏi có sự nỗ lực rất lớn của lực lượng kiểm lâm Daklak.

II. CÔNG TÁC THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT RỪNG 

1. Về phương pháp tổ chức và chỉ đạo thực hiện : 

- Ngay sau khi có Chỉ thị 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển về tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất rừng trong cả nước, Chi cục kiểm lâm Daklak đã xây dựng dự án đầu tư và trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 462/QĐ-UB ngày 19/02/2001.

- Từ năm 2002, dự án bắt đầu được cấp kinh phí, trong điều kiện tỉnh Daklak (khi chưa tách tỉnh) có diện tích rừng và đất rừng rất lớn nhưng nguồn kinh phí phê duyệt hạn chế (2,3 tỷ đồng). Để công tác theo dõi diễn biến rừng đáp ứng được các mục tiêu đề ra, cần phải có sự chỉ đạo xuyên suốt từ cấp tỉnh, xuống huyện, xuống xã và phải có biện pháp tổ chức thực hiện tốt. Chính vì vậy, Chi cục kiểm lâm đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về công tác này, do Phó chủ tịch làm trưởng ban, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm làm Phó ban trực, các thành viên là lãnh đạo của các Sở, ngành liên quan như: Tài nguyên-Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện. Tại Chi cục đã thành lập một tổ chuyên trách tham mưu lãnh đạo Chi cục về theo dõi diễn biến rừng và đất rừng, tại các Hạt kiểm lâm cũng tổ chức bộ phận tương tự.

- Chi cục kiểm lâm đã xây dựng văn bản hướng dẫn về quy trình theo dõi thông tin diễn biến rừng-đất rừng ngoài thực địa và cập nhật trên hệ thống máy tính. Quy trình này đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đặc thù của tỉnh Daklak. 

- Xác định công tác theo dõi diễn biến rừng và đất rừng phải được thực hiện thường xuyên từ cơ sở cho nên Chi cục kiểm lâm đã tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật của Chi cục, của Hạt kiểm lâm, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả công tác theo dõi diễn biến rừng và đất rừng :

Từ năm 2002, Chi cục kiểm lâm được giao kế hoạch thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất rừng đã đạt được một số kết quả như sau:

a) Xây dựng văn bản hướng dẫn về quy trình thu thập thông tin về diễn biến rừng và đất rừng ngoài thực địa theo các nguyên nhân thay đổi ngoài thực địa và cập nhật vào máy tính bằng phần mềm Diễn biến rừng của Cục Kiểm lâm. 

Chương trình phần mềm diễn biến rừng đã được cài đặt trên máy tính tại Văn phòng Chi cục kiểm lâm, 19 Hạt kiểm lâm huyện, thành phố Buôn Ma Thuột (sau khi tách tỉnh còn 13 hạt kiểm lâm).

b) Đến nay, đã tổ chức được 3 lớp tập huấn cho gần 70 cán bộ kỹ thuật, cán bộ kiểm lâm địa bàn về nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng nắm vững được các bước thu thập số liệu và khoanh vẽ bản đồ về diễn biến rừng và sử dụng thành thạo chương trình phần mềm diễn biến rừng trên máy vi tính. Các Hạt kiểm lâm cũng đã tổ chức được nhiều lớp nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng cho các chủ rừng, các Ban lâm nghiệp xã trên từng địa bàn huyện.

c) Hình thành cơ sở dữ liệu về rừng và đất rừng: Tiến hành nhập số liệu kiểm kê rừng theo Chỉ thị 286/TTg của Thủ tướng Chính phủ vào máy vi tính theo đơn vị cơ sở cập nhật là lô trạng thái; tiến hành chỉnh sửa cho phù hợp với kết quả số liệu kiểm kê tài nguyên rừng và đất rừng đã được tỉnh Daklak và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 03/2001/QĐ-TTg ngày 5/1/2001; Cụ thể, số liệu đã nhập về diện tích tự nhiên, diện tích đất có rừng, đất trống, đất khác phù hợp trên từng tiểu khu rừng, từng xã, từng huyện và phù hợp trên địa bàn toàn tỉnh (Chỉ tính riêng việc nhập và chỉnh lý số liệu đã huy động 36 người từ Hạt kiểm lâm, VP Chi cục và thực hiện trong thời gian 2 tháng ).

Tiến hành số hoá vào máy vi tính bản đồ địa hình và hiện trạng rừng tỷ lệ 1/25.000 của 178 xã có rừng và đất rừng, dữ liệu được quản lý và in ấn bằng chương trình Mapinfo.

d) Từng bước chỉnh lý, nâng cấp số liệu, biên tập bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/50.000 của các huyện, thành phố; bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của tỉnh; bản đồ 1/25.000 của các đơn vị chủ rừng.

e) Lực lượng kiểm lâm từ cơ sở đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chủ rừng (công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng, các chủ rừng khác), kinh tế và UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành thu thập số liệu, khoanh vẽ về diễn biến rừng, đất rừng theo từng lô trạng thái và cập nhật vào chương trình máy vi tính theo các nguyên nhân.

Diện tích cập nhật diễn biến rừng và đất rừng từ năm 2002-2006:

	STT
	Nguyên nhân thay đổi ngoài thực địa
	Diện tích theo dõi, cập nhật hàng năm (ha)

	
	
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Tổng cộng 

	1
	Trồng rừng  
	        6.600 
	        3.575 
	        2.865 
	          2.007 
	           2.644 
	      17.691 

	2
	Khai thác rừng 
	        6.784 
	        2.723 
	        1.410 
	          1.089 
	              618 
	      12.624 

	3
	Cháy rừng 
	             81 
	               4 
	             25 
	               42 
	 
	           152 

	4
	Phá rừng
	       2.032 
	          369 
	            92 
	              21 
	               61 
	       2.575 

	5
	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng
	        7.334 
	      10.775 
	        6.276 
	          4.735 
	              876 
	      29.996 

	6
	Nguyên nhân khác
	           238 
	             32 
	        3.417 
	             362 
	              170 
	        4.219 

	Tổng cộng


	      23.069 
	      17.478 
	      14.085 
	          3.521 
	           4.369 
	      67.257 


- Số liệu diễn biến rừng và đất rừng đã thu thập và cập nhật từ cơ sở có sự tham gia, kiểm tra, xác nhận của đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý Nhà nước về rừng và đất rừng là ủy ban nhân dân các xã (phường, thị trấn) và UBND huyện, thành phố. Kết quả diễn biến rừng và đất rừng được in thành sổ, bao gồm các biểu chi tiết theo phần mềm theo dõi diễn  biến rừng và đất lâm nghiệp. 

Hàng năm,  Chi cục kiểm lâm đã báo cáo UBND tỉnh Daklak để phê duyệt kết quả và báo cáo về Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm đúng thời gian quy định tại Quyết định 78/2002/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

3. Nhận xét, đánh giá :

Như đã phân tích ở trên, tuy là tỉnh có diện tích rừng, đất rừng lớn và mức độ biến động hàng năm lớn nhưng nguồn kinh phí được cấp ít hơn so với nhiều tỉnh, tỉnh Daklak đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để thực hiện có hiệu quả chương trình theo dõi diễn biến rừng và đất rừng. Sau 5 năm thực hiện chương trình, Chi cục kiểm lâm Daklak rút ra một số đánh giá nhận xét sau :

a). Hầu hết các mục tiêu của dự án đã được thực hiện, Chi cục kiểm lâm Daklak đã hình thành được cơ sở dữ liệu về rừng và đất rừng (bao gồm hệ thống hoàn chỉnh cả về mặt số liệu và bản đồ số hóa), đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin của UBND tỉnh, các ngành chức năng trong tỉnh, đặc biệt là ngành lâm nghiệp.

b). Sau khi dự án kết thúc (năm 2004), hàng năm chương trình theo dõi diễn biến rừng tại Daklak vẫn được thực hiện bằng nguồn kinh phí sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng. Điều này, chứng tỏ sự quan tâm của các cấp, ngành hữu quan của tỉnh đối với sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng nói chung và công tác theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp nói riêng. 

c.) Qua thực hiện chương trình này, UBND các cấp phát huy và thực hiện vai trò quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo Nghị định 23/2006/NĐ-CP có hiệu quả hơn. Qua đó, giúp công tác điều hành, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở từng cấp đạt hiệu quả tốt hơn. Đối với ngành lâm nghiệp có đủ cơ sở để lập kế hoạch xây dựng, bảo vệ và phát triển rừng, theo từng năm cũng như chiến lược trung, dài hạn. 

d.) Nâng cao được năng lực, trình độ của lực lượng kiểm lâm trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng một cách khoa học, từ đó làm cơ sở thực hiện các dự án, phương án bảo vệ tài nguyên rừng phù hợp với tình hình của từng địa phương, từng vùng v.v…

4. Một số khó khăn, tồn tại : 

Trong quá trình thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất rừng gặp một số khó khăn, tồn tại sau :

a.) Đây là một chương trình mới của ngành kiểm lâm, ứng dụng công nghệ tin học, công nghệ về GIS và ứng dụng thiết bị GPS, trong khi đó hầu hết viên chức kiểm lâm đều chưa qua đào tạo bài bản về tin học. Do vậy đòi hỏi có sự cố gắng, học tập nâng cao trình độ của lực lượng kiểm lâm, nhất là ở tại cơ sở. 

b.)  Do có sự sai lệch về trạng thái rừng trên thực tế so với kết quả kiểm kê (ở các mức độ khác nhau). Một mặt là do nguyên nhân chủ quan và khách quan trong quá trình điều tra kiểm kê, đoán đọc ảnh viễn thám; do biến động về rừng và đất lâm nghiệp từ khi kiểm kê đến thời điểm theo dõi, cập nhật diễn biến; mặt khác do chưa có đủ cơ sở để theo dõi những diễn biến tự nhiên của rừng(tăng giảm phẩm cấp rừng). Chính vì điều này có những khó khăn, tốn nhiều thời gian trong việc xử lý kết quả diễn biến rừng, cũng như chất lượng của cơ sở dữ liệu về rừng và đất rừng. 

b).  Hiện nay, Cục kiểm lâm  đã có chỉ đạo thực hiện theo dõi diễn biến rừng theo kết quả rà soát 3 loại rừng. Tuy nhiên, kết quả rà soát 3 loại rừng so với cơ sỡ dữ liệu diễn biến rừng đã xây dựng từ trước đến nay có sự sai lệch (về ranh giới, diện tích, trạng thái) của hầu hết các lô trạng thái, khoảnh, tiểu khu và hệ quy chiếu bản đồ rừng đều phải chuyển đổi sang VN2000. Điều này, đòi hỏi  phải thực hiện điều chỉnh lại dữ liệu, điều chỉnh thông số từ thiết bị GPS, thông số của phần mềm Mapsource và chuyển đổi dữ liệu của bản đồ Mapinfor…, do vậy, đòi hỏi phải mất nhiều thời gian, công sức, kinh phí thực hiện. 

5.) Đề nghị : 

a). Hiện nay, tồn tại song song 2 nguồn dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp khác nhau (kết quả 3 loại rừng và kết quả diễn biến rừng hàng năm của lực lượng kiểm lâm) do vậy, đề nghị Cục kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xác định rõ sử dụng cơ sỡ dữ liệu nào để thực  hiện theo dõi diễn biến rừng.

c). Phần mềm diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tuy đã qua nhiều lần chỉnh sửa, cập nhật, tuy nhiên cần phải tiếp tục chỉnh sửa, nhất là việc tạo lập kết quả báo cáo cho phù hợp với sự chính sách quản lý rừng, quản lý đất đai hiện hành. 

 b). Như đã đề cập ở phần tồn tại về chất lượng cơ sở dữ liệu rừng-đất rừng, để giải quyết được vấn đề này cần thiết phải nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trên cơ sở ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám kết hợp với phúc tra tại thực địa. Trong điều kiện tỉnh Daklak là một tỉnh nghèo, nguồn kinh phí hạn chế đề nghị Cục kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ cấp kinh phí để Chi cục kiểm lâm Daklak thực hiện được việc nâng cấp hoàn thiện cơ sở dữ liệu về rừng và đất rừng của tỉnh, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu chung của toàn quốc.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH ĐẮK NÔNG                                 

kết quả dự án theo dõi diễn biến rừng 

và đất lâm nghiệp giai đoạn 2005-2007

I, Tổng quan dự án:

Đắk Nông là tỉnh thuộc trung phần của cao nguyên trung bộ, có diện tích tự nhiên 651.344ha. Trong đó: Diện tích rừng 361.616ha (rừng tự nhiên 352.234,7ha; rừng trồng 9.381,3ha) và đất không rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là: 28.807,8ha. Cụ thể như sau:

	Loại đất,
loại rừng
	Diện tich

(ha)
	Phân theo chức năng

	
	
	Đặc dụng
	Phòng hộ
	Sản xuất

	          Tổng diện tích
	651.344,0
	 
	 
	 

	I. Đất có rừng
	361.616,0
	28.277,7
	36.353,3
	296.985,0

	   1. Rừng tự nhiên
	352.234,7
	28.273,6
	35.179,4
	288.781,8

	      a. Rừng gỗ
	263.200,7
	21.769,0
	27.967,2
	213.464,6

	      b. Rừng tre nứa
	43.713,6
	3.291,5
	3.287,3
	37.134,8

	      c. Rừng hỗn giao
	45.320,4
	3.213,1
	3.924,9
	38.182,4

	   2. Rừng trồng
	9.381,3
	4,1
	1.173,9
	8.203,3

	II. Đất không rừng quy hoạch cho LN
	28.807,8
	4.970,7
	4.171,1
	19.666,1

	III. Đất khác(nông nghiệp, thổ cư,..)
	260.920,2
	 
	 
	 


Hệ thống tổ chức của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông gồm văn phòng Chi cục, 02 đội kiểm lâm cơ động; 08 hạt kiểm lâm và 02 khu bảo tồn thiên nhiên. 
Ngày 14/9/2005, UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định phê duyệt dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2005-2007 với tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.207,616 triệu đồng (Một tỷ hai trăm linh bảy triệu sáu trăm mười sáu nghìn đồng) đươc phân ra: Tổng dự toán kinh phí thực hiện 593,922 triệu đồng;  Thiết bị phục vụ dự án; 542,984 triệu đồng. Kinh phí theo dõi, cập nhật diễn biến rừng năm 2004: 70,710 triệu đồng.

Trên cơ sở dữ liệu tách ra từ tỉnh Đắk Lăk, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục triển khai thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp bước đầu đạt được những kết quả sau:

II, Kết quả thực hiện dự án:

- Xây dựng hoàn chỉnh quy trình thu thập thông tin về diễn biến rừng ngoài thực địa và phối hợp lập chương trình phần mềm trên máy vi tính để cập nhật số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Quy trình và phần mềm đảm bảo theo quy phạm kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đặc thù tại tỉnh Đắk Nông. Chương trình phần mềm đã được cài đặt trên máy vi tính tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm các huyện, thị xã và các Khu bảo tồn thiên nhiên.

- Tập huấn cho cán bộ cơ sở, các chủ quản lý rừng sử dụng phần mềm Diễn biến rừng do Cục Kiểm lâm cung cấp các phần mềm ứng dụng nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin đồng thời hướng dẫn nắm vững các Quy trình kỷ thuật thu thập thông tin thay đổi ngoài thực địa, quy trình nhập dữ liệu vào máy vi tinh và hướng dẫn ứng dụng công nghệ GIS vào công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Số hóa bản đồ địa hình và hiện trạng rừng của các xã tách ra sau khi thành lập tỉnh tỷ lệ 1/25000 và bản đồ địa hình và hiện trạng rừng của toàn tỉnh tỷ lệ 1/75000. Tiếp tục hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu (CSDL) theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kết quả phê duyệt rà soát, quy hoạch ba loại rừng của tỉnh.

- Tổ chức thu thập số liệu diễn biến rừng do các nguyên nhân thay đổi ngoài thực địa (thu thập số liệu và khoanh vẽ trên bản đồ) theo lô trạng thái. Đơn vị thống kê là khoảnh, tiểu khu, xã, huyện và tỉnh. Định kỳ tổng hợp báo cáo từ xã lên huyện đến tỉnh theo quý, 6 tháng và hàng năm Chi cục Kiểm lâm tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉnh công bố số liệu rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh hàng năm. Trong quá trình thực hiện dự án vẫn còn một số tồn tại:

III, Tồn tại: 

1, Năng lực cán bộ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp: 

Về cơ bản đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong ngành lâm nghiệp nói chung và lực lượng kiểm lâm nói riêng đều thực hiện được quy trình theo dõi diễn biến rừng và bước đầu ứng dụng công nghệ GIS để theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp nhưng chưa sử dụng được công nghệ cao như giải đoán, đọc ảnh vệ tinh để phúc tra hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, xử lý chuyển đổi bản đồ từ hệ quy chiếu UTM sang VN2000 và chuyển đổi nền địa hình bản đồ tỷ lệ 1/10000 của Bộ Tài nguyên Môi trường sang bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/10000.

2, Tiếp nhận kết quả rà soát 3 loại rừng:

Hiện tại Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông đang hiệu chỉnh CSDL theo kết quả rà soát 3 loại rừng của tỉnh và chuyển đổi hệ thống bản đồ từ hệ quy chiếu UTM sang VN2000. Trong quá trình triển khai thực hiện đang gặp một số tồn tại sau:

- Số liệu rà soát ba loại rừng dải thửa đến lô cho các đối tượng đất khác ngoài lâm nghiệp (nông nghiệp, cây công nghiệp, nương rẫy,...) nhưng không thể hiện diện tích và trạng thái cụ thể nên việc cập nhật các đối tượng này vào CSDL là rất khó khăn. Mặt khác về số liệu diện tích rừng thực tế có sự sai lệch lớn do trước khi thành lập tỉnh (trước năm 2004) rừng bị phá nhiều (nhất là những diện tích rừng giao về cho địa phương quản lý) nhưng không thống kê báo cáo.

- Bản đồ hệ quy chiếu VN2000 sử dụng hệ số điều chỉnh không mang tính hệ thống và không mang tính hội nhập (trong cùng một huyện phải thay đổi nhiều hệ số điều chỉnh khác nhau gây khó khăn khi tác nghiệp). Mặt khác, các hệ số điều chỉnh không được phổ biến cung cấp để sử dụng rộng rãi trong ngành lâm nghiệp nói chung và lực lượng kiểm lâm nói riêng. Do vậy việc sử dụng bản đồ hệ thống tọa độ VN2000 rất khó khăn trong việc theo dõi diễn biến rừng từ ngoại nghiệp đến công tác xử lý số liệu trên máy vi tính.

- Việc chuyển đổi hệ thống bản đồ từ hệ quy chiếu UTM sang VN2000 gặp nhiều hạn chế: Phải thay đổi toàn bộ hệ thống bản đồ từ tỉnh đến xã; chuyển đổi tất cả hệ thống bản đồ đã số hóa trên máy vi tính; Thay đổi toàn bộ các loại trang thiết bị GPS và nâng cấp tất cả các loại Công nghệ GIS hiện nay đang sử dụng (MapInfo, MicroStation, MapSuorce,…)

- Sử dụng hệ quy chiếu VN2000 cần phải đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật từ cấp tỉnh đến cơ sở, các chủ rừng và đội ngũ cộng tác viên. Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm chưa thực hiện được.

VI, Kiến nghị:

- Đây là chương trình mới đối với tỉnh Đắk Nông, ứng dụng công nghệ GIS và công nghệ tin học đòi hỏi cán bộ tham gia phải có trình độ chuyên môn tổng hợp, chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm nhất là cán bộ cơ sở. Đề nghị Cục Kiểm lâm tập huấn cho các Chi cục Kiểm lâm sử dụng công nghệ viễn thám vào công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; Hướng dẫn cách chuyển đổi  hệ quy chiếu UTM sang VN2000; hiệu chỉnh CSDL theo kết quả rà soát ba loại rừng, nâng cấp thiết bị GPS, các phần mềm chuyên dụng... 
- Việc sử dụng hệ quy chiếu bản đồ VN2000 vào lĩnh vực lâm nghiệp nói chung và theo dõi biễn biến rừng nói riêng rất hạn chế và không mang tính hội nhập. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét lại việc chuyển đổi bản đồ dang sử dụng hệ quy chiếu UTM sang VN2000.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Đắk Nông cho chủ trương rà soát, kiểm kê lại diện tích rừng thực tế để từ đó có số liệu tương đối nhằm theo dõi rừng và đất lâm nghiệp chính xác hơn.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Điện Biên
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp 

I. Quá trình xây dựng dự án

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Lai Châu với tổng diện tích rừng và đất rừng là 1.484.762ha. Dự án ®­​îc phê duyệt tại Quyết định số 1080/QĐ-UB, ngày 22/7/2003 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ).

Đến năm 2004, tỉnh Lai châu chia tách thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức xây dựng lại Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất rừng của tỉnh Điện Biên cho phù hợp với địa bàn của tỉnh với diện tích rừng và đất lâm nghiệp 779.040,02ha; Bản dự thảo được các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Tài nguyên  Môi trư​ờng, Kế hoạch  Đầu tư tham gia ý kiến bổ xung cho dự án;

Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất rừng của tỉnh Điện Biên đã được Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thẩm định  tại Công văn số 1004/KL-THTL ngày 29/11/2004 với tổng dự toán kinh phí đầu tư trên 3tỷ đồng cho việc thực hiện dự án trong 3 năm là phù hợp với thực tế của tỉnh và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện giai đoạn (2005-2010).

Hiện  tại dự án chưa được duyệt, Chi cục Kiểm lâm thực hiện việc thống kê rừng hàng năm theo tinh thần chỉ đạo của Cục Kiểm lâm đối với những tỉnh chưa được phê duyệt dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, độ tin cậy còn thấp.

II. TỒN TẠI VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC
1. Tồn tại
a)  Nhận thức: Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở cấp vi mô tại các địa phương lần đầu tiên được tổ chức thực hiện trong toàn quốc. đây là việc làm mới mẻ, chưa ai có kinh nghiệm, chưa có nhận thức đầy đủ về các nội dung kỹ thuật. Việc thống kê này phải được sử dụng công nghệ hiện đại như: Cơ sở dữ liệu, công nghệ GIS và cả công nghệ viễn thám. Tất cả đều rất mới mẻ đối với cán bộ kỹ thuật ở địa phương. UBND tỉnh chưa thực sự quan tâm tới công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương.
b)    Trình độ cán bộ
- Về công nghệ thông tin: Do dự án chưa được phê duyệt nên, mặc dù Cục Kiểm lâm đã chuyên tâm đào tạo tin học cho lực lượng kiểm lâm ngay từ năm 1996, nhưng chỉ dừng lại ở cấp Chi cục. Cán bộ kỹ thuật ở Hạt Kiểm lâm rất ít có điều kiện tiếp xúc với máy tính, là một trong những nguyên nhân hạn chế rất lớn đến việc tổ chức thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở địa phương.

- Về thu thập thông tin thực địa: Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã là lực lượng quan trọng để thu thập thông tin thực địa, nói chung chưa được đào tạo đầy đủ. Mặt khác, thiếu phương tiện kỹ thuật dẫn đến chất lượng thu thập thông tin thấp.
c) Đầu tư
- Về cán bộ: Nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm, do đó cán bộ làm công tác này cần được ổn định và được đào tạo thường xuyên. Trong thực tế địa phương việc luân chuyển cán bộ chưa ổn định ảnh hưởng đến đào tạo, tập huấn nghiệp vụ để thực thi công việc.
- Về tài chính: Tỉnh Điện Biên chưa được phê duyệt dự án, chưa có đầu tư cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đát lâm nghiệp trên địa bàn
d) Chất lượng báo cáo
Chất lượng báo cáo là một vấn đề đặc biệt được quan tâm, là địa phương  chưa phê duyệt dự án nên chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu. Hàng năm, Chi cục Kiểm lâm chỉ cập nhật số  liệu  thay đổi tương đối ở cấp xã, chưa điều tra cụ  thể  dữ  liệu  bản  đồ  và  thực địa. Về bản chất vẫn dựa vào kết quả kiểm kê rừng và  đất  lâm nghiệp năm 1999 rồi bổ sung thêm. Chất lượng báo cáo có độ tin cậy thấp.
2. Hướng khắc phục

1. Để thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, hiện tại dự án chưa được phê duyệt, Chi cục Kiểm lâm thực hiện thống kê rừng hàng năm theo thông báo về báo cáo số liệu hiện trạng rừng hàng năm của Cục Kiểm lâm 

2. Dự án đã được hoàn chỉnh, Chi cục tiếp tục đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí đủ kinh phí để thực hiện dự án từ năm 2008.  
3. Đề nghị Cục Kiểm lâm sớm tham mưu cho Bộ ban hành quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Thông tư hướng dẫn thực hiện thống kê rừng.

4.  Đề nghị Bộ hỗ trợ nguồn kinh phí từ Trung ương để giúp đỡ tỉnh Điện Biên trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở địa phương.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Đồng Nai
sơ kết thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp 2002-2007

A- Thực hiện Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

 Ngay sau khi có Chị thị 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước. Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã khẩn trương triển khai xây dựng Dự án đầu tư và tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Đồng Nai trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngày 9 tháng 10 năm 2001, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 3567/QĐCT-UBT, về duyệt Dự án đầu tư và theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp, với tổng kinh phí khái toán là 2.500 triệu đồng.

Ngày 25/12/2001, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có quyết định số 1489/NN-PTNT về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán dự án đầu tư và tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp với tổng kinh phí 2.462,854 triệu đồng. Sau hơn 3 năm khẩn trương thực hiện, Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã được thực hiện hoàn tất các hạng mục. Đã tổ chức và theo dõi được diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Đồng Nai:

I- Các bước công việc và kết qua thực hiện của Dự án.
1. Xây dựng bộ số liệu rừng và đất lâm nghiệp ban đầu:
Cơ sở dữ liệu ban đầu bao gồm:

- Nhập toàn bộ số liệu kiểm kê rừng 1999 đến từng lô vào phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Khởi tạo cơ sở dữ liệu rừng theo tiểu khu, xã, huyện, tỉnh.

- Số hóa bản đồ điạ hình tỷ lệ 1/10.000 (271 mảnh = 229 mảnh chuẩn).

- Biên tập kết nối cơ sở dữ liệu bản đồ tỷ lệ 1/10.000 với thuộc tính các lô và phiếu 2 của tất cả 53 mảnh.

- Số hóa được bản đồ độ dốc tỷ lệ 1/25.000; Bản đồ lập điạ tỷ lệ 1/100.000; Bản đồ phân cấp phòng hộ tỷ lệ 1/25.000; Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng tỷ lệ 1/25.000.

- Hoàn chỉnh một bộ bản đồ biên tập theo tiểu khu tỷ lệ 1/10.000.

2. Xây dựng được Biện pháp kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai..

Đã tổ chức xây dựng hoàn chỉnh biện pháp kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cho tỉnh Đồng Nai.

3. Tổ chức mua sắm trang thiết bị phục vụ Dự án gồm:
- 33 Máy vi tính hiệu JUPITER của nhà máy lắp ráp máy tính Mê Công GREEN Việt Nam. Intel Pentium 4 Processor 1.9GHz.

- 02 máy tính laptop IBM.

- 19 máy định vị bản đồ GLOBAL MAP 100, USA/Mexico.

- 39 FAX/MODEM US Robotic 56K External.

- 01 Equinox Multiport Board 8 Ports  SST 8P PCI + Cable.

- 01 Máy chiếu SANYO PLC XU35.

Sau khi lắp, đặt vận hành thử nghiệm, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành cài đặt các các phần mềm ứng dụng: MapInfo; Phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của các đơn vị lâm nghiệp; phần mềm kết nối máy định vị ; kết nối mạng vi tính. Tiến hành lắp đặt đến các đơn vị thuộc 11 đơn vị lâm nghiệp, 8 Hạt kiểm Lâm, 8 UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên môi trường; Cục Thống kê. Các thiết bị hiện tại đều vận hành tốt.

4. Tổ chức tập huấn kỹ thuật:
Cài đặt xong các phầm mềm ứng dụng, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức lớp tập huấn gồm các nội dung:

- Sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cho các lâm trường và các đơn vị.

- Sử dụng Chương trình MapInfo và ứng dụng cơ sở dữ liệu hiện có xây dựng các loại bản đồ ứng dụng trong công tác chuyên môn.

- Sử dụng máy định vị cầm tay GPS và chuyển dữ liệu từ máy GPS vào máy vi tính, phối hợp với chương trình MapInfo để xử lý dữ liệu.

- Tập huấn về biện pháp kỹ thuật trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Thành phần mời tham dự tập huấn là lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm, kiểm lâm điạ bàn, cán bộ kỹ thuật các đơn vị lâm nghiệp, cán bộ phòng kinh tế các huyện và chuyên viên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Cục Thống kê.

Sau khi tập huấn, cán bộ, chuyên viên đã vận hành được các chương trình ứng dụng phục vụ thiết thực cho việc khai thác dữ liệu, và theo dõi biến động rừng và đất lâm nghiệp.

Song song với việc lắp đặt trang thiết bị, tập huấn kỹ thuật, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức in ấn các bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp các xã và các tiểu khu rừng ở tỷ lệ 1/10.000 cấp cho các đơn vị lâm nghiệp để tiến hành theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được thường xuyên, liên tục.

5. Năm 2003, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành nâng cấp cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp bằng ảnh viễn thám gồm các bước:

- Giải  đoán ảnh viễn thám.

- Biên tập lên nền địa hình.

- Hiệu chỉnh hình học.

- In bản đồ tỷ lệ 1/10.000; 1/25.000 để kiểm chứng thực địa.

- Số hóa lớp rừng mới và biên tập bản đồ thành quả ở các tỷ lệ:

+ Bản đồ toàn tỉnh tỷ lệ 1/100.000

+ Bản đồ các huyện tỷ lệ 1/50.000

+ Bản các lâm trường tỷ lệ 1/25.000

+ Bản đồ các Tiểu khu, các xã có rừng tỷ lệ 1/10.000.

- Cập nhật biến động và xây dựng CSDL về rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2003 vào phần mềm của Cục Kiểm lâm ban hành.

Trên cơ sở bản đồ được giải đoán từ ảnh vệ tinh, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn khoanh vẽ biến động trên thực địa lên bản đồ đã được giải đoán được các chuyên gia về lâm nghiệp khoanh vùng dự kiến biến động. Bản đồ và số liệu biến động sẽ được chuyển về Trung tâm tư vấn thông tin lâm nghiệp để cập nhật và xây dựng CSDL rừng và đất lâm nghiệp. CSDL này sẽ được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, cài đặt xuống cho các Hạt Kiểm lâm kiểm tra, in theo mẫu biểu của Cục Kiểm lâm ban hành, trình UBND huyện sở tại phê duyệt công nhận diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có trên toàn huyện . 

Sau khi được UBND các huyện chấp thuận về số liệu và bản đồ, Chi cục Kiểm lâm đã tổng hợp chung toàn tỉnh trình Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn xem xét trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, đồng thời báo cáo số liệu và bản đồ ra Cục Kiểm lâm để tổng hợp diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên toàn quốc.

5.1. Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công nghệ GIS.

Đã hợp đồng với Trường Trung học lâm nghiệp TW 2, Trảng Bom để mở lớp bồi dưỡng tập trung về công nghệ GIS, cho các cán bộ kỹ thuật ở các Hạt Kiểm lâm, các lâm trường. Thời gian bồi dưỡng là 8 ngày tập trung. Học viên được học về máy định vị vệ tinh GPS, học phương pháp khoanh vẽ một lô trạng thái và kết nối vào máy vi tính. Sử dụng phần mềm Mapinfo để chồng ghép và truy xuất dữ liệu từ máy định vị vệ tinh GPS.

Ngoài việc tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật của các lâm trường, Hạt Kiểm lâm, chuyên viên  Phòng Nông nghiệp các huyện. Chi cục Kiểm lâm mở lớp tập huấn (12 ngày) cho 40 cán bộ kiểm lâm địa bàn về sử dụng máy định vị GPS để xác định vị trí biến động từ thực địa lên bản đồ hiện trạng rừng thông qua máy định vị.

Nhìn chung, sau khi tập huấn, cán bộ kỹ thuật phụ trách công tác theo dõi diên biến rừng và đất lâm nghiệp ở các cơ sở, kiểm lâm địa bàn đã vận hành được các chương trình ứng dụng phục vụ thiết thực cho việc cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu trong công tác theo dõi biến động rừng, đất lâm nghiệp.

5.2. Biên tập bản đồ các huyện, xã mới tách năm 2003.

Biên tập bản đồ các huyện, xã mới tách năm 2003 gồm:

- Tỷ lệ 1/50.000 của các huyện: Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc và thị xã Long Khánh.

- Tỷ lệ 1/25.000 của 43 xã, phường thuộc các huyện Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, thị xã Long Khánh gồm 20 mảnh.

- Tỷ lệ 1/10.000 của 43 xã, phường thuộc các huyện Trảng Bom, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, thị xã Long Khánh gồm 80 mảnh.

5.3. Trang bị máy vi tính cho UBND huyện Thống Nhất và Ban quản lý rừng phòng hộ Trị An. Máy định vị GPS cho Ban quản lý rừng phòng hộ Trị An. 

5.4. Khoanh vẽ biến động rừng và đất lâm nghiệp:

In bản đồ hiện trạng rừng năm 2003 phục vụ cho công tác khoanh vẽ biến động rừng và đất lâm nghiệp trên thực địa gồm bản đồ của 102 xã và 217 tiểu khu có rừng. Bản đồ giấy sẽ được chuyển đến các Hạt Kiểm lâm. Các Hạt Kiểm lâm giao kiểm lâm địa bàn phối hợp với các đơn vị chủ rừng, UBND các xã có rừng tổ chức kiểm tra biến động trên thực địa và cập nhật biến động theo đúng quy phạm kỹ thuật của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn  . 
Kiểm lâm địa bàn có trách nhiệm cập nhật biến động ngoài thực địa lên bản đồ giấy và phiếu mô tả lô, cán bộ kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm cập nhật biến động vào phần mềm thep dõi diến biến rừng của Cục Kiểm lâm và gửi về Chi cục Kiểm lâm để kiểm tra lại. Bản đồ giấy được gửi về Chi cục Kiểm lâm để khoanh vẽ lên bản đồ điện tử. 

Sau khi kiểm tra số liệu trong phần mềm và cập nhật số liệu trên bản đồ, Chi cục Kiểm lâm chuyển giao toàn bộ số liệu trên cho các Hạt Kiểm lâm kiểm tra lại và in các biểu báo cáo theo quy định trình UBND  huyện phê duyệt số liệu để báo cáo Chi cục Kiểm lâm. Chi cục Kiểm lâm tổng hợp số liệu của toàn tỉnh và báo cáo Cục Kiểm lâm, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5.5. In bản đồ hiện trang rừng năm 2004 để phục vụ công tác khoanh vẽ biến động rừng và đất lâm nghiệp năm 2005. Chi cục Kiểm lâm đã in bản đồ hiện trạng rừng năm 2004 cung cấp cho các đơn vị chủ rừng để phục vụ cho công tác quản lý và phát triển lâm nghiệp của các đơn vị.

6. Năm 2004, thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đúng theo qui trình kỹ thuật và đã tổng hợp được số liệu báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời gửi Cục Kiểm lâm để tổng hợp, công bố rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc.

7. Kinh phí thực hiện Dự án:

 - Kinh phí được duyệt là
2.462.854.000 đồng

 - Kinh phí được cấp:                    
2.408.735.120 đồng

 - Kinh phí thực hiện là 
2.374.585.776 đồng

B- Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp những năm sau Dự án.

Năm 2005, sau khi dự án kết thúc, công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai giao Chi cục Kiểm lâm thực hiện. Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành theo đúng qui trình, Qui phạm kỹ thuật, hàng năm đã theo dõi được biến động, tổng hợp được số liệu trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời gửi Cơ sở dữ liệu về Cục Kiểm lâm đúng thời gian qui định.

C- Kết quả theo dõi qua các năm.
	Loại đất, loại rừng (ha)
	Năm  1999
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm  2004
	Năm 2005
	Năm 2006

	A- Diện tích đất có rừng
	150.274,3
	151.909,7
	153.585,9
	154.861,5
	155.224,8
	156.364,3

	1- Diện tích rừng tự nhiên
	110.678,0
	110.088,3
	110.293,5
	110.121,9
	110.016,9
	110.054,8

	2- Diện tích rừng trồng
	39.596,3
	41.821,5
	43.292,4
	44.739,6
	45.207,9
	46.309,5

	B- Diện tích đất chưa có rừng
	28.133,6
	26.823,1
	24.570,4
	22.990,0
	22.454,6
	21..241,2


D. Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện.

Mặc dù gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhưng với sự chỉ đạo sát sao của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ban chỉ đạo Dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự nỗ lực của lực lượng kiểm lâm, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chủ rừng, UBND các xã, huyện có rừng nên đã thực hiện tốt các nội dung kế hoạch hàng năm của công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, cụ thể:

1- Làm thay đổi được tư duy, nâng cao được nhận thức của các cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, theo dõi biến động về rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ GIS, một công nghệ mà các nước tiên tiến đã ứng dụng thành công trong công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp.

2- Đã  xây dựng được cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đồng Nai phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm. Tham mưu giúp UBND tỉnh công bố số liệu về hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, từ đó có kế hoạch quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển của các ngành, các cấp.

3- Trang bị được hệ thống máy vi tính, kết nối mạng đến các đơn vị liên quan; máy định vị GPS cho các Hạt Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng. Đã kết nối mạng diện rộng được với tất cả các đơn vị có trang bị thiết bị, đảm bảo thông tin kịp thời, nhanh chóng.

4- Sau 4 đợt tâp huấn hầu hết các cán bộ kỹ thuật của các đơn vị đều nắm vững được các biện pháp kỹ thuật, cơ bản sử dụng được các phần mềm phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Kiểm lâm địa bàn đã từng bước nắm được nội dung của công tác theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp, kiểm tra giám sát việc sử dụng rừng, đất lâm nghiệp của các chủ rừng trên địa bàn được phân công.

5- Qua 5 năm thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng ở Đồng Nai cho thấy diện tích rừng ngày càng được nâng lên về cả số lượng và chất lượng. Các vụ vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp xẩy ra ngày càng  ít và đã được xử lý nghiêm. Hàng năm diện tích cháy rừng đã được khống chế ở mức thấp nhất. Cơ sở dữ liệu sau khi được nâng cấp bằng ảnh vệ tinh đã được các đơn vị kiểm tra lại ngoài thực địa và điều chỉnh cơ sở dữ liệu cho sát với thực địa, đưa dần số liệu tiệm cận với bản đồ. 

6- Hiện tại CSDL về rừng và đất lâm nghiệp qua các năm từ 1999-2006 (gồm số liệu và bản đồ) toàn tỉnh Đồng Nai luôn để trên thư mục Applications của Server Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, các đơn vị có thể truy cập để sử dụng.

Như vậy việc cập nhật thường xuyên, kịp thời đầy đủ các biến động của rừng và đất lâm nghiệp sẽ là cơ sở giúp cho chính quyền các cấp nắm bắt kịp thời về số liệu tài nguyên rừng của địa phương mình, thúc đẩy các chủ rừng quản lý và sử dụng có hiệu quả, tăng cường đầu tư, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

E. Tồn tại và kiến nghị.

1. Tồn tại

Về cơ bản số liệu báo cáo của các địa phương đã đảm bảo đúng hướng dẫn, thời gian và chất lượng, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn cần phải giải quyết trong những năm tới.

- Mặc dù đã được tập huấn hàng năm, nhưng do trình độ tin học, ngoại ngữ ở các cơ sở: lâm trường, hạt kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn còn hạn chế nên kết quả học chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, cần phải có chiến lược đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực này.

- Số lượng máy định vị GPS trang bị cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp các Hạt Kiểm lâm, các lâm trường còn thiếu. Hiện nay mỗi Hạt Kiểm lâm, lâm trường chỉ có 1 máy định vị.

- Việc trao đổi thông tin qua mạng Chi cục tới các Sở ngành, UBND các huyện, Hạt Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đã được triển khai ngay từ khi thực hiện dự án, nhưng đến tính đến thời điểm này việc trao đổi, khai thác thông tin qua mạng các đơn vi chưa quan tâm sử dụng nhiều.

- Do phầm mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Cục Kiểm lâm thường xuyên được nâng cấp, giao diện và một số chức năng thay đổi, nên quá trình sử dụng ở một số đơn vị đã gặp trở ngai. 

- Số liệu về diện tích rừng và đất lâm nghiệp từ kết quả kiểm kê năm 1999 đến kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm của ngành lâm nghiệp với Sở Tài nguyên môi trường, vẫn còn một khoảng chênh lệch do tiêu chí thống kê của 2 ngành chưa thống nhất.

- Công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp ngày càng được điều chỉnh cho chính xác hơn bằng các văn bản hướng dẫn của các bộ nghành, nên số liệu hàng năm có thể thay đổi, dẫn đến có sự chênh lệch trong theo dõi.

2. Kiến nghị

- Hàng năm cần mở lớp đào tạo thêm về công nghệ GIS cho tất cả các thành viên trực tiếp theo dõi biến động về rừng và đất lâm nghiệp, trên điạ bàn toàn tỉnh Đồng Nai nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin về lĩnh vực quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

- Trang bị thêm máy định vị cho các Hạt Kiểm lâm, các lâm trường.

-  Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường thống nhất về tiêu chí thống kê và số liệu về diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong toàn tỉnh. 

- Số liệu tại thời điểm nào đã được triển khai cập nhật theo các văn bản hiện hành tại thời điểm đó, nên được kiểm tra xác minh và công nhận số liệu tại thời điểm đó, tất cả những số liệu làm theo các văn bản chỉ đạo mới tại thời điểm sau nên đưa vào biến động, ghi rõ nguyên nhân. Tránh để tồn nhiều năm, rất khó cho công tác cập nhật và tổng hợp.

- Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2007, do chưa có thành qủa của rà soát 3 loại rừng, nên đang gặp khó về việc sử dụng Cơ sở dữ liệu ban đầu làm cơ sở cho việc theo dõi và cập nhật biến động rừng và đất lâm nghiệp trong năm 2007. Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn có chỉ đạo sớm để Chi cục Kiểm lâm hoàn thành nhiệm vụ.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị lâm nghiệp trực thuộc phối hợp tốt với lực lượng kiểm lâm địa bàn để thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai
Kết quả theo dõi diễn biến rừng 

và đất lâm nghiệp từ năm 2003 đến nay

I. Hiện trạng và quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Gia Lai:

* Về diện tích đất đai và rừng của tỉnh:

Gia Lai có tổng diện tích tự nhiện là: 1.553.693ha. 


- Diện tích đất lâm nghiệp là 871.645,6ha chiếm 61,5% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh và được phân bố trên địa bàn 161 xã/209 xã thuộc 16 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai. 

+ Diện tích đất có rừng:              719.314,6ha. 

+ Diện tích đất không có rừng:   152.331ha. 

- Diện tích các loại đất khác là:   682.047,4ha

*Theo kết quả rà soát 3 loại rừng tỉnh Gia Lai:

- Diện tích quy hoạch rừng đặc dụng 57.736,7ha (diện tích có rừng 53.184,3ha; diện tích chưa có rừng 4.552,4ha).

- Diện tích quy hoạch rừng phòng hộ 154.450,8ha (diện tích có rừng: 127.088,8ha; diện tích chưa có rừng 27.362ha).

- Diện tích quy hoạch rừng sản xuất: 659.458,1ha (diện tích có rừng: 539.041,5ha; diện tích chưa có rừng 120.416,6ha).

* Về chủ quản lý rừng: Diện tích đất lâm nghiệp do 41 đơn vị chủ rừng quản lý là: 526.129,6ha, chiếm 60,3% diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh (diện tích có rừng 446.985,3ha; diện tích chưa có rừng 79.144,3ha); Diện tích đất lâm nghiệp do các xã quản lý (theo Quyết định 245/TTg) là 345.516ha, chiếm 39,6% diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh (diện tích có rừng 272.329,3ha; diện tích chưa có rừng 73.186,7ha).

II. Tình hình thực hiện và kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng:

1. Tình hình thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

a/ Xây dựng và trình duyệt dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng:

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT/BNN-KL, ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Gia Lai về theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập ban chuẩn bị dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của tỉnh (Quyết định số 68/2000/QĐ-UB, ngày 25/9/2000 “V/v Thành lập ban chuẩn bị dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh Gia Lai”); Ban chuẩn bị dự án (chủ yếu là Chi cục Kiểm lâm) đã tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện dự án báo cáo các ngành chức năng có liên quan của tỉnh tham gia góp ý kiến và được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 1612/QĐ-CT ngày 03/12/2002 “V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh Gia Lai”).

b/ Triển khai thực hiện dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng:

- Sau khi dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được UBND tỉnh phê duyệt, Chi cục Kiểm lâm thành lập Ban quản lý dự án thành phần gồm: Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm làm trưởng ban và các thành viên là: hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm, trưởng phòng các phòng nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm có liên quan (Quyết định số: 650/2003/QĐ-KL ngày 21/7/2003 “về việc thành lập ban quản lý dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của tỉnh Gia Lai”),

- Ban quản lý dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh và UBND các huyện, xã, các đơn vị chủ rừng tổ chức triển khai, thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh (công văn số 1225/UB-NL ngày 11/7/2003 “V/v phối hợp tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn của Tỉnh”), nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được quy định cụ thể như sau:

+ Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn  (Chi cục phát triển lâm nghiệp), Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Khoa học và công nghệ, các cơ quan có liên quan của tỉnh có trách nhiệm báo cáo các thông tin thay đổi về hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành, địa bàn do các cơ quan, đơn vị quản lý về Chi cục kiểm lâm tỉnh.

+ Cấp huyện: Hạt Kiểm lâm hướng dẫn UBND các xã (cán bộ kiểm lâm địa bàn và lao động hợp đồng theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của xã), các đơn vị chủ rừng thực hiện việc kiểm tra, thống kê những diện tích rừng và đất lâm nghiệp thay đổi ngoài thực địa báo cáo về Hạt Kiểm lâm. Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm xác định chính xác vị trí, hiện trạng rừng, diện tích, chủ quản lý,... trên cơ sở số liệu báo cáo của UBND xã, đơn vị chủ rừng để cặp nhật số liệu thay đổi vào phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên máy vi tính (gồm số liệu và bản đồ).

- ở Gia Lai ngoài lực lượng kiểm trực tiếp làm nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, trong thời gian thực hiện dự án (2003-2005) UBND tỉnh cho phép mỗi xã có rừng được ký hợp đồng 01 lao động làm nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cho xã với mức lương là 400.000đồng/tháng/người.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ khi thực hiện dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đến nay đã hình thành 1 hệ thống tổ chức (từ tỉnh đến huyện, xã, các đơn vị chủ rừng) thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. 

2. Kết quả công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng:

Dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của tỉnh Gia Lai đã được xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể như sau:

- Các Hạt Kiểm lâm, văn phòng Chi cục (Phòng quản lý bảo vệ rừng) đã được đầu tư các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của tỉnh.

- Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức được 04 lớp tập huấn nghiệp vụ: Quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong lực lượng kiểm lâm (Quyết định số 78/2002/QĐ/BNN-KL ngày 28/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sử dụng các phần mềm diễn biến rừng, Mapinfo và máy GPS cho 34 cán bộ kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm và văn phòng Chi cục (mỗi đơn vị 02 người). 

- Hướng dẫn các các Hạt Kiểm lâm nhập số liệu kiểm kê rừng (năm 1998) tới lô trạng thái vào phần mềm diễn biến rừng trên máy tính và đã lập được cơ sở dữ liệu gốc tạo điều kiện thuận cho công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. 

- Thực hiện số hóa và lưu trữ bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng (bản đồ kiểm kê rừng của tỉnh Gia Lai năm 1998) để làm cơ sở cập nhật diện tích rừng và đất lâm nghiệp thay đổi ngoài thực địa trong những năm vừa qua. 

- Đã thực hiện thông tinhai chiều qua mạng về số liệu thay đổi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp giữa: Cục Kiểm lâm-Chi cục Kiểm lâm-Hạt Kiểm lâm.

- Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành cập nhật diện tích rừng và đất lâm nghiệp thay đổi từ năm 2003 đến nay là 25.694,5ha (trồng rừng 12.577,3ha; khái thác trắng rừng trồng 5.883,0ha; cháy rừng (mức độ thiệt hại 100%): 158,6ha; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 5.431ha; khoanh nuôi phục hồi rừng (từ trạng thái Ic trở thành rừng) 182,3ha; lý do khác 787,3ha) và báo cáo UBND tỉnh hàng năm trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố số liệu hiện trạng rừng toàn quốc.

Qua thời gian thực hiện dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, năng lực quản lý rừng bằng công nghệ tiên tiến đã được lực lượng kiểm lâm Gia Lai thực hiện thành thạo, đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời về hiện trạng rừng của tỉnh. 

III. Nhận xét và đánh giá công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng:


- Việc cập nhật, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ở Gia Lai được thực hiện từ năm 2003, kế thừa thành quả kiểm kê rừng năm 1998 (số liệu này được coi là số liệu gốc). Trong khi đó hiện trạng rừng ngoài thực địa luôn thay đổi nhưng không được cập nhật đầy đủ từ năm 1998 đến năm 2002, do đó có sự sai khác lớn giữa hiện trạng rừng ngoài thực địa tại thời điểm năm 2003 với hiện trạng rừng trên bản đồ kết quả kiểm kê rừng năm 1998, nhưng công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng quy định sử dụng số liệu kiểm kê rừng năm 1998 làm dữ liệu gốc để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đây là vấn đề rất khó khăn cho việc khoanh vẽ ngoài hiện trường và cập nhật trên máy vi tính.


- Số liệu kiểm kê rừng năm 1998 chưa thực sự chính xác (nhiều diện tích không có rừng ở thực tế nhưng trên bản đồ thể hiện là diện tích có rừng và ngược lại). 


- Việc chia tách đơn vị hành chính (huyện, xã) trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những năm qua (từ 186 xã thành 209 xã; từ 13 huyện, thị xã, thành phố thành 16 huyện, thị xã, thành phố)  gây không ít khó khăn cho việc tách số liệu hiện trạng rừng, bản đồ ranh giới hành chính của xã và công tác theo dõi diễn biến rừng của tỉnh. 


- Diện tích rừng của tỉnh Gia Lai lớn (đứng thứ 2 toàn quốc), có địa hình phức tạp, hệ thống giao thông chưa phát triển, tình trạng phá rừng làm nương rẫy khá phổ biến, các biến động về rừng diễn ra phức tạp,... Trong khi đó lực lượng theo dõi diễn biến tài nguyên rừng chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về năng lực, biên chế chưa đủ, công cụ hỗ trợ còn thiếu (hiện tại mỗi hạt kiểm lâm có 01 máy GPS), lực lượng này thường xuyên làm việc ở địa bàn xã nhưng không được hưởng chế độ như kiểm lâm địa bàn, do đó kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong thời gian vừa qua còn hạn chế.


- Năm 2005 Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Gia Lai thực hiện Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên Môi trường “V/v kiểm kê đất đai của tỉnh” đã đưa ra số liệu về rừng và đất lâm nghiệp có sự sai khác lớn so với số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Chi cục kiểm lâm năm 2005 (diện tích rừng của tỉnh tăng 29.244,8ha) và tiếp theo đó là năm 2006-2007 thực hiện Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ “V/v rà soát, quy họach lại 3 loại rừng” của tỉnh. Số liệu về rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh cũng có sự thay đổi lớn so với số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Chi cục Kiểm lâm năm 2006 (diện tích rừng giảm 42.367,4ha), đồng thời số liệu kiểm kê đất đai của tỉnh và rà soát 3 loại rừng được thực hiện trên bản đồ (VN2000), trong khi đó số liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của Chi cục Kiểm lâm được thực hiện trên bản đồ (UTM). Đây là những vấn đề rất khó khăn cho việc tiếp tục thực hiện theo theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

- Việc đào tạo nâng cao năng lực về công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức trực tiếp thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ở cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, trong khi đó lực lượng thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Chi cục Kiểm lâm vừa thiếu và yếu về năng lực, trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, trong khi đó số cán bộ này đang phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác của đơn vị, vì vậy việc đầu tư thời gian, sức lực cho công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng còn rất nhiều hạn chế.

- Việc chuyển đổi bản đồ từ hệ quy chiếu UTM đang sử dụng để theo dõi cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của Chi cục kiểm lâm sang hệ quy chiếu VN2000 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hiện nay ở tỉnh Gia Lai chưa thực hiện được là do: số liệu, thành quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Gia Lai năm 2006 có sự sai khác rất lớn so với số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của Chi cục Kiểm lâm trên bản đồ UTM đang sử dụng theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2006, nên việc chuyển đổi hệ quy chiếu theo yêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  là không có ý nghĩa. Việc tiếp tục theo dõi diễn biến tài nguyên rừng phải sử dụng thành quả rà soát 3 loại rừng (gồm bản đồ và số liệu) năm 2006 của tỉnh Gia Lai.

IV. Đề xuất và Kiến nghị

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh thống nhất việc sử dụng thành quả của công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; (trực tiếp là Cục Kiểm lâm) có kế hoạch hàng năm về việc tập huấn nghiệp vụ (ứng dụng công nghệ thông tin) trong công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng cho lực lượng kiểm lâm các tỉnh; có văn bản chỉ đạo các Tỉnh đã thực hiện hoàn thành dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng (3 năm) tiếp tục thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; cần có chính sách đãi ngộ thỏa đáng cho cán bộ kiểm lâm làm công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng để động viên cho lực lượng này hoàn thành nhiệm vụ được giao; cần có quy định cụ thể để ổn định đội ngũ cán bộ kiểm lâm đã được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, tránh việc điều động số cán bộ này sang làm công việc khác (nếu không cần thiết); cấp kinh phí để tiến hành số hóa và biên tập bản đồ (gồm bản đồ tỉnh, huyện, xã), cập nhật số liệu hiện trạng tài nguyên rừng theo kết quả rà sóat 3 loại rừng của tỉnh (đối với tỉnh không thể kế thừa được số liệu, bản đồ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2006 như tỉnh Gia Lai). 

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Hà Giang
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

1- Về năng lực của cán bộ.  

Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, và phải được làm tốt từ cơ sở. Đòi hỏi cán bộ trực tiếp làm công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp phải có trình độ và năng lực thì mới hoàn thành được nhiệm vụ, vì vậy Chi cục Kiểm lâm đã bố trí cán bộ như  sau:

- Tất cả cán bộ kiểm lâm tham gia công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đều có trình độ từ trung cấp và đại học chuyên ngành về lâm nghiệp.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Cục Kiểm lâm tổ chức (03 đợt).

- Được Cục Kiểm lâm giúp đỡ (Phòng quản lý bảo vệ rừng) tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho tất cả cán bộ kiểm lâm trực tiếp tham gia công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (02 đợt)

- Thường xuyên cử cán bộ trực tiếp xuống các Hạt Kiểm lâm để kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.  

Từ những cố gắng nêu trên, hiện nay cán bộ kiểm lâm địa bàn, cán bộ công tác tại văn phòng các Hạt Kiểm lâm, cán bộ văn phòng Chi cục Kiểm lâm trực tiếp làm công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đều có đủ năng lực hoàn thành công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo qui định từ khâu ngoại nghiệp, nội nghiệp, báo cáo tổng hợp.
2- Về ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám.  

Hà Giang là tỉnh miền núi, kinh tế chậm phát triển, kinh phí cho công tác theo dõi diễn biến rừng còn hạn hẹp. Chi cục Kiểm lâm đã chủ động xây dựng đề án trình UBND tỉnh để xin kinh phí phục vụ cho công tác này và đã được UBND tỉnh đã phê duyệt đề án, giao cho Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện từ năm 2004 đến nay. Kết quả như sau:

-Trang bị cho các đơn vị trực thuộc hệ thống máy vi tính kết nối mạng diện rộng, phần mềm tin học theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp .  

- Mua sắm bản đồ, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác ngoại nghiệp theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng phần mềm tin học cho theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Riêng công nghệ viễn thám phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hiện nay Hà Giang chưa có điều kiện áp dụng.

Được sự quan tâm của UBND tỉnh, sự cố gắng của lực lượng kiểm lâm nên từ năm 2004 đến nay công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn được tiến hành khá thuận lợi, đạt yêu cầu đề ra.

Tồn tại: Tỉnh chưa số hóa được bản đồ do vừa tiến hành xong việc rà soát 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg.

3-Việc tiếp nhận kết quả rà soát, qui hoạch 3 loại rừng.  

Hà Giang đã tiến hành xong việc rà soát, qui hoạch lại toàn bộ rừng trên địa bàn (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất). Ngày 01/8/2007, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát, qui hoạch lại 3 loại rừng. Đến nay toàn tỉnh có 552.033,9ha đất lâm nghiệp (đất có rừng tự nhiên, đất có rừng trồng, đất trống trọc qui hoạch cho lâm nghiệp) trong đó:

- Đất lâm nghiệp qui hoạch cho rừng đăc dụng là   49.524,4ha.

- Đất lâm nghiệp qui hoạch cho rừng phòng hộ là 218.887,2ha.

- Đất lâm nghiệp qui hoạch cho rừng sản xuất là   283.622,3ha.

Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Hà Giang xin được tiếp nhận kết quả rà soát, qui hoạch 3 loại rừng để phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Đến nay tỉnh mới chỉ tập huấn được 01 lớp ứng dụng công nghệ tin học trong số hóa, biên tập bản đồ trên máy vi tính chung cho toàn tỉnh. Viện điều tra quy hoạch rừng chưa bàn giao bản đồ, chưa đóng mốc phân giới, chưa phân lô, khoảnh rừng và đất rừng trong toàn tỉnh, nên Chi cục Kiểm lâm phải lùi lại việc số hóa bản đồ sang đầu năm 2008 (kể cả việc hướng dẫn chuyển đổi hệ quy chiếu từ UTM đang sử dụng sang hệ quy chiếu VN2000).  

Chi cục kiểm lâm hải dương

Đánh giá kết quả công tác theo dõi diễn biến rừng

và đất lâm nghiệp giai đoạn 2001 - 2006

I. Quá trình và kết quả thực hiện

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; Quyết định số 846/2001/QĐ-BNN-TCKT ngày 13/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại điều I: giao cho Cục Kiểm lâm tiếp nhận thành quả của tổng kiểm kê rừng năm 1999… đảm bảo cập nhật thường xuyên, liên tục tình hình diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc, cung cấp số liệu để báo cáo Chính phủ. Chi cục Kiểm lâm Hải Dương đã nhận bàn giao số liệu kiểm kê rừng Hải Dương năm 1999 của Lâm trường Chí Linh (nay là Ban quản lý rừng Hải Dương) vào cuối năm 2001 để làm cơ sở cho công tác quản lý, kiểm kê và đánh giá tình hình phát triển rừng, theo dõi diễn biến rừng hàng năm, cụ thể như sau:  Diện tích đất có rừng và cây lâu năm theo kết quả kiểm kê năm 1999 là 14.264,8ha, trong đó: Rừng đặc dụng 1.829,1ha; Rừng phòng hộ 7.263,4ha; Rừng sản xuất 5.172,3ha. Diện tích đất trống là 926,9 ha, trong đó: Đất trống 395,9ha; Núi đá 531,1ha.
Căn cứ số liệu trên Chi cục Kiểm lâm đã theo dõi những diễn biến hàng tháng, quý trong năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trong thời gian qua diện tích rừng của Hải Dương hàng năm đều có sự biến động (tăng, giảm) nhất định: Tăng diện tích rừng (do trồng mới trên diện tích đất trống); Giảm diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác để xây dựng các công trình của tỉnh ( sân gold, làm trường bắn, xây dựng khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, Đền thờ Chu Văn An, Đền Cao An Phụ, làm đường….), cung cấp nguyên liệu cho các khu công nghiệp, nhà máy… ngoài ra diện tích rừng còn giảm  do cắt chuyển sang các tỉnh lân cận theo địa giới hành chính theo Quyết định 364 

Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg, ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng ( rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất), UBND tỉnh Hải Dương đã thành lập Ban chỉ đạo rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng. Diện tích hiện trạng 3 loại rừng năm 2006 theo kết quả rà soát là 11.935,75 ha, trong đó: Rừng đặc dụng1.577ha; Rừng phòng hộ 7.045,51ha; Rừng sản xuất 3.313,24ha

So sánh kết quả rà soát 3 loại rừng năm 2006 và kết quả kiểm kê năm 1999

	Hạng mục
	Kết quả rà soát

năm 2006
	Kiểm kê rừng   năm 1999
	Chênh lệch
	Ghi Chú

	Tổng DT đất LN
	11.935,75
	15.191,70
	- 3.255,95
	

	- Rừng phòng hộ
	7.045,51
	7.481,60
	- 436,09
	

	- Rừng đặc dụng
	1.577,00
	1.838,70
	- 261,70
	

	- Rừng sản xuất
	3.313,24
	5. 871,40
	- 2.558,16
	



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy hoạch lại 3 loại rừng và căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh. UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định quy hoạch lại 3 loại rừng của tỉnh tại Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 là 10.630 ha, trong đó: Rừng phòng hộ 4718,40ha; Rừng đặc dụng 1.540,3ha; Rừng sản xuất 4371,3ha

II. Những tồn tại

1. Chưa xây dựng được dự án 

Trong những năm qua số liệu diễn biến rừng hàng năm đã được Chi cục Kiểm lâm cập nhật thường xuyên, liên tục là căn cứ khoa học và pháp lý phục vụ cho công tác điều hành, lập kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển lâm nghiệp toàn tỉnh. Tuy vậy việc theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp của Hải Dương gặp nhiều khó khăn về kinh phí vì chưa xây dựng được dự án do các nguyên nhân chủ yếu sau:

1.1. Về chủ quan


- Diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Hải Dương không lớn, diễn biến rừng hàng năm không đáng kể, nếu có thay đổi chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đã được các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, UBND tỉnh) quyết định phê duyệt.


- Chi cục Kiểm lâm chưa xây dựng được bộ phận công nghệ thông tin đủ mạnh về cán bộ, chưa trang bị được máy móc thiết bị đầy đủ cho các Hạt Kiểm lâm.

1.2. Về khách quan


- Trong những năm qua việc xây dựng dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp đã được Chi cục Kiểm lâm nhiều lần báo cáo, đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh nhưng do kinh phí  đầu tư cho lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh nói chung còn hạn chế, do vậy việc lập dự án chưa thực hiện được.


2. Chưa ứng dụng được phần mềm thống kê rừng


2.1. Lý do chưa ứng dụng được phần mềm thống kê rừng

- Ranh giới giữa 3 loại rừng ở một số xã chưa xác định rõ ràng, một số tiểu khu rừng nằm trên địa giới hành chính của hai xã giáp danh.


- Việc báo cáo số liệu diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp của một số đơn vị chủ rừng còn thiếu chính xác, đôi khi còn chồng chéo diện tích giữa 3 loại rừng.


- Sự phối kết hợp giữa các cơ quan chuyên ngành về quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp còn có sự khác nhau về cách thống kê, nên có một số diện tích chồng chéo trong việc quản lý, thống kê, báo cáo giữa các cơ quan trên cùng một đơn vị diện tích.


- Tỉnh Hải Dương mới hoàn thành việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng, chưa xây dựng được chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2008-2015.

3. Hướng giải quyết trong thời gian tới

- Việc xây dựng dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp sẽ được thực hiện trong kế hoạch năm 2008.


- Tích cực, chủ động bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin.


- Đề nghị Cục kiểm lâm tạo điều kiện giúp đỡ đào tạo cán bộ, và cung cấp các phiên bản mới của phần mềm thống kê rừng và theo dõi diễn biến rừng. 


- Căn cứ kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt, Chi cục Kiểm lâm sẽ phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiến hành các nội dung:

- Xác định ranh giới 3 loại rừng trên thực địa và tiến hành đóng mốc giới;

- Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ, công chức Kiểm lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi cục Kiểm Lâm Hà Tây

Kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến

rừng và đất lâm nghiệp từ năm 2001 – 2007

1- Đặc điểm chung về rừng và đất lâm nghiệp.

 Hà Tây là tỉnh nằm ở đồng bằng Bắc bộ, giáp giới với thủ đô Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam. Diện tích tự nhiên 219.296ha, dân số hơn 2 triệu người. Trong đó: Diện tích rừngvà đất lâm nghiệp 23130ha. Bao gồm đất có rừng 17824ha (rừng trồng 13398ha, rừng tự nhiên 4426ha); Đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp 5306ha (số liệu kiểm kê 31/12/2006). 

Rừng Hà Tây phân bố rải rác trong các khu dân cư, các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Có xã chỉ có 5ha rừng và đất lâm nghiệp, có lô rừng có diện tích rất nhỏ 0.5ha. Hà Tây năm sát thủ đô Hà Nội nên tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều khu công nghiệp, cụm, điểm công nghiệp mới của trung ương địa phương được hình thành và phát triển. Nên công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. 

Việc hình thành nhiều khu du lịch sinh thái, trang trại lâm nghiệp nên đã xảy ra hiện tượng mua bán, sang nhượng rừng và đất rừng không đúng quy định của pháp luật; vì thế việc cập nhật những thay đổi về diện tích đất, rừng chưa kịp thời. Tuy vậy trong những năm qua do có nhiều cố gắng Chi cục Kiểm lâm Hà Tây đã triển khai việc theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp kịp thời và đạt được những kết quả nhất định.

2- Kết quả công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.
Ngay sau khi có chỉ thị 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/200 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Chi cục Kiểm lâm Hà Tây đã tổ chức thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp từ cấp xã, huyện, tỉnh 

· ở xã: Kiểm lâm địa bàn đã cập nhật diễn biến tăng, giảm các loại rừng và đất lâm nghiệp, nêu rõ nguyên nhân.

· ở huyện: Hạt Kiểm lâm, kiểm tra thực tế diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo định kỳ 1quý/1lần. Tháng 12 hàng năm Hạt Kiểm lâm tổng hợp đánh giá kết quả theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp trong huyện.

· ở tỉnh: Chi cục Kiểm lâm thực hiện việc kiểm lâm đánh giá diễn biến rừng và đất lâm nghiệp định kỳ 6 tháng/1lần. Tháng 1 năm sau tổng hợp biến động về rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh trên cơ sở kết quả theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp của các huyện để báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết quả cho thấy:

Năm 1994: Toàn tỉnh có 25.580ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có rừng 14.100ha. Năm 2007: Toàn tỉnh có 23.130ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có rừng 17.824ha. Như vậy sau hơn 10 năm diện tích rừng tăng 3.724ha. Độ che phủ từ 6,4% năm 1994 lên 7,6% năm 2007.  

Là tỉnh có diện tích rừng 17.824ha( hơn 10.000ha) nhưng vẫn chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về rừng và đất lâm nghiệp đến lô trạng thái, nên vẫn phải sử dụng phần mềm thống kê rừng để lưu trữ và cập nhật số liệu. 

Năm 2000, Chi cục Kiểm lâm Hà Tây đã xây dựng dự án theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt, song do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là ngăn sách tỉnh có nhiều khó khăn nên dự án chưa được phê duyệt. Mặt khác các đơn vị trong tỉnh chưa có đơn vị nào xây dựng dự án về hạ tầng cơ sở ứng dụng tin học trong hoạt động chuyên môn nên việc phê duyệt dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Đến năm 2006, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục xây dựng dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh phân cấp cho Sở Kế hoạch Đầu tư phê duyệt tại quyết định số 257/QĐ-KHĐT ngày 24/7/2006, dự án sẽ được bố trí vốn và tổ chức thực hiện vào năm 2008.

3. Phương hướng những năm tới. 

+ Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp theo quyết định số 257/QĐ-KHĐT ngày 24/7/2006 của Sở Kế hoạch Đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.052.000.000 ®; Trong đó : 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu + Đào tạo: 
151.000.000 đồng

- Thiết bị:                                          
718.000.000 đồng

- Kiến thiết cơ bản khác:                         88.000.000 đồng

- Dự phòng:                                         
95.000.000 đồng

+ Tổ chức việc thực hiện việc xây dựng dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp  tới lô trạng thái  thực hiên việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quy định chung. 

+ Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ chuyên trách theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cho các đơn vị trực thuộc.

+ ứng dụng tiến bộ mới trong việc quản lý rừng, theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp.

4. Kiến nghị : 
- Đề nghị Cục Kiểm lâm tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản đề nghị UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. 

- Hỗ trợ cho Chi cục đào tạo cán bộ chuyên trách theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. 

- Hàng năm  nên tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên phạm vi cả nước để các Chi cục Kiểm lâm có thể trao đổi học tập lẫn nhau.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH HẬU GIANG

thực trạng công tác theo  dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Tháng 01 năm 2004 tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Cần Thơ, trong đó toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trước đây đều thuộc địa giới hành chính của tỉnh Hậu Giang. Vào thời điểm năm 2000, khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 32/2000/CT/BNN-KL về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng nhưng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cần Thơ lúc đó đã không xây dựng Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp mà chỉ thực hiện công tác này bằng phương pháp thủ công, do đó sau khi chia tách tỉnh, Chi cục Kiểm lâm Hậu Giang hầu như không có nguồn kinh phí nào để thực hiện.

Nhận thấy tin học hóa công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh là vấn đề hết sức cần thiết và hữu ích, Chi cục Kiểm lâm Hậu Giang đã liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang đăng ký đề tài khoa học “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” bằng phần mềm Mapinfo 7.5, thời gian thực hiện trong 2 năm và đã được Hội đồng cấp tỉnh nghiệm thu vào tháng 03/2007. Hiện nay Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng được từ bản đồ mộc hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp thành bản đồ tập tin lưu trữ trên phần mềm Mapinfo cùng với các số liệu về hiện trạng lưu trữ trên phần mềm thống kê rừng, chỉ mới thực hiện quản lý đến cấp tiểu khu thay vì phải quản lý đến lô trạng thái.

Mặc dù bước đầu đã thực hiện tin học hóa công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp, tuy nhiên, Chi cục Kiểm lâm nhận thấy đã phát sinh một số khó khăn như sau:

- Điều kiện địa lý, thổ nhưỡng của vùng đất ngập nước, các khu rừng tràm (rừng đặc dụng và rừng sản xuất) trên địa bàn Hậu Giang hầu như được hình thành từ các nông lâm trường và cùng với các lung bàu tự nhiên, các chủ rừng đã xây dựng một hệ thống kênh bao, kênh lô khá dày để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng kết hợp với vận chuyển gỗ, lâm sản đồng thời do công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp tại cơ sở chưa chặt chẽ trong một thời gian dài (khai thác trắng rồi cho tái sinh tự nhiên) đã dẫn đến hiện trạng rừng không đồng đều, trong cùng một khoảnh rừng có rất nhiều trạng thái với mật độ và trữ lượng khác nhau, ranh giới ngoài thực địa không phân biệt được, do đó khó có thể áp dụng phần mềm diễn biến rừng quản lý tới lô trạng thái.

- Theo mục tiêu chung là Chi cục Kiểm lâm sẽ chuyển giao thành quả của Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rừng và đất lâm nghiệp” cho các chủ rừng để quản lý tận gốc nhưng do điều kiện khách quan nên các chủ rừng hiện vẫn chưa đào tạo được cán bộ chuyên môn và không có đủ các điều kiện, phương tiện để tiếp nhận. 

- Trong thời điểm xây dựng các bản đồ Mapinfo về hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh, đã sử dụng công cụ GPS với hệ quy chiếu UTM, đến nay theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chuyển sang hệ VN2000, Chi cục Kiểm lâm Hậu Giang hiện chưa đủ năng lực thực hiện và toàn bộ các bản đồ đang quản lý chưa thể chuyển đổi sang hệ quy chiếu mới. Mặt khác, cán bộ phụ trách công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của Chi cục chưa có kiến thức sâu về viễn thám nên thực hiện nâng cao cơ sở dữ liệu còn gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ những khó khăn nêu trên, Chi cục Kiểm lâm Hậu Giang kiến nghị: 

- Cục Kiểm lâm có kế hoạch mở lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về viễn thám và các phần mềm hỗ trợ như: Mapinfo, Microstation... cho cán bộ phụ trách công tác theo dõi diễn biến rừng của các Chi cục Kiểm lâm. 

- Hàng năm Cục nên cung cấp miễn phí các ảnh viễn thám tỷ lệ 1/5.000 cho các Chi cục thực hiện công tác cập nhật hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của địa phương được chính xác và hiệu quả hơn.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Hòa Bình
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

I. Tình hình chung.

Hòa Bình có diện tích tự nhiên là 467.361ha. Trong đó diện tích đất có rừng là 207.020ha (rừng tự nhiên là 149.821,4ha, rừng trồng 57.198,6ha) đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp là 120.598,1ha, đất khác 139.743,1ha, độ che phủ rừng đạt 40,5% (không tính rừng trồng dưới 3 năm tuổi). Với đặc điểm là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, dân số phân bố không đồng đều, có nhiều dân tộc cùng sinh sống như: Thái, Mông, Mường, Dao, Tày... đồng bào có tập quán canh tác nương rẫy lâu đời, kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, đời sống còn phụ thuộc nhiều vào rừng.

Với đặc điểm trên, việc bảo vệ tốt vốn rừng hiện có là việc làm quan trọng nên Chi cục Kiểm lâm thường xuyên đôn đốc các đơn vị, chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn thực hiện tốt công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Hàng tháng báo cáo Hạt Kiểm lâm, làm cơ sở cho viiệc tổng hợp cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp vào máy tính. 

Hiện nay tỉnh Hòa Bình đã có 9/11 đơn vị cập nhật cơ sở dữ liệu đến lô trạng thái trên máy vi tính và đã báo cáo về thông qua mạng internet hoặc đĩa, 02 đơn vị còn lại gửi biểu về Chi cục tổng hợp. Tuy nhiên trong quá trình cập nhật vẫn còn một số tồn tại sau:

 II/ Nguyên nhân, tồn tại, hướng khắc phục.

1. Về trang thiết bị.

Hiện nay các đơn vị trong tỉnh đã được trang bị máy vi tính thông qua nguồn chi thường xuyên hàng năm. Do máy tính đã được trang bị từ lâu, cấu hình máy chậm không đáp ứng được nhu cầu đọc ảnh và bản đồ. Mặt khác mỗi đơn vị được trang bị 01 máy vi tính rất ít đơn vị được trang bị 02 máy tính. Trong quá trình làm việc các đầu việc phải chung nhau sử dụng máy, do trình độ sử dụng máy chưa thành thạo nên gây lỗi các phần mềm chuyên dụng như phần mềm kế toán, diễn biến rừng gây khó khăn cho người sử dụng máy và ảnh hưởng đến dữ liệu lưu trong máy.

2. Về trình độ cán bộ.

a/ Thực trạng cán bộ sử dụng công nghệ thông tin.

Đa số cán bộ chưa được đào tạo cơ bản về tin học và tập huấn về cập nhật theo dõi diễn biến rừng, Chi cục mới mở được 01 lớp học ngắn ngày giới thiệu về tin học văn phòng và một số phần mềm chuyên dụng do Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn (kinh phí dự án Pù Luông – Cúc Phương hỗ trợ).

b/ Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin .

Công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay ngày càng quan trọng góp phần không nhỏ vào lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc áp dụng công nghệ thông tin, viễn thám trong ngành lâm nghiệp nói chung, lực lượng kiểm lâm nói riêng là việc làm cần thiết. 

Để tiếp cận với công nghệ thông tin, viễn thám hiện đại thì việc nâng cao năng lực cho cán bộ là cấp thiết. 

3. Về cơ sở dữ liệu. 

a. Cập nhật theo dõi diễn biến rừng.

Hòa Bình đã xây dựng cơ sở dữ liệu đến lô trạng thái và bản đồ rừng cấp xã. Do không có kinh phí nên Chi cục Kiểm lâm chỉ hướng dẫn các đơn vị cập nhật theo dõi diễn biến rừng ở bước cập nhật cơ sở dữ liệu đến lô trạng thái, chưa cập nhật được vào bản đồ xã.

 Dự án theo dõi diễn biến rừng đã xây dựng xong, được UBND tỉnh phê duyệt năm 2004, kinh phí bố trí vào nguồn vốn 661. Nhưng dự án 661 không có hạng mục ứng dụng, nên không thể bố trí được cho dự án theo dõi diễn biến rừng, đến nay dự án vẫn còn treo. Do dự án xây dựng đã lâu, dự toán cho các hạng mục đến nay không còn phù hợp, mặt khác chính sách và các văn bản làm căn cứ xây dựng đã thay đổi nhiều. Chi cục Kiểm lâm có tờ trình xin phép xây dựng lại dự án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền cho ý kiến. 

b/ Việc tiếp nhận kết quả 3 loại rừng.
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 Chi cục Kiểm lâm là một thành viên. Đến nay thành quả đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển thành quả đến một số huyện. Nhưng một số cơ quan trong đó có Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm chưa được tiếp nhận thành quả Chỉ thị số 38 nên việc cập nhật hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo Chỉ thị số 38 chưa thực hiện được. Qua phản ảnh của một số đơn vị, việc quy hoạch 3 loại rừng chưa thiết thực, việc xác định ranh giới 3 loại rừng khó thực hiện do không có bản đồ và cơ sở dữ liệu mới. 

c. Việc chuyển đổi hệ chiếu UTM sang VN 2000.

Do kinh phí thực hiện dự án chưa được cấp, nên các bước thực hiện dự án chưa thực hiện được, chưa chuyển được hệ chiếu UTM sang VN2000 do (kỹ năng sử dụng chưa thành thạo). 

4. Hướng khắc phục.

Trong thời gian tới Chi cục Kiểm lâm tăng cường cử cán bộ giúp đỡ các đơn vị, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ngoài thực địa và cập nhật dữ liệu vào máy vi tính. Tiếp tục xin các nguồn kinh phí để thực hiện dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

III/ Kết luận và kiến nghị.

* Kết luận: Công tác theo dõi diễn biến rừng được Chi cục Kiểm lâm quan tâm từ lâu, mặc dù chưa có kinh phí nhưng Chi cục Kiểm lâm đã huy động nhân lực từ các Hạt Kiểm lâm xây dựng xong cơ sở dữ liệu đến lô trạng thái trong năm 2002, năm 2004 đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án. Do việc bố trí kinh phí cho dự án gặp nhiều khó khăn cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Tuy vậy, Chi cục Kiểm lâm đang thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu lô trạng thái trên máy vi tính và gửi dữ liệu về Cục Kiểm lâm hàng năm theo kết quả kiểm kê rừng 286 theo khả năng có thể và sự nỗ lực của cán bộ, công chức.

* Kiến nghị: Cục Kiểm lâm mở lớp tập huấn về công nghệ thông tin, viễn thám và  hướng dẫn chuyển đổi hệ chiếu cho cán bộ dưới cơ sở.

Kinh phí tỉnh Hòa Bình chưa bố trí được nguồn vốn cho dự án, Cục Kiểm lâm tạo mọi điều kiện giúp Chi cục Kiểm lâm hoàn thành dự án. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có đề án giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010 và đề án hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy. Nên chăng lồng ghép dự án theo dõi diễn biến rừng vào hai đề án trên như vậy có thể có điều kiện giúp cho các tỉnh miền núi nghèo.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Khánh hòa
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

I/ Kết quả thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm đã căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh và các quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, dự án đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, thông qua Ban chỉ đạo thực hiện dự án, trình UBND tỉnh và đã được phê duyệt tại Quyết định số 2203/QĐ-UB ngày 02/7/2002 “V/v Phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp”. 

Triển khai thực hiện dự án đã được phê duyệt, Chi cục Kiểm lâm đã đầu tư mua sắm trang thiết bị điện tử, tin học và các phần mềm ứng dụng để cài đặt trên máy vi tính tại các đơn vị Hạt Kiểm lâm trực thuộc và Phòng Quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu của dự án bao gồm: Nhập số liệu kết quả kiểm kê rừng (phiếu 02) theo Chỉ thị 286/TTg vào phần mềm cơ sở dữ liệu diễn biến rừng; khởi tạo và kết nối cơ sở dữ liệu rừng theo tiểu khu, xã, huyện, tỉnh; số hóa bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên cơ sở kết quả kiểm kê rừng được thực hiện thông qua việc kết hợp với nội dung thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học ở tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ sử dụng trang thiết bị và các phần mềm ứng dụng, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin cho lực lượng kiểm lâm đồng thời hướng dẫn nắm vững các quy trình, quy phạm ứng dụng trong việc thu thập các thông tin thay đổi ngoài thực địa và sử dụng thành thạo phần mềm cơ sở dữ liệu diễn biến rừng phục vụ dự án, có đủ khả năng thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

II/ Đánh giá kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Triển khai thực hiện dự án, việc đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị và hệ thống mạng máy tính đã phục vụ có hiệu quả trong công tác xử lý và trao đổi thông tin hai chiều từ Cục Kiểm lâm đến Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực nghiệp vụ, bước đầu thực hiện tuy còn mới mẻ song cũng đã phát huy hiệu quả như công tác báo cáo thống kê, công tác quản lý các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng và công tác quản lý cơ sở dữ liệu diễn biến rừng... Hiện nay, tại văn phòng Chi cục, chế độ thông tin, báo cáo nhanh hằng tháng từ các Hạt về Chi cục và từ Chi cục báo cáo về Cục Kiểm lâm đều đã được triển khai thực hiện qua mạng Internet. 

- Đội ngũ cán bộ trong lực lượng Kiểm lâm Khánh Hòa phần lớn không phải là cán bộ tin học mà là cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, qua các lớp đào tạo công nghệ thông tin và tập huấn theo theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Cục Kiểm lâm tổ chức, Chi cục Kiểm lâm đã bố trí, cử cán bộ tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn và kết quả đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở các nội dung tập huấn của Cục Kiểm lâm, Chi cục đã tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của Chi cục, đến nay các cán bộ của Chi cục đã cơ bản có khả năng khai thác và ứng dụng công nghệ tin học thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; sử dụng thành thạo máy định vị GPS để xác định, khoanh vẽ các biến động trên thực địa và sử dụng phần mềm MapInfo để quản lý và in ấn bản đồ... đáp ứng được yêu cầu về hiệu quả và chất lượng của công việc trong việc thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Từ năm 2006 đến nay, theo quy định Chi cục Kiểm lâm đã chủ trì thực hiện việc theo dõi, cập nhật những thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số liệu về diện tích rừng và đất lâm nghiệp trong quá trình theo dõi, cập nhật các biến động có sự phối hợp cùng tham gia của các đơn vị chủ rừng Nhà nước, của các UBND xã trên địa bàn huyện và kết quả thực hiện trên địa bàn cấp huyện sau khi đã được xác nhận của UBND cấp huyện, Chi cục Kiểm lâm tổng hợp số liệu, báo cáo UBND tỉnh xác nhận và gửi kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo theo đúng thời gian quy định.

III/ Kết quả rà soát 3 loại rừng và chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ.

- Kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng, đến nay Chi cục Kiểm lâm chưa nhận được kết quả thực hiện. Vì vậy chưa điều chỉnh lại cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp để phù hợp với kết quả rà soát ba loại rừng trên địa bàn tỉnh.

- Việc chuyển đổi bản đồ số từ hệ chiếu UTM sang hệ chiếu VN2000 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Chi cục Kiểm lâm nhận thấy đây là việc làm rất cần thiết, cần sớm thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu các lớp bản đồ hiện trạng rừng từ hệ chiếu UTM hiện đang sử dụng sang hệ chiếu VN2000, nhưng hiện nay Chi cục Kiểm lâm còn khó khăn về kinh phí nên chưa triển khai thực hiện được. 

VI/ Kiến nghị.

- Việc chuyển đổi dữ liệu các lớp bản đồ hiện trạng rừng từ hệ chiếu UTM hiện đang sử dụng sang hệ chiếu VN2000 và điều chỉnh lại cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp để phù hợp với kết quả rà soát ba loại rừng là một công việc phức tạp, tốn nhiều công sức, đòi hỏi phải kết nối giữa hệ thống thông tin bản đồ với hệ thống cơ sở dữ liệu diễn biến rừng đến từng lô và chi tiết cho rừng phòng hộ và rừng đặc dụng ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Vì vậy, đề nghị Cục Kiểm lâm sớm có hướng dẫn hoặc mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ kỹ thuật để thực hiện, bảo đảm tính tích hợp dữ liệu từ Chi cục Kiểm lâm đến Cục Kiểm lâm.

- Qua kết quả đạt được từ các lớp đào tạo công nghệ thông tin và tập huấn nghiệp vụ theo theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Cục Kiểm lâm tổ chức, đề nghị Cục Kiểm lâm tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo mở rộng các đối tượng tham dự là cán bộ ở Hạt Kiểm lâm và đào tạo nâng cao về ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS vào công tác theo dõi biến động về rừng và đất lâm nghiệp để giảm nhẹ công sức điều tra ngoài thực địa.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH kIÊN GIANG
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

I. Đặc điểm tình hình:

Kiên Giang là tỉnh nằm phía Tây nam tổ quốc, thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Phía Tây giáp Campuchia và vịnh Thái Lan, Bắc giáp tỉnh An Giang, Đông giáp tỉnh Hậu Giang và Nam giáp tỉnh Cà Mau. Có diện tích quy hoạch lâm nghiệp là 111.817ha. Trong đó: rừng đặc dụng 42.346ha, rừng phòng hộ 30.704ha và rừng sản xuất 38.767ha, tập trung chủ yếu ở các huyện  Phú Quốc, U Minh, An Minh, An Biên, Hòn Đất, Kiên Lương, Kiên Hải và thị xã Hà Tiên.

Kiên Giang có hệ sinh thái động, thực vật rừng đa dạng và phong phú như: Rừng đồi núi phân bố chủ yếu ở các huyện Phú Quốc, Kiên Hải, Hòn Đất, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên; Rừng tràm phân bố ở các huyện U Minh, An Minh, Hòn Đất, Kiên Lương và rừng ngập mặn trải dài theo bờ biển từ biên giới Campuchia tới giáp tỉnh Cà Mau.

II. Triển khai thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

1. Tổ chức thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Trên cơ sở đó, Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2001-2003 theo quyết định số 1282/QĐ-UB ngày 06/6/2000. Ban chỉ đạo có 09 thành viên, Ban chỉ đạo thành lập Ban quản lý dự án, văn phòng đặt tại Chi cục Kiểm lâm. Đồng thời, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1781/QĐ-UB ngày 24/8/2001 về việc đầu tư cho dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp với tổng vốn đầu tư là 1.925.012.000đồng, gồm mua sắm trang thiết bị, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật theo dõi diễn biến,...
2. Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật.

Thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan lựa chọn cán bộ có kiến thức về tin học phân công phụ trách theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Ban chỉ đạo dự án mở được 02 lớp tập huấn về theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp có 20 người của các Sở, Ngành tham dự. Ngoài ra cử 02 cán bộ chuyên trách tập huấn các lớp theo dõi diễn biến do Cục Kiểm lâm tổ chức.

3. Trang thiết bị phục vụ cho dự án.

- Máy vi tính: 14 bộ

- Máy in bản đồ: 01 bộ (khổ Ao)

- Máy Scaner: 01 bộ (khổ Ao)

- Máy định vị (GPS): 11 cái

Các trang thiết bị trên trang bị cho các đơn vị liên quan sử dụng cho việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thống kê, Chi cục Kiểm lâm, các vườn quốc gia, các Hạt Kiểm lâm và các BQL dự án 661) 

III. Kết quả đạt được và hạn chế.

1. Kết quả đạt được.

- Dựa vào kết quả kiểm kê rừng năm 1999, đã cập nhật các số liệu đến lô, khoảnh, tiểu khu, theo trạng thái chủ thể quản lý ở các huyện có rừng trong tỉnh. 

- Đã cập nhật xong các số liệu diện tích rừng và đất lâm nghiệp. Trên cơ sở dữ liệu đó, đã biên tập các bản đồ hiện trạng từ xã, huyện có rừng và có bản đồ hiện trạng của tỉnh để phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (diện tích 111.817ha, đạt 100% diện tích quy hoạch). 

- Đến nay dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã kết thúc (đầu năm 2004). Chi cục Kiểm lâm vẫn tiếp tục theo dõi và hàng năm có báo cáo số liệu về Cục Kiểm lâm theo chương trình quản lý thống nhất.

- Theo kết quả điều tra quy hoạch 3 loại rừng của Phân viện quy hoạch rừng II, giai đoạn 2007-2015, tổng diện tích quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp là 85.778,4ha. Trong đó :

+ Rừng đặc dụng: 38.138,6ha
+ Rừng phòn hộ: 26.854,8ha
+ Rừng sản xuất: 20.785ha
So với kết quả kiểm kê rừng năm 2005 diện tích quy hoạch lâm nghiệp giảm 26.038,6ha. Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận các số liệu quy hoạch 3 loại rừng đưa vào sử dụng, có các bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch cụ thể. Qua đó, việc thực hiện kết quả quy hoạch 3 loại rừng chưa thống nhất do: Trên cơ sở dữ liệu đã cập nhật đến lô trạng thái, trong khi đó kết quả quy hoạch 3 loại rừng chỉ cập nhật đến khoảnh trạng thái rừng.

2. Hạn chế.

- Sau khi dự án kết thúc (đầu năm 2004) Ban chỉ đạo tự giải thể. Việc tiếp nhận thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của các Sở, Ngành bị gián đoạn, không liên tục và ít quan tâm. Nguyên do cán bộ phụ trách theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp kiêm nhiệm nhiều công việc và chuyển đổi công tác.

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất của dự án đầu tư cho các Sở, Ngành đến nay bị hư hỏng, không còn sử dụng được. Nên việc theo dõi diễn biến và chế độ báo cáo hàng năm gặp nhiều khó khăn.

- Trình độ của cán bộ kỹ thuật theo dõi diễn biến chưa nắm bắt kịp nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Kiên Giang có diện tích quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp rộng, địa hình đa dạng nên việc theo dõi diễn biến còn gặp nhiều khó khăn.

- Các Sở, Ngành có liên quan còn lơ là trong phối hợp theo dõi diễn biến. Coi việc theo dõi diễn biến rừng là việc của Kiểm lâm.

- Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm đang sử dụng  bản đồ hệ quy chiếu UTM chưa chuyển sang VN2000. Do cán bộ phụ trách còn kiêm nhiều việc chưa tập huấn phần mềm hệ quy chiếu VN2000.

IV. Kiến nghị và kế hoạch thực hiện.

Để kế thừa kết quả đạt được, Chi cục Kiểm lâm xin kiến nghị đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm một số việc như sau:

1. Có văn bản hướng dẫn tiếp tục thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở các tỉnh. Trong đó, việc thực hiện phải đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, có cán bộ chuyên trách.

2. Thường xuyên tổ chức mở các lớp tập huấn nâng cao theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp và có cơ chế chính sách phù hợp với nhiệm vụ này.

3. Có kế hoạch đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc theo dõi biến rừng và đất lâm nghiệp về lâu dài.

Kế hoạch thực hiện năm 2008:

Căn cứ Chỉ thị số 88/2006/CT-BNN ngày 27/9/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm. Chi cục Kiểm lâm lập kế hoạch tổ chức tập huấn cán bộ kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp và chuyển đổi bản đồ từ hệ quy chiếu UTM sang VN2000. 
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Lai Châu
kết quả thực hiện Dự án theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp 

I/ Tình hình triển khai và kết quả thực hiện 

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL về việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Lai Châu, tại Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 và bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2006, thời gian thực hiện dự án là ba năm (2006 -2008). Ngay sau khi dự án được phê duyệt Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban điều hành dự án và căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ Chi cục đã triển khai thực hiện các hạng mục dự án. Được sự giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức thực hiện dự án trên phạm vi toàn tỉnh, kết quả thực hiện dự án như sau:

1. Mua sắm máy móc, thiết bị

Căn cứ các quy định hiện hành về đấu thầu mua sắm thiết bị Chi cục Kiểm lâm đã lập hồ sơ mời thầu, được sở tài chính thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu. Số lượng máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Đã mua sắm và trang bị cho tất cả các đơn vị trực thuộc, gồm:  máy chủ 01 bộ, máy tính cá nhân 08 bộ,  máy in khổ A0 01 chiếc và các thiết bị liên quan máy tính. Lắp đặt mạng Internet ADSL tại văn phòng Chi cục và các Hạt Kiểm lâm.

2. Khởi tạo cơ sở dữ liệu 
Do điều kiện tách tỉnh, nên cơ sở dữ liệu theo kết quả kiểm kê rừng theo Chỉ thị 286/CT- TTg, Chi cục Kiểm lâm Lai Châu không được lưu giữ, một số cơ sở xã, phường, thị trấn phải điều chỉnh và thay đổi địa giới hành chính, sát nhập huyện Than Uyên. Mặt khác, việc ứng dụng tin học vào quản lý theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là một việc rất mới đối với lực lượng kiểm lâm; 100% cán bộ chưa được đào tạo, tập huấn kể từ việc thiết kế hệ thống và lập trình phần mềm cơ sở dữ liệu, phương pháp, kỹ năng số hóa bản đồ, ứng dụng công nghệ GIS, ảnh vệ tinh. Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Cục Kiểm lâm, đã trực tiếp ký hợp đồng với Công ty cổ phần hệ thống thông tin lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nội dung này bao gồm:  Thiết kế hệ thống và lập trình cơ sở dữ liệu; Cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp DBR v6.5, Phần mềm quản lý bản đồ MAPINFO 8.0, Bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/25.000 đã được cập nhật năm 2006 được lưu trữ trong máy tính ở định dạng của MAPINFO vào hệ thống máy vi tính tại Chi cục; Nhập số liệu gốc về rừng và đất lâm nghiệp của các xã chi tiết tới từng lô trạng thái; Khởi tạo cơ sở dữ liệu theo tiểu khu, xã, huyện; Số hóa bản đồ gồm: Bản đồ hiện trạng kiểm kê rừng theo Chỉ thị 286 của 94 xã, phường, thị trấn theo hệ tọa độ VN 2000, lưới chiếu UTM. 

3. Hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ kiểm lâm ở Chi cục và các đơn vị Hạt Kiểm lâm về quy trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa và sử dụng phần mềm máy vi tính.

Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ kiểm lâm văn phòng Chi cục và Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã: Quy trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa; sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu diễn biến rừng, phần mềm bản đồ Mapinfo để cập nhật thông tin và in ấn các báo cáo; vận hành và sử dụng máy định vị GPS. Giáo viên hướng dẫn gồm 2 cán bộ của Cục Kiểm lâm là những người được Cục Kiểm lâm giao cho nhiệm vụ chỉ đạo và hướng dẫn kỹ thuật cho các Chi cục Kiểm lâm thực hiện công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc.
4. Điều tra cập nhật diện tích thay đổi hàng năm

Hàng năm, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tổ chức: Điều tra, khoanh vẽ lô trạng thái ngoài thực địa và thu thập những thông tin biến động, thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn từng xã theo 7 nguyên nhân. Xử lý số liệu ngoại nghiệp, cập nhật số liệu và bản đồ vào máy vi tính. Thống nhất giữa các ngành Nông nghiệp, Thống kê, Tài nguyên và Môi trường; tham mưu cho UBND tỉnh công bố số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp  hàng năm.

Năm 2006, thực hiện theo dõi diễn biến rừng đã cập nhật 11.539,38ha rừng biến động. Kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tính đến tháng 12/2006 diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh là 781430,31ha; trong đó, diện tích đất có rừng 343.650,03ha (rừng tự nhiên 326.187,12ha, rừng trồng 17.462,91ha diện tích đất không có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp 437.780,28ha; độ che phủ của rừng 37,68%.

5. Kinh phí đầu tư dự án: 
-  Tổng kinh phí được đầu tư năm 2006 - 2007 là: 900.000.000đồng
-  Chi tiết hạng mục dự án đã đầu tư:

+ Mua thiết bị: 410.067.00đồng
+ XD cơ sở DL: 428.600.00đồng
+ Tập huấn: 18.000.00đồng
+ Mua văn phòng phẩm: 4.933.00đồng
+ Hỗ trợ công nội nghiệp, ngoại nghiệp năm 2007: 38.000.00đồng
II. Đánh giá công tác theo dõi diến biến rừng
Trước đây việc theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp bằng cách lập thống kê số liệu từ cấp xã lên, nhưng do chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu trên hệ thống phần mềm máy vi tính nên mất nhiều thời gian, công sức mà độ chính xác không cao. Lai Châu mới được chia tách thành lập (năm 2004) còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của UBND tỉnh và chỉ đạo của Cục Kiểm lâm về chuyên môn, dự án theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp được phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện từ năm 2006. Việc theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp đến đơn vị lô, khoảnh, tiểu khu trên từng địa bàn xã, huyện trong tỉnh qua việc quản lý hệ thống bản đồ trên mạng vi tính. Lưu trữ, xử lý và báo cáo theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp qua mạng Internet, liên kết mạng diện rộng từ các đơn vị trực thuộc Chi cục đến Chi cục và từ  Chi cục đến Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh đã giúp cho việc nắm bắt tình hình diễn biến tài nguyên rừng và việc chỉ đạo trong quản lý rừng kịp thời, hiệu quả. 

1. Đánh giá năng lực cán bộ
Đội ngũ cán bộ vận hành, sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được các đơn vị hạt kiểm lâm lựa chọn cử đi tập huấn, đào tạo từ khâu theo dõi quản lý rừng cập nhật diễn biến rừng ở xã, đến khâu tổng hợp, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu từng bước làm chủ được trang thiết bị và công nghệ. Tuy nhiên, do mới được tiếp cận với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp, thời gian tập huấn còn ít.  Mặt khác, cán bộ được tập huấn nghiệp vụ, vừa làm công tác cập nhật theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp phụ trách địa bàn xã, chưa có điều kiện chuyên sâu, do vậy phần nào ảnh hưởng đến vận hành sử dụng phần mềm theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp.

2. Kết quả rà soát ba loại rừng
Hiện tại Chi cục Kiểm lâm đã nhận quyết định phê duyệt kết quả rà soát ba loại rừng của tỉnh Lai Châu nhưng chưa nhận được hồ sơ số liệu, bản đồ cụ thể về kết quả rà soát ba loại rừng.
3. Công tác thực hiện chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ
- Việc chuyển đổi bản đồ từ hệ quy chiếu UTM đang sử dụng sang VN2000 được thực hiện như sau: Chuyển đổi dữ liệu cũ sang hệ tọa độ VN2000; Nắn chỉnh hình học các lớp tiểu khu, khoảnh, lô,... vào lớp nền của bản đồ địa chính; Hiệu chỉnh lớp rừng theo ranh giới thủy văn của bản đồ địa chính

Việc xây dựng mới bản đồ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần hệ thống thông tin lâm nghiệp thực hiện chuyển đổi từ hệ quy chiếu UTM theo Quyết định 364 sang hệ quy chiếu VN2000 theo yêu cầu kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và sử dụng thống nhất trên toàn quốc; Kỹ năng biên tập bản đồ trên phần mềm Mapinfor 8.0 kế thừa số liệu kiểm kê đất đai năm 2005 của tỉnh Lai châu và nền bản đồ kiểm kê 286 trên cơ sở toán học sử dụng múi chiếu 60 và kinh tuyến trục 1030 áp dụng cho địa bàn tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

- UBND tỉnh đã công bố kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 27/8/2007. Theo số liệu kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 thì diện tích tự nhiên của toàn tỉnh là 911.232,45ha. Trên cơ sở ranh giới, số liệu theo 364 Chi cục đã báo cáo theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, diện tích tự nhiên của toàn tỉnh là 907.099,61ha.
III. Kiến nghị
Đề nghị Cục Kiểm lâm tiếp tục tổ chức tập huấn đào tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật Chi cục và các Hạt Kiểm lâm nâng cao trình độ về ứng dụng công nghệ GIS và phần mềm MAPINFO và khai thác cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghịêp. 

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH lâm đồng
kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng 
và đất lâm nghiệp giai đoạn 2001-2006

1- Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp khi chưa thiết lập cơ sở dữ liệu (giai đoạn 2001-2003).

Công tác cập nhật số liệu diễn biến rừng hàng năm gặp nhiều khó khăn, vất vả; số liệu có độ tin cậy thấp.

Nguyên nhân do lực lượng kiểm lâm chưa có hệ thống bản đồ hiện trạng rừng chi tiết tới lô trạng thái, hệ thống mẫu biểu số liệu chưa gắn kết với số liệu trên bản đồ hiện trạng rừng; phương pháp cập nhật và tổng hợp số liệu từ các đơn vị cơ sở không thống nhất.

2- Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp khi đã thiết lập cơ sở dữ liệu (giai đoạn 2004-2006).

2.1-Mục tiêu đạt được sau ba năm triển khai dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng:

- Hình thành cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh; cơ sở dữ liệu đã được tích hợp trong phần mềm máy tính của các Hạt Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm và Cục Kiểm lâm.

- Kết nối mạng 2 chiều giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) của địa phương với CSDL quản lý lâm nghiệp của tỉnh và Cục Kiểm lâm.

- Đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong lực lượng kiểm lâm của tỉnh và huyện về chuyên môn nghiệp vụ trong việc thu thập số liệu, khoanh vẽ bản đồ trên thực địa; vận hành và cập nhật hàng năm số liệu diễn biến vào cơ sở dữ liệu của địa phương.

- Xây dựng được phương pháp thu thập thông tin về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ngoài thực địa và cập nhật vào phần mềm máy tính.

2.2- Một số nội dung đã triển khai thực hiện:

- Về kinh phí:


+ Tổng kinh phí được phê duyệt là 1.886.000.000 đồng

+ Tổng kinh phí đã thực hiện là 1.849.746.753đồng (đạt 98,1% kế hoạch).

- Về đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ dự án:


+ Mua sắm 01 máy in khổ A1.


+ Máy quét ảnh (Scaner): 13 cái cung cấp cho các Hạt Kiểm lâm và Chi cục Kiểm lâm để phục vụ số hóa bản đồ.


+ Máy định vị vệ tinh GPS: 14 cái cung cấp cho các Hạt Kiểm lâm để khoanh vẽ.


+ Máy vi tính, và các thiết bị nối mạng cho các Hạt Kiểm lâm.

- Về thiết lập CSDL: 


+ Đã nhập toàn bộ số liệu từ phiếu 02 vào phần mềm diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, gồm: 618.536,82ha đất rừng, 45.863,31ha đất trống và 311.819,87ha đất khác.


+ Biên tập bản đồ số hiện trạng rừng tỷ lệ 1/25.000; 1/50.000. 1/100.000 và in ấn cung cấp cho các Hạt Kiểm lâm để thực hiện.

- Đào tạo cán bộ:


Đã mở 02 lớp tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ các Hạt Kiểm lâm, mỗi lớp 01 tuần, số lượng là 28 người/lớp, trình độ 15 đại học, 13 trung cấp. Kết quả của tập huấn đạt được:


+ Cung cấp kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong việc thu thập số liệu, khoanh vẽ bản đồ trên thực địa và cập nhật vào nền bản đồ, phần mềm diễn biến rừng.


+ Sử dụng thành thạo máy định vị vệ tinh GPS, phần mềm MapSource, Mapinfo và phần mềm theo dõi diễn biến rừng.


+ Phương pháp cập nhật số liệu từ phiếu 01 vào phần mềm diễn biến rừng.


+ Hướng dẫn khai báo, sử dụng thư điện tử (Email) để gửi thông tin về Chi cục Kiểm lâm.


+ Kết nối mạng 2 chiều giữa cơ sở dữ liệu của các Hạt Kiểm lâm với  Chi cục Kiểm lâm.

- Kết quả cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp các năm:
	STT
	Nguyên nhân diễn biến
	Diện tích cập nhật (ha)

	
	
	2004
	2005
	2006

	1
	Trồng mới rừng
	11.952,50
	5.142,20
	2.262,20

	2
	Diễn thế rừng
	1.532,70
	4.466,90
	6.714,70

	3
	Cháy rừng
	9,3
	13,8
	 

	4
	Sâu bệnh hại rừng
	0,1
	 
	 

	5
	Phá rừng
	5.966,21
	161,2
	55,9

	6
	Chuyển đổi mục đích
	4.781,20
	1.446,00
	12.674,60

	7
	Khai thác rừng
	4.594,90
	1.147,80
	448,6

	8
	Khác
	2.852,80
	19.727,00
	15.448,00

	Cộng theo năm
	31.689,71
	32.104,90
	37.604,00

	Tổng cộng 3 năm
	101.398,61


Từ những kết quả đạt được trên đây bước đầu đã đáp ứng được mục tiêu của dự án đề ra, cơ bản đã thống kê được diện tích rừng diễn biến do các nguyên nhân trong giai đoạn vừa qua; đã thiết lập được cơ sở dữ liệu về rừng gồm bản đồ hiện trạng rừng và số liệu thuộc tính tích hợp trong phần mềm máy tính giúp cho việc theo dõi, cập nhật thống kê báo cáo số liệu về rừng và đất lâm nghiệp được nhanh chóng, khoa học, chính xác; phục vụ thiết thực trong việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng, theo dõi quản lý việc giao, cho thuê, thu hồi rừng hiện nay.

3- Một số kiến nghị:

3.1. Trình độ cán bộ và yêu cầu về đào tạo; nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám:

- ở cấp tỉnh: Cơ bản cán bộ công chức chuyên môn của Chi cục Kiểm lâm đều thực hiện được các bước nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. 100% cán bộ chuyên môn Phòng quản lý bảo vệ rừng có trình độ đại học lâm nghiệp, tuy có biết và ứng dụng được công nghệ thông tin trong công việc, nhưng kiến thức chưa sâu. Do vậy hiện rất cần được tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ về công nghệ GIS nói chung, trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám nói riêng. Số lượng cán bộ có nhu cầu đào tạo tại Chi cục Kiểm lâm là 11.

- ở cấp huyện: Hiện nay, hầu hết cán bộ chuyên môn ở các Hạt Kiểm lâm đã sử dụng được máy tính để phục vụ công việc nhưng số cán bộ biết ứng dụng các phần mềm công nghệ GIS vào công việc lại rất ít, chỉ chiếm khoảng 25% số cán bộ chuyên môn đảm trách công tác này. Do đó nhu cầu về đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám cho cán bộ chuyên môn ở các Hạt Kiểm lâm là rất cấp bách và cần thiết.

Từ thực tế trên, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đề nghị Cục Kiểm lâm xây dựng dự án về đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ kiểm lâm toàn quốc về việc ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Riêng số lượng cán bộ kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực này là 60 (trong đó đại học 40, trung cấp 20).

3.2 Về kinh phí được UBND tỉnh cấp cho việc cập nhật dữ liệu hàng năm:

 Kinh phí được UBND tỉnh cấp cho việc cập nhật dữ liệu từ năm 2004 đến 2006 đã đáp ứng được công việc trong 3 năm của dự án, tuy nhiên hiện nay dự án đã kết thúc, kinh phí thực hiện cũng kết thúc nên việc tiếp tục cập nhật diện tích diễn biến vào dữ liệu sẽ gặp khó khăn do không có kinh phí để thực hiện. Từ thực tế này, Chi cục Kiểm lâm đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình UBND tỉnh cấp tiếp kinh phí để thực hiện nhưng đến nay chưa có kinh phí; Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng kiến nghị Cục Kiểm lâm tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chủ trương hỗ trợ kinh phí và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí kinh phí sự nghiệp để cập nhật diện tích rừng diễn biến vào cơ sở dữ liệu hàng năm theo quy định.

3.3. Việc tiếp nhận kết quả rà soát 3 loại rừng:

Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã tiếp nhận kết quả rà soát 3 loại rừng của tỉnh, nhưng do kết quả rà soát 3 loại rừng mới được phê duyệt và hoàn thành giai đoạn I nên chưa đủ thời gian để cập nhật lại CSDL và bản đồ rừng hiện có. Để  cập nhật lại CSDL và bản đồ rừng hiện có đề nghị Cục Kiểm lâm cho phép thời gian báo cáo kết quả diễn biến và đất lâm nghiệp năm 2007 muộn hơn các năm trước.

3.4.Việc chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM đang sử dụng sang VN2000 theo chỉ đạo của Bộ có những khó khăn sau:

- Có sai số lớn khi chuyển  từ hệ chiếu UTM  đang sử dụng sang VN2000. 

- Chưa có phần mềm chuyên dùng để chuyển đổi.

Bên cạnh đó, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa bàn giao bản đồ địa hình VN2000 sang Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Đề nghị Cục Kiểm lâm xây dựng phần mềm chuyên dùng để chuyển bản đồ từ hệ chiếu UTM đang sử dụng sang VN2000 (giống như phần mềm Mapstrans 3.1 của ngành Tài Nguyên Môi trường chuyển HN72 sang VN2000). Đồng thời Cục Kiểm lâm xây dựng dự án cung cấp ảnh vệ tinh có độ phân giải cao và nền địa hình VN2000 cho lực lượng kiểm lâm toàn quốc.

Chi cục kiểm lâm lạng sơn

công tác theo dõi diễn biến rừng 

và Đất lâm nghiệp giai đoạn 2001 - 2006.

I - Tình hình thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong thời gian qua.

Thực hiện chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp trên tất các tỉnh, thành phố của cả nước. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn sớm xây dựng dự án trình UBND tỉnh phê duyệt triển khai.

Năm 2001 chính thức được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự án "Theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2001-2004" và giao cho Chi cục Kiểm lâm là cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện dự án.

Sau khi dự án được phê duyệt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án cấp tỉnh. Thành phần ban chỉ đạo dự án là lãnh đạo các ban ngành có liên quan của tỉnh để chỉ đạo, thực hiện dự án.

Để thực hiện dự án Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn đã kết hợp chặt chẽ với tổ Thông tin Tư liệu Cục Kiểm lâm (nay là Phòng Tin học Thống kê) và Trung tâm tư vấn thông tin lâm nghiệp, Viện Điều tra quy hoạch rừng tiến hành triển khai thực hiện dự án. Ngay trong năm 2001, Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn đã trang bị đầy đủ phương tiện và các trang thiết bị cần thiết khác cho các đơn vị cấp cơ sở (Hạt Kiểm lâm) để tiến hành thực hiện dự án. Trong năm 2001, tuy số liệu gốc nhận bàn giao từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang còn nhiều hạn chế (thiếu phiếu 02) nhưng Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn kết hợp với các đơn vị có liên quan tìm mọi cách khắc phục và đến cuối năm 2001 đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu gốc của toàn tỉnh tới lô trạng thái và bản đồ rừng cấp xã, cấp tiểu khu.

Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là một dự án mới, áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện dự án. Do vậy ngay trong năm 2001 sau khi dự án đã được phê duyệt Chi cục Kiểm lâm Lạng sơn đã cử 02 cán bộ của Phòng Quản lý bảo vệ rừng đi tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của Cục Kiểm lâm về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện dự án. Chủ động phối hợp với Phòng Tin học Thống kê -  Cục Kiểm lâm, Trung tâm tư vấn thông tin lâm nghiệp - Viện Điều tra quy hoạch rừng mở các lớp tập huấn tại tỉnh Lạng Sơn cho tất cả các cán bộ của các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Các cán bộ này đã được tập huấn đầy đủ về kỹ năng sử dụng bản đồ trong khi đi thực địa, kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng máy tính trong việc thực hiện dự án.

Sau khi được trang bị đầy đủ máy móc, vật tư cần thiết và được tập huấn về quy trình kỹ thuật theo dõi diến biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, ngay đầu năm 2002 Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành triển khai thực hiện dự án. Trong những năm đầu mới triển khai thực hiện dự án, Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn (số liệu về rừng và đất lâm nghiệp không thống nhất với các số liệu của các ban ngành khác trong tỉnh, kỹ năng sử dụng máy tính của cán bộ cấp cơ sở còn yếu…). Tuy vậy với sự giúp đỡ của Phòng Tin học Thống kê, Cục Kiểm lâm, Trung tâm tư vấn thông tin lâm nghiệp, Viện Điều tra quy hoạch rừng. Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn đã triển khai thực hiện tốt các hạng mục của dự án.

 Đến nay công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp đã trở thành công tác thường xuyên, hàng năm của lực lượng Kiểm lâm toàn tỉnh.

II - Kết quả thực hiện.

1. Công tác cập nhật hàng năm.

Những năm trước đây khi chưa có dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, số liệu hiện trạng rừng thường là số liệu lấy theo chu kỳ kiểm kê của Viện Điều tra quy hoạch rừng hoặc là số liệu cộng luỹ kế hàng năm của Cục Thống kê tỉnh. Số liệu đó thường có độ chính xác không cao, không phản ánh được hiện trạng rừng thực tế hàng năm của tỉnh. 

Từ khi thực hiện dự án thì số liệu về hiện trạng rừng được cập nhật hàng năm một cách thường xuyên, đầy đủ. Số liệu này có độ chính xác tương đối, cập nhật, phản ánh khá đầy đủ về hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh theo từng năm, có thể sử dụng được cho các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh.

Kết quả từ năm 2001 - 2006 Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn đã tiến hành cập nhật sự thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

Năm 2001 diện tích có rừng của tỉnh Lạng Sơn là 241.792,9ha; Trong đó: Rừng tự nhiên
184.149,2ha; Rừng trồng
57.643,7ha; Độ che phủ 29,6 %

Đến năm 2006 Diện tích đất có rừng của tỉnh Lạng Sơn là 359.985ha; Trong đó  Rừng tự nhiên 235.541ha; Rừng trồng 124.444ha; Độ che phủ 42%.

Cụ thể diện tích cập nhật từng năm như sau:

	TT
	Năm
	Diện tích

(ha)
	Diện tích cập nhật theo các nguyên nhân

	
	
	
	Trồng mới (ha)
	Các nguyên nhân khác (ha)

	1

2

3

4

5
	2002

2003

2004

2005

2006
	29.447,4

72.887,1

24.236,7

31.649,2

84.239,0
	28.215,0

16.670,7

10.558,0

5.642,6

6.560,9
	1.232,4

56.216,4

13.678,7

26.006,6

77.678,1

	
	Tổng
	242.459,4
	67.647,2
	174.812,2


2. Các công tác khác.

Ngoài công tác tiến hành cập nhật sự thay đổi về rừng và đất Lâm nghiệp ngoài thực địa hàng năm, Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn đã kết hợp với Trung tâm tư vấn thông tin lâm nghiệp tiến hành triển khai thực hiện thêm một số hạng mục của dự án kết quả đạt được như sau.

+ Triển khai thực hiện số hóa và biên tập bản đồ lập địa của toàn tỉnh tỷ lệ 1: 100.000 và đã hoàn thành vào năm 2002.

+ Triển khai số hoá và biên tập bản đồ phân cấp phòng hộ tỉnh Lạng Sơn . Cấp tỉnh bản đồ tỷ lệ 1: 100.000, cấp huyện tỷ lệ 1: 50.000 và cấp xã tỷ lệ 1: 25.000 hoàn thành vào năm 2002.

+ Năm 2003 Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn kết hợp với Trung tâm tư vấn và thông tin lâm nghiệp ứng dụng công nghệ viễn thám vào việc nâng cấp cơ sở dữ liệu của tỉnh. Việc ứng dụng viễn thám vào công tác theo dõi diến biến tài nguyên rừng tạo ra một bước ngoặt lớn cho công tác này, sử dụng ảnh viễn thám đã bớt được rất nhiều công sức và thời gian thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế do thời điểm đó chưa có các cảnh ảnh có độ phân giải cao nên kết quả giải đoán chưa được áp dụng rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh.

III - Một số vấn đề cần quan tâm trong công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp.

1. Công tác cán bộ và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

* Về công tác cán bộ.

Khi mới bắt đầu triển khai dự án ở các đơn vị, cán bộ thực hiện thường là các cán bộ kỹ thuật của Hạt kiểm lâm các huyện. Hiện nay theo quyết định số 105/2000/QĐ - BNN-KL ngày 17/10/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quyết định số 83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007 về nhiệm vụ công chức địa bàn cấp xã việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do lực lượng Kiểm lâm địa bàn phụ trách xã đó thực hiện. Lực lượng này tuy đã được tham gia tập huấn nhưng do trình độ của cán bộ tại các đơn vị không đồng đều ( còn yếu về kỹ năng đọc bản đồ và khoanh vẽ hiện trạng lên bản đồ ) nên một số đơn vị còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Có những đơn vị vẫn phải dựa vào lực lượng chính là các cán bộ phụ trách kỹ thuật của Hạt do đó việc cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp không thực hiện được hết trên địa bàn các xã mà chỉ tập trung vào các vùng trọng điểm có sự biến động lớn.

Chi cục Kiểm lâm trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho số cán bộ Kiểm lâm địa bàn này về quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất Lâm nghiệp cùng các kỹ năng cần thiết khác để việc thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ngày một tốt hơn.

* Về nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin.

Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp được xây dựng và triển khai trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại (GIS). Các phương pháp truyền thống trong thời gian trước không đáp ứng được yêu cầu và chất lượng công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất Lâm nghiệp. Tuy nhiên hiện nay do số máy móc đã trang bị cho các đơn vị xuống cấp mà nhu cầu sử dụng ngày càng cao hơn cần phải được nâng cấp và thay thế. Hiện nay đã có thể mua được các cảnh ảnh có độ chính xác cao, độ phân giải lớn. Sử dụng ảnh viễn thám góp phần làm giảm thời gian, công sức và tiền của trong việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Do vậy nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ảnh viễn thám trong công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết. 

2. Việc tiếp nhận và sử dụng kết quả rà soát 3 loại rừng.

Thực hiện chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về việc rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất ). UBND tỉnh Lạng Sơn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp là Chi cục Phát triển lâm nghiệp xây dựng và thực hiện dự án. Hiện nay dự án đã hoàn thành đã được UBND tỉnh chấp nhận và trình trung ương phê duyệt .

3. Việc chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM sang VN2000.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chỉ thị số 88/2006/CT-BNN ngày 27 tháng 9 năm 2006 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm. Tuy nhiên tại Lạng sơn do điều kiện kinh phí cho sự nghiệp lâm nghiệp còn eo hẹp, chưa bố trí được kinh phí để thực hiện nên việc chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM đang sử dụng sang hệ chiếu VN2000 chưa thực hiện được. 

IV- Một số kiến nghị.

- Hiện tại dự án theo dõi diễn biến rừng tại Lạng Sơn đã kết thúc. Tuy là công việc thực hiện thường xuyên, hàng năm nhưng nhu cầu kinh phí lại rất lớn. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn bố trí kinh phí để triển khai thực hiện tại địa phương.

- Cục Kiểm lâm tiếp tục mở thêm các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, kỹ năng về quản lý, sử dụng phần mềm CSDL, Mapinfo... để việc thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được tốt hơn.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm) xem xét,  hướng dẫn việc chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM đang sử dụng sang hệ chiếu VN2000 để thống nhất sử dụng trong toàn quốc theo đúng quy định.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH lào cai
 Kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng 
và đất lâm nghiệp Giai đoạn  2001- 2007
I/ Tình hình chung:

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới có tổng diện tích tự nhiên 636.076ha, thuộc lưu vực sông Hồng và sông Chảy, địa hình chia cắt phức tạp, độ dốc lớn. Toàn tỉnh có 9 huyện, thành phố; 164 xã phường, thị trấn. Diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là 418.361ha chiếm 65,8% tổng diện tích tự nhiên, trong đó đất đã có rừng là 296.162ha, tỷ lệ che phủ đạt 46,04% (số liệu rà soát, qui hoạch lại 3 loại rừng đến 31/12/2006). 

Về tài nguyên rừng: Rừng Lào Cai phong phú và đa dạng, với nhiều loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm. Rừng tự nhiên phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở vùng cao, vùng xa và một phần rừng được phục hồi sau nương rẫy. Rừng trồng chủ yếu từ nguồn vốn đầu tư chương trình 5 triệu hécta rừng, rừng trang trại, rừng trồng do hộ gia đình tự bỏ vốn và trồng cây lâm nghiệp xã hội. Trữ lượng rừng khoảng 12,57 triệu m3 gỗ các loại và trên 191,10 triệu cây tre vầu nứa.

II/ Biện pháp tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:

1- Xây dựng dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:

Được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch, Tài chính xây dựng dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2001-2003; Năm 2004 xây dựng phương án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn hai 2004 - 2006 và năm 2007 xây dựng Dự án tăng cường năng lực công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm, phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2007 - 2010. Được UBND tỉnh phê duyệt, giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì cùng các ngành chức năng và các địa phương tổ chức thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2- Thành lập Ban chỉ đạo dự án và tổ công tác:

Để thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đạt kết quả, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo dự án, thành phần gồm lãnh đạo các ngành: Kiểm lâm, Tài Chính, Kế hoạch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Địa chính (nay là sở Tài nguyên và Môi trường). Giúp việc cho Ban chỉ đạo dự án, Chi cục Kiểm lâm đã thành lập tổ chuyên viên giúp việc, thành phần gồm: chuyên viên thuộc Phòng Quản lý bảo vệ rừng, Phòng Tổng hợp của Chi cục Kiểm lâm, có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố thực hiện các nội dung chương trình theo tiến độ dự án được duyệt. ở các huyện, thành phố thành lập tổ công tác gồm: Cán bộ kỹ thuật Hạt Kiểm lâm, cán bộ phòng kinh tế, dự án 661 cơ sở, lâm trường, UBND các xã, phường, thị trấn... để tổ chức thực hiện.

3- Đầu tư trang thiết bị, cài đặt chương trình:

Trong năm đầu thực hiện dự án (2001) đã trang bị và nâng cấp hệ thống máy tính, máy in từ văn phòng Chi cục đến Hạt Kiểm lâm 9 huyện, thành phố. Tại văn phòng Chi cục trang bị 02 bộ máy vi tính hiện đại tốc độ cao, 02 máy in mầu khổ A0 và A3, máy quét ảnh mầu khổ A3; Máy tính được nối mạng Internet, kết nối các Hạt Kiểm lâm đến Chi cục và Chi cục Kiểm lâm về Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Toàn bộ hệ thống máy tính từ văn phòng Chi cục (Phòng Quản lý bảo vệ rừng) đến các Hạt Kiểm lâm và một số đơn vị chủ rừng nhà nước, được cài đặt phần mềm chương trình theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp và một số phần mềm ứng dụng khác trong việc quản lý và in ấn bản đồ.

4- Đào tạo cán bộ:

Với chủ trương nâng cao năng lực sử dụng tin học cho cán bộ cơ sở nhất là cán bộ nghiệp vụ thuộc văn phòng Hạt Kiểm lâm và cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn, đây là lực lượng nòng cốt thực hiện việc theo dõi, cập nhật diện tích rừng và đất lâm nghiệp thay đổi hàng năm. Công tác đào tạo được thực hiện với 2 hình thức: 

- Cử nhóm chuyên trách của Chi cục Kiểm lâm (02 cán bộ thuộc Phòng Quản lý, bảo vệ rừng) tham gia các khóa đào tạo, tập huấn ở Trung ương về ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại: Hệ thống thông tin địa lý (GIS); Công nghệ số hóa IRASB, IRASC của phần mềm MICROSTATION để số hóa bản đồ; Chương trình Mapinfo để biên tập, quản lý in bản đồ. 

- Phổ cập kiến thức cơ bản về tin học cho cán bộ làm công tác kỹ thuật tại các Hạt Kiểm lâm: Phối hợp với Trung tâm tin học của tỉnh đào tạo kiến thức cơ bản về tin học cho 60 người, hàng năm tổ chức tập huấn về biện pháp kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, vận hành cơ sở dữ liệu cho trên 200 lượt cán bộ kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm, dự án 661 cơ sở, Lâm trường, Vườn quốc gia Hoàng liên. Do vậy năng lực của cán bộ từng bước được nâng lên, cơ bản đã đáp ứng được nhiệm vụ trong việc điều tra, cập nhật vào CSDL những thay đổi hàng năm về rừng và đất lâm nghiệp trên máy tính. 

III/ Kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp 

1- Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện:

a) Thuận lợi: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, việc xây dựng dự án có nhiều thuận lợi vừa đạt được yêu cầu, nội dung, tiến độ kế hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

- Được sự giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trực tiếp là Cục Kiểm lâm đã cử cán bộ trực tiếp chỉ đạo từ việc xây dựng dự án, lắp đặt, đào tạo cán bộ nghiệp vụ sử dụng các phần mềm quản lý diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, biện pháp kỹ thuật cập nhật diện tích thay đổi ngoài thực địa và trên máy vi tính.

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo dự án, ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong tỉnh và các địa phương, sự giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn ở Trung ương, cùng với sự nỗ lực cố giắng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật từ Chi cục dến các Hạt Kiểm lâm, nên việc triển khai thực hiện dự án đã đạt kết quả tốt.

- Trang thiết bị được trang bị đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

b) Khó khăn

- Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên máy vi tính là công việc mới, bước đầu triển khai trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, nên trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn.

- Kế thừa kết quả kiểm kê rừng theo Chỉ thị 286/TTg, chất lượng nền địa hình của bản đồ kiểm kê không đạt yêu cầu, không có giá trị tọa độ lưới, nhiều bản đồ xã không có đường đồng mức, đường lưới không rõ... do vậy đã gây khó khăn và làm giảm độ chính xác khi số hóa bản đồ. 

- Thời gian từ khi kiểm kê đến lúc triển khai thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng khá dài, nên khối lượng diện tích thay đổi phải cập nhật lớn, phải đầu tư nhiều thời gian, kinh phí để điều tra và cập nhật diện tích thay đổi.

- Ban chỉ đạo dự án lần đầu tiên được tiếp cận với công nghệ thông tin hiện đại, nên thiếu kinh nghiệm trong điều hành, tổ chức chỉ đạo thực hiện còn hạn chế; Một bộ phận cán bộ kiểm lâm chưa có năng lực, trình độ về lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là cán bộ của các Hạt Kiểm lâm.

2- Kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:

a) Hình thành, khởi tạo cơ sở dữ liệu gốc: 

Kế thừa kêt quả kiểm kê rừng theo Chỉ thị 286/TTg ngày 02 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2001 đã tổ chức thực hiện hoàn thành các bước công việc đảm bảo theo đúng yêu cầu của dự án đề ra. 

* Cập nhật toàn bộ số liệu kiểm kê rừng theo Chỉ thị 286: Các thông tin trong phiếu mô tả các lô trạng thái (phiếu 02); Các biểu thống kê theo 286 (đơn vị thống kê tới xã) được cập nhật trên máy vi tính, tạo lập CSDL ban đầu, xử lý số liệu kiểm kê rừng làm số liệu gốc và là cơ sở để theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp những năm tiếp theo.

* Số hóa nền bản đồ địa hình chuẩn: Để hình thành và khai thác sử dụng lâu dài CSDL bản đồ về hiện trạng rừng. Do lớp nền địa hình trên bản đồ rừng 286 không đảm bảo chất lượng, nên đã kế thừa nguồn thông tin bản đồ nền mới nhất có từ  “Chương trình lưu trữ quản lý hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính các cấp bằng công nghệ tin học” của Ban Tổ chức Chính phủ. Dùng công nghệ số hóa IRASB, IRASC của phần mềm MICROSTATION để số hóa các lớp thông tin để sử dụng thống nhất trong mọi hoạt động liên quan của ngành, cũng như trao đổi thông tin trên bản đồ với ngành Tài nguyên và Môi trường và các ngành khác.

* Số hóa bản đồ kiểm kê rừng:

Sau lớp nền, bản đồ hiện trạng rừng xã tỷ lệ 1/25.000 của 164 xã, phường trong toàn tỉnh được quét ảnh trong chế độ màu: lưu vào máy tính 3 kết quả chính của kiểm kê 286 gồm: lớp ranh giới xã, tiểu khu, ranh giới lô trang thái rừng, đất lâm nghiệp;

b) Nâng cấp cơ sở dữ liệu:

Năm 2003, đã sử dụng thông tin ảnh viễn thám để chỉnh lý nâng cấp bản đồ theo kết quả kiểm kê 286 trên 2 nội dung:

- Chính xác hóa vị trí, hình dạng các lô trạng thái của bản đồ rừng khoanh vẽ từ mặt đất trong quá trình kiểm kê.

- Phát hiện các phạm vi sai số giữa có rừng tự nhiên và đất trống khoanh vẽ chính xác vị trí, hình dạng cho phạm vi này. 

c) Điều tra cập nhật diện tích thay đổi hàng năm:

Đây là bước công việc quan trọng nhất của công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được thực hiện hàng năm, với mục đích là phát hiện kịp thời để khoanh lên bản đồ các thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp, từ đó cập nhật vào CSDL.

Từ CSDL in ra trên máy tính bản đồ xã, tiểu khu với lưới tọa độ và nền địa hình chuẩn, kèm với biểu thống kê diện tích, phiếu mô tả lô, phục vụ cho đi thực địa và căn cứ kết quả điều tra ngoài thực địa, cập nhật vào bản đồ và số liệu các thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp hàng năm như: trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, tăng giảm phẩm cấp rừng, khai thác, cháy rừng, sâu bệnh hại rừng, phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng... theo lô trạng thái. Kết quả cập nhật là bản đồ tiểu khu sau khi số hóa với ranh giới các lô đã được chỉnh lại, kèm theo bản đồ là bộ số liệu phiếu 02 mới làm sơ sở để thống nhất giữa các ngành: Nông nghiệp, Thống kê, Tài nguyên và Môi trường..., tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định công bố số liệu theo dõi diễn biến rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh. 

3- Sử dụng kết quả dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:

Số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã được công bố hàng năm, đây là cơ sở để chính quyền các cấp đánh giá nghiêm túc hiệu quả việc thực hiện các chính sách của Nhà nước vê lâm nghiệp như: Chương trình 5 triệu ha rừng, các chương trình dự án về bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn quản lý, trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định 245 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là cơ sở để xây dựng các kế hoạch về quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phù hợp với từng địa phương. Số liệu theo dõi diễn biến rừng hàng năm (số liệu, bản đồ) được cung cấp cho các đơn vị trong ngành, phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng và phát rừng trên địa bàn.

4-  Kinh phí đầu tư cho dự án:

Để thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Chi cục đã xây dựng dự án được các ngành chức năng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt, với tổng kinh phí là 5.448,669 triệu đồng; Trong đó: 

- Giai đoạn 2001 – 2003: 3.028,9 triệu đồng

- Giai đoạn 2004 – 2006:  606,0 triệu đồng

- Giai đoạn 2007 – 2010:  1.813,769 triệu đồng

Việc sử dụng kinh phí trong dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, hàng năm được cụ thể hóa bằng kế hoạch với các hạng mục công trình, được các ngành chức năng của tỉnh thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. Việc thực hiện và thanh quyết toán theo đúng các hạng mục công trình. 

IV/ Đánh giá việc tiếp nhận kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng:

 Thực hiện Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng. Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu cho UBND tỉnh và thống nhất với các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , Tài nguyên và Môi trường, lấy kết quả của công tác theo dõi diễn biến rừng theo Chỉ thị 32/2000/CT-BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  làm cơ sở để thực hiện công tác rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Do vậy công tác rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng được triển khai thuận lợi, đảm bảo theo yêu cầu và tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh Lào Cai. 

 Thực hiện Chỉ thị 88/2006/CT-BNN ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi tiếp nhận kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt dự án tăng cường năng lực công nghệ thông tin cho lực lượng Kiểm lâm Lào Cai giai đoạn 2007 - 2010. Trên cơ sở kết quả rà soát, Chi cục Kiểm lâm đã chuyển đổi hệ quy chiếu UTM sang VN2000 cấp xã tỷ lệ 1/25.000 (kết quả rà soát mới có bản đồ hiện trạng rừng hệ quy chiếu VN2000 cấp xã) và chỉnh sửa bổ sung trong CSDL bản đồ một số nội dung trong bản đồ thành quả của công tác rà soát chưa đáp ứng được yêu cầu của việc theo dõi diễn biến rừng, theo đúng quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo quyết định số 78/2003/QĐ/BNN-KL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể: (chỉnh sửa các trường dữ liệu). Sử dụng các lệnh trong phần mềm Mapinfo để chuyển hệ thống phân loại các trạng thái rừng theo quy định của Bộ, tạo các trường chứa hệ thống các mã loại đất, loại rừng có thể liên kết được với phần mềm theo dõi DBR 6.5; Tạo trường chứa thông tin để tạo chú giải tự động trên Mapinfo, tính toán hệ số bình sai cho từng lô rừng. Sử dụng các lệnh gắn tên lô trong Mapinfo để gắn các tên lô chứa số thứ tự lô, trạng thái rừng và diện tích thực của lô rừng. Tạo lại mầu cho hệ thống đường đồng mức phân biệt rõ đường đồng mức chính, đường đồng mức phụ bằng mầu sắc độ đậm nhạt theo hướng dẫn tại Quyết định 78/2003/QĐ-BNN-KL của Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn .

Những khó khăn khi tiếp nhận kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng: Công tác rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng do Chi cục Lâm nghiệp chủ trì và thực hiện theo hướng dẫn của Cục Lâm nghiệp, vì thế có một số khác biệt trong xây dựng bản đồ, nên khi tiếp nhận địa phương chưa sử dụng được kết quả rà soát (bản đồ) để tiếp tục theo dõi biễn biến rừng cụ thể như sau: 

- Hệ thống phân loại rừng: Trong CSDL về theo dõi diễn biến rừng phân loại rừng theo cấp trữ lượng (cấp I, II, III); Rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng phân loại theo trạng thái (rừng giầu, rừng nghèo, rừng trung bình) và không phân loại rừng tre nứa, rừng hỗn giao, vì thế không thể liên kết được giữa bản đồ và phần mềm theo dõi diễn biến rừng.

- Về trường dữ liệu: Bản đồ rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng sử dụng các trường không đồng nhất với các trường trong bản đồ hiện trạng rừng, không sử dụng bảng mã các loại đất loại rừng, không có hệ số bình sai, không xây dựng trường để tạo chú giải, không tạo chú giải tự động.

- Các lớp đường đồng mức trong bản đồ không được tô mầu để thể hiện rõ đường đồng mức chính và đường đồng mức phụ, dẽ gây nhầm lẫn cho người sử dụng.

- Ranh giới các lô rừng không được thể hiện (đơn vị làm bản đồ tạo ra một lớp ranh giới riêng chồng lên lớp rừng điều này gây khó khăn cho việc cập nhật diện tích rừng cho lần sử dụng sau).
- Trên bản đồ không thể hiện tên lô, diện tích, trạng thái rừng.

V/ Kêt luận, kiến nghị:

1- Kết luận:

Tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống các nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng, nhằm thực hiện nghiêm túc Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998; Chỉ thị 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. Trong các năm qua đã tiến hành tập hợp và nạp vào máy tính thành quả kiểm kê rừng các xã, phường, các thông tin liên quan, hình thành hệ thống tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp từ xã đến huyện, tỉnh. Đã xây dựng hoàn chỉnh CSDL theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp với công nghệ thông tin hiện đại, được công bố sử dụng trong mọi hoạt động lâm nghiệp như: Thiết kế trồng rừng; khoanh nuôi tái sinh; thiết kế khai thác; rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp - thủy lợi, thủy điện và gần đây phục vụ cho công tác rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp từ cơ sở, theo một quy trình thống nhất, định kỳ hàng năm tập hợp các thông tin về các hoạt động lâm nghiệp, xử lý kết quả, báo cáo thông tin cập nhật của tỉnh về CSDL toàn quốc, đáp ứng yêu cầu tổng hợp toàn quốc theo hệ thống chương trình đều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 2001 - 2005 và những năm tiếp theo. Cùng với việc hình thành CSDL với quy chế nghiệp vụ phù hợp, đội ngũ cán bộ được đào tạo vận hành thành thạo từ khâu theo dõi quản lý rừng cập nhật những thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp ở xã, đến khâu tổng hợp, vận hành và khai thác CSDL, làm chủ được trang thiết bị và công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của dự án đề ra.

2- Kiến nghị:

- Thực hiện Chỉ thị 88/2006/CT-BNN ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng dự án Tăng cường năng lực công nghệ thông tin cho lực lượng kiểm lâm được UBND tỉnh phê duyệt, song do kinh phí của địa phương còn hạn hẹp nên tỉnh đã không bố trí được kinh phí để chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM cấp tiểu khu, tỷ lệ 1/10.000 sang VN2000 (kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới có bản đồ hiện trạng rừng hệ quy chiếu VN2000 cấp xã, tỷ lệ 1/25.000). Chi cục Kiểm lâm Lào Cai đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí để xây dựng bản đồ cấp tiểu khu hệ quy chiếu VN2000 để thuận lợi cho việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tại cơ sở.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm sử dụng thống nhất về quy trình xây dựng bản đồ, hệ thống biểu mẫu theo dõi trong ngành lâm nghiệp; Có sự phối hợp, thống nhất trong việc triển khai, chỉ đạo các chương liên quan đến ngành lâm nghiệp.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm hỗ trợ về kỹ thuật và kinh phí tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giải đoán ảnh vệ tinh, viễn thám, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cho cán bộ phụ trách kỹ thuật của các Hạt Kiểm lâm.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm 2001 đến nay. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong các năm tiếp theo, Chi cục Kiểm lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  mà trực tiếp là Cục Kiểm lâm, để công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai thực hiện được thường xuyên, liên tục, cung cấp các thông tin tin cậy, phục vụ kịp thời cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và báo cáo kịp thời với Ban chỉ đạo Trung ương theo quy định.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Nghệ An
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

I/ Kết quả thực hiện theo dõi diễn biến rừng.

1/ Xây dựng ngân hàng cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, quản lý trên phần mềm vi tính thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp huyện. CSDL hàng năm được cập nhật mới đảm bảo độ tin cậy phục vụ cho công tác quản lý rừng và quy hoạch phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường;

2/ Mua sắm trang thiết bị máy vi tính, máy định vị GPS phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng từ cấp tỉnh đến cấp huyện và xã; Các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn toàn tỉnh đã được trang bị máy vi tính, máy định vị GPS, cài đặt phần mềm và CSDL, in ấn các loại bản đồ phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng; 

3/ Tập huấn cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật các Hạt Kiểm lâm, chủ rừng sử dụng thành thạo công nghệ điều tra thu thập số liệu thực địa và các phần mềm số hóa bản đồ, cập nhật xử lý số liệu diễn biến rừng theo quy phạm kỹ thuật của ngành;

Đến nay đội ngũ cán bộ kỹ thuật tất cả các Hạt Kiểm lâm đã sử dụng thành thạo các phần mềm trong việc cập nhật số liệu diễn biến rừng và tổng hợp kết quả diễn biến rừng hàng năm toàn huyện báo cáo UBND tỉnh;

Đội ngũ cán bộ Kiểm lâm địa bàn, các chủ rừng đã sử dụng thành thạo công nghệ điều tra thu thập thông tin ngoài thực địa theo các nguyên nhân thay đổi cập nhật số liệu rừng và đất lâm nghiệp hàng năm theo đơn vị hành chính cấp xã và chủ rừng. Đặc biệt là sử dụng thành thạo bản đồ, máy định vị GPS để khoanh bóc tách lô trạng thái ngoài thực địa đảm bảo độ chính xác tin cậy; 

4/ Đã tham mưu cho UBND tỉnh công bố số liệu rừng và đất lâm nghiệp hàng năm từ năm 2002 đến nay. Số liệu rừng và đất lâm nghiệp đã phục vụ thiết thực cho công tác quản lý bảo vệ rừng, xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp ngắn hạn và dài hạn. Đặc biệt đã cung cấp số liệu rừng và đất lâm nghiệp cho công tác quy hoạch 3 loại rừng toàn tỉnh theo Chỉ thị 38 của Chính phủ. Kết quả đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 482/QĐ-UBND.NN ngày 02/02/2007 của UBND tỉnh.

Trong 4 năm lực lượng Kiểm lâm đã tiến hành điều tra cập nhật trên địa bàn toàn tỉnh được: 2500 lô rừng, thuộc 192 xã, 320 tiểu khu tổng diện tích được cập nhật là: 180.539ha; trong đó phân chia theo các nguyên nhân thay đổi như sau: trồng rừng 32.921ha; Cháy rừng 119ha; khoanh nuôi 83.554ha; phá rừng nương rẫy 1.492ha; khai thác rừng 1.504ha; khác 29.962ha; đưa độ che phủ của rừng 41,5% năm 2000; đến năm 2006 đạt 47%; 

· Tổng diện tích rừng công bố năm 1999:  684.397ha; Độ che phủ: 41,5%

· Tổng diện tích rừng công bố năm 2002: 707.625ha;  Độ che phủ: 42,9 %

· Tổng diện tích rừng công bố năm 2003: 720.206ha; Độ che phủ: 43,6%

· Tổng diện tích rừng công bố năm 2004: 750.807ha; Độ che phủ: 45,2%

· Tổng diện tích rừng công bố năm 2005: 782.466ha; Độ che phủ:  46,5%

· Thực hiện rà soát 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát diện tích rừng năm 2006 777.359ha; độ che phủ 47,1%

II/ Đánh giá kết quả theo dõi diễn biến rừng của các đơn vị như sau.

Chi cục đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một số đơn vị về thành quả 4 năm thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng: Kết quả đánh giá có biểu đính kèm

Kết quả tổng hợp như sau: 

- Số đơn vị thực hiện hoàn thành các nội dung theo dõi diễn biến rừng theo đúng quy trình kỹ thuật quy định tại Quyết định 78 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 12/20 đơn vị chiếm tỷ lệ 60%; 

- Số đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng nhưng kết quả thực hiện cũng như các bước tổ chức nội, ngoại nghiệp chưa hoàn thành khối lượng và yêu cầu kỹ thuật quy định 8/20, tỷ lệ 40%.
III/ Việc tiếp nhận tài liệu rà soát 3 loại rừng.

Tài liệu kết quả rà soát 3 loại rừng tỉnh Nghệ An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 482/QĐ-UBND.NN ngày 2/2/2007. 

Tổng diện tích đất tự nhiên:                                 
1.648.820,6ha
Trong đó: 

* Diện tích đất lâm nghiệp:                                  
1.178.182,2ha
+  Diện tích đất có rừng:                                

777.359,7ha
+  Diện tích đất trống:                                    

400.822,5ha
+ Độ che phủ của rừng :                                  

47,14%

                     - Diện tích đất có rừng tự nhiên:             689.077,6ha
                     - Diện tích có rừng trồng:                       88.282,1ha
* Kết quả phân theo chức năng 3 loại rừng:

+  Rừng đặc dụng:                                            

170.003,7ha
+  Rừng phòng hộ:                                            

395.146,4ha
+   Rừng sản xuất:                                              
613.032,1ha  

Với diện tích trên được giao các chủ quản lý là:

- Giao 13 Công ty lâm nghiệp quản lý 81.617,4ha trong đó có 63.748,5ha và đất chưa có rừng là 14.1004,6ha; đất khác 3.764,3ha;

- Giao 11 Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý 322.630ha; trong đó có rừng 203.922,4ha; đất chưa có rừng 118.456,2ha; đất khác 251,4ha;

- Giao 11 Tổng đội Thanh niên xung phong quản lý 50.960,4ha; trong đó có rừng 33.073,4ha và đất chưa có rừng 14.122,7ha; đất khác 3.764,3ha;

- Giao chủ rừng khác quản lý 552.970,7ha; trong đó có rừng 319.945,5ha và đất chưa có rừng 17.445ha; đất khác 442ha;

- Giao các ban quản lý rừng đặc dụng 170.003,7ha; trong đó có rừng 156.127,9ha; đất chưa có rừng 13.875,8ha.        

So sánh tài liệu rà soát 3 loại rừng và tài liệu theo dõi diễn biến rừng có sự sai khác lớn về diện tích và ranh giới 3 loại rừng, ranh giới chủ quản lý, ranh giới tiểu khu kể cả diện tích tự nhiên.

Để kế thừa sử dụng tài liệu rà soát 3 loại rừng Chỉ thị 38 vào mục đích theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện các bước bàn giao tài liệu và bản đồ. Thực hiện việc lập ngân hàng CSDL mới thay thế tài liệu cũ, bản đồ được xây dựng mới theo nền địa hình hệ quy chiếu VN2000; các lớp thông tin khác như lớp rừng và lớp trạng thái cũng được chuyển đổi về cùng một hệ quy chiếu. Hiện nay CSDL rừng và đất lâm nghiệp theo tài liệu rà soát 3 loại rừng đã được hoàn chỉnh và cài đặt cho các đơn vị trực thuộc làm công tác theo dõi diễn biến rừng năm 2007.

IV- Một số tồn tại và nguyên nhân.

1- Tồn tại:

·  Cơ sở dữ liệu đã được xây dựng trên cơ sở kế thừa tài liệu rà soát 3 loại rừng, hệ thống bản đồ xây dựng không theo quy chuẩn thống nhất nên việc sử dụng thực tế còn gặp nhiều khó khăn;

· Ranh giới 3 loại rừng và chủ quản lý đã được phân định trên bản đồ nhưng thực tế chưa được cắm mốc ranh giới thực địa, một số nơi còn có tranh chấp khó khăn trong công tác theo dõi diễn biến rừng và quản lý bảo vệ rừng;

· Tài liệu rà soát hiện trạng rừng trên bản đồ và thực địa nhiều nơi còn có sự sai khác lớn do chưa cập nhật đầy đủ các thông tin ở cơ sở đặc biệt là những nơi vùng sâu vùng xa; Diện tích đất quy hoạch rẫy luân canh cố định không rõ ràng, lẫn lỗn giữa đất lâm nghiệp và đất quy hoạch rẫy. 

· Về nghiệp vụ một số cán bộ kiểm lâm địa bàn đã được tập huấn, nhưng do thiếu ý thức rèn luyện, tìm tòi, nghiên cứu nên không nắm chắc được quy trình kỹ thuật, một số không biết sử dụng bản đồ, không nắm chắc được địa hình, tài nguyên rừng được giao quản lý. Một số kiểm lâm địa bàn còn né tránh nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng coi đó là việc của bộ phận kỹ thuật;

2- Nguyên nhân:

· Công tác theo dõi diễn biến rừng tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung nhiều ở các xã vùng sâu vùng xa, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn. Hơn nữa lực lượng kiểm lâm mỏng, một số tuổi cao sức yếu, công việc nhiều nên hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng;

· Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc chưa quan tâm đầu tư chỉ đạo nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng, như việc xây dựng kế hoạch, kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá; 

· Thiết bị máy định vị GPS đã được trang bị nhưng mỗi đơn vị 1 cái không đủ để cho 1 trạm địa bàn mỗi đơn vị 1 cái để tiến hành đo đạc khoanh vẽ tại thực địa.

· Kinh phí cho tổ chức thực hiện theo dõi diễn biến rừng cấp từ ngân sách hàng năm quá ít so với nhu cầu sử dụng kinh phí để điều tra ngoại nghiệp; 

V- Phương hướng thời gian tới:

1. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn tại địa bàn cơ sở, phát hiện sớm những tồn tại để có bước điều chỉnh kịp thời;

2. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh bảo đảm độ chính xác, tin cậy và có sự thống nhất cao giữa 3 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường và Kiểm lâm;

3. Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ cho kiểm lâm địa bàn, cán bộ kỹ thuật Hạt vận hành sử dụng thiết bị vi tính cập nhật CSDL và bản đồ đảm mỗi đơn vị có 2 cán bộ kỹ thuật thành thạo chuyên môn làm công tác theo dõi diễn biến rừng;

4. ứng dụng công nghệ viễn thám vào việc thu thập thông tin diễn biến rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh bình

kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến

tài nguyên rừng giai đoạn 2004 - 2006.

I .Tình hình thực hiện.

1 – Thuận lợi:

- Công tác theo dõi diên biến tài nguyên rừng đã đựợc sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và chính quyền các địa phương có rừng  trong tỉnh. 

- Các điều kiện để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được cấp tương đối đầy đủ 

- Số liệu, tài liệu đã được kế thừa một cách hoàn chỉnh từ dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Ninh Bình 2001 – 2003 đã được UBND tỉnh công bố tại quyết định 1051/QĐ-UB ngày 07 tháng 5 năm 2004.

- Là nhiệm vụ thường xuyên, do đó đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

2 – Khó khăn:

2.1 . Diện tích rừng và đất lâm nghiệp không nhiều, manh mún và phân tán (trên 7 huyện thị/44 xã phường/ 175 thôn bản).

2.2 . Rừng và đất lâm nghiệp luôn có sự biến động một cách thường xuyên, rất khó cho việc cập nhật một cách kịp thời những biến động theo yêu cầu (biến động do CMĐSD, do chuyển đổi, do lấn chiếm, do thay đổi chủ quản lý...).

2.3 . Về số liệu tài liệu: Thành quả dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả kiểm kê rừng 1999, do đó còn có sự sai khác với thực tế. 

Bản đồ kiểm kê rừng 1999 xây dựng còn sơ sài, không có đường đồng mức, hệ thống lưới toạ độ thể hiện chưa rõ ràng, do đó việc số hoá và biên tập bản đồ còn gặp nhiều khó khăn.

2.4. Việc cập nhật thông tin biến động về rừng và đất lâm nghiệp còn thiếu sự thống nhất giữa các ngành về thời điểm, về khái niệm, về phương pháp thống kê, về phân loại đất,...

2.5 . Kinh phí đầu tư cho nhiệm vụ theo dõi diên biến tài nguyên rừng còn thấp so với yêu cầu.

2.6. Đội ngũ cán bộ sử dụng thành thạo các phần mềm, sử dụng các trang thiết bị máy móc còn thấp so với yêu cầu.

II. Kết quả:

1) Kết quả.
1.1 – Hàng năm đã tổ chức điều tra, rà soát và cập nhật các thông tin biến động về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, trên cơ sở kế thừa và sử dụng có hiệu quả số liệu diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã được UBND tỉnh Ninh Bình công bố tại quyết định 1051/QĐ-UB, ngày 07/5/2004. Kết quả năm 2004, 2005 đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, báo cáo Cục Kiểm lâm tổng hợp số liệu trên phạm vi toàn quốc.

1.2) Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo quyết định 78/2002/QĐ-BNN-KL .

- Đơn vị cơ sở theo dõi và cập nhật là lô trạng thái.

- Đơn vị thống kê là lô, khoảnh, xã, huyện và tỉnh.

- Việc cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được tiến hành khoanh vẽ trên bản đồ theo mức độ cao hơn mức độ cho phép của Bộ (lô < 0,5 ha).

- Đã áp dụng phương pháp khoanh lô bằng phương pháp đo đạc và khoanh lô bằng máy định vị GPS.

- Đã sử dụng loại bản đồ địa hình có cùng tỷ lệ 1/10.000 để khoanh vẽ ngoài thực địa.

- Bản đồ sử dụng là bản đồ cấp xã, có đầy đủ hệ toạ độ và các lớp thông tin cần thiết: đường bình độ, hệ thống giao thông, sông suối, điểm dân cư, ranh giới hành chính xã, ranh giới ba loại rừng, hiện trạng rừng, các loại đất đai, rừng trồng, rừng núi đá và đất trống.

- Việc cập nhật các thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp đã được thự hiện trên cơ sở xác định các nguyên nhân chủ yếu sau: trồng rừng mới, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi loại rừng, xâm canh và các nguyên nhân khác...Những nguyên nhân trên đều dựa trên cở sở hồ sơ thiết kế trồng rừng, hồ sơ khoán bảo vệ rừng, quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép...

 - Việc cập nhật số liệu đều được thực hiện thông qua phàn mềm chuyên dụng với độ chính xác cho phép. Kết quả: (chỉ tính năm 2006).

- Đã thống kê lập hồ sơ quản lý 1.873 lô, trong đó lô thay đổi 149 lô.

- Đã lập được hệ thống mẫu biểu theo quy định:

- Biểu 01: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Ninh Bình

- Biểu 02: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Ninh Bình phân theo chức năng.

- Biểu 03: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Ninh Bình phân theo chủ quản lý.

- Biểu 04: Diện tích rừng trồng tỉnh Ninh Bình phân theo cấp tuổi.

- Biểu 05: Diễn biến tăng giảm diện tích rừng và đát lâm nghiệp theo các nguyên nhân.

- Biểu 06: Hiện trạng sử dụng dụng đất và độ che phủ rừng

1.3) Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đã được tổ chức từng bước từ  cấp xã;  Số liệu tổng hợp hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp xã, đều có sự tham gia của cán bộ địa phương, kết quả tổng hợp đều có sự thống nhất xác nhận của địa chính xã và UBND xã;

- Từ cơ sở số liệu cấp xã, các htạ Kiểm lâm đã tổng hợp số liệu, trình uỷ ban nhân huyện phê duyệt (có sự thống nhất xác nhận của Phòng Tài nguyên Môi trường.

- Từ cơ sở huyện tổng hợp số liệu toàn tỉnh.

- Sai số thực hiện đều đạt tiêu chuẩn cho phép, được trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh quyết định công bố.

- Công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng đã được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2) Những tồn tại:

Đi đôi với những kết quả trên, công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong 03 năm qua còn bộc lộ một số tồn tại thiếu sót cần phải khắc phục đó là:

2.1) Số liệu chưa có sự thống nhất cao giữa các ngành Kiểm lâm – Tài nguyên Môi trường, Kiểm lâm – Phòng lâm nghiệp. Số liệu điều tra diễn biến ở một số huyện còn sai so với hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ.

2.2) Sai sót vẫn còn xảy ra, tuy không lớn song cũng ảnh hưởng đến chất lượng nhiệm vụ công tác.

2.3) Một số diễn biến chưa đựoc cập nhật một cách kịp thời (như khai thác rừng trái phép, lấn chiếm đất rừng, chuyển chủ quản lý...).

2.4) Kết quả công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng mới chỉ cập nhật chủ yếu về mặt lượng (diện tích) việc đánh giá chất lưọng rừng tuy đã thực hiện nhưng chưa có điều kiện đi sâu.

2.5) Nguyên nhân của tồn tại:

a) Nguyên nhân chủ quan:

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát của chi cục, của một số đơn vị trực thuộc còn chưa được thực hiện thường xuyên, chưa sâu sát. 

- Đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng không chuyên, đa số kiêm nhiệm nhiều công tác do đó một số cán bộ nghiệp vụ chưa chuyên sâu, chưa sử dụng thành thạo các phần mềm và các trang thiết bị chuyên dùng.

b) Nguyên nhân khách quan:

- Phần mềm chuyên dùng còn có nhiều sự bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Ninh Bình (như sai số thập phân, mã loại rừng và đất khác, trữ lượng rừng trồng bằng sậy, vẹt trang bần....

- Kinh phí phục vụ cho nhu cầu công tác còn quá thấp, chế độ đãi ngộ đối với người trực tiếp tham gia chưa đảm bảo.

3- Đánh giá Kết quả:

31) Số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong những năm qua, nhất là số liệu đã được UBND tỉnh Ninh Bình công bố, đây là số liệu đầu tiên xây dựng được cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh trên cơ sở thống nhất số liệu giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tài nguyên Môi trường và Cục thống kê; Kết quả công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng từ năm 2004 đến nay, tuy còn rất nhiều tồn tại cần phải sớm khắc phục, song cũng phải khảng định: kết quả đó đã đạt được mục đích yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra; Việc triển khai thực hiện đã tuân thủ Quy trình kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kết quả đó đã phản ánh được thực trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Ninh bình một cách trung thực, chính xác và khách quan.

 Thông qua kết quả đó, giúp UBND tỉnh, các ngành, các địa phương nắm vững sự biến đổi diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp theo thời gian và không gian và xác định được nguyên nhân gây ra sự biến đổi đó.

Thông qua kết quả điều tra theo dõi các biến động về rừng và đất lâm nghiệp ở các địa phương, đã tạo lập được một cơ sở dữ liệu quản lý lâm nghiệp một cách khoa học và chính xác; đáp ứng được yêu cầu cho các nhà quản lý, phục vụ cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng vốn rừng của tỉnh. Kết quả công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trong những năm qua đã đóng góp một phần quan trọng trong công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp; Phục vụ tích cực trong công tác rà soát 03 loại rừng của tỉnh.

3.2) Ngoài ra: thông qua nhiệm vụ công tác trên đã đào tạo và huấn luyện đội ngũ cán bộ quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng Kiểm lâm Ninh bình về các mặt:

 - Công nghệ tin học .

- Điều tra, phúc tra, thu thập số liệu, khoanh vẽ bản đồ; theo dõi diễn biến rừng và sử dụng đất lâm nghiệp, xác định các thay đổi về rừng, đất lâm nghiệp trên thực địa và trên bản đồ. 

- Xử lý số liệu, vận hành và cập nhật các cơ sở dữ liệu vào mạng máy vi tính.

- Tổng hợp, báo cáo và sử dụng số liệu cung cấp thông tin cho các cấp ngành hữu quan.  

3.3) Thông qua kết quả  công tác điều tra theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, một số phần mềm chuyên dụng đã được đưa vào sử dụng, do đó hiệu quả công tác quản lý rừng đã đạt được kết quả cao hơn, tiết kiệm được thời gian, nhân lực, độ chính xác cao, khoa học và kịp thời.

3.4) Trang bị hoàn chỉnh mạng thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình xuống các đơn vị trực thuộc, giúp cho việc trao đổi tiếp nhận thông tin kịp thời, giảm thiểu chi phí hành chính...

III. Đánh giá về năng lực của cán bộ và một số nội dung khác:

1) Đánh giá năng lực cán bộ:

Nhìn chung đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã nắm vững Quy trình kỹ thuật theo dõi diễn bíen tài nguyên rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, sử dụng tương đối thành thạo một số phần mềm chuyên dụng và các trang thiết bị như: GPS, Máy tính...

Tuy nhiên số cán bộ sử dụng thành thạo chưa nhiều, chỉ chiếm rất ít trong số lực lượng cán bộ kỹ thuật; Một số cán bộ kỹ thuật chưa chịu khó học hỏi, thao tác thực hành các phần mềm do đó việc sử dụng còn lúng túng, hiêụ quả công tác không cao, một số đơn vị chưa tự chủ thực hiện hoàn chỉnh các công đoạn của nhiệm vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, còn bị động, độ chính xác chưa cao, tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu càu.

.2) Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin viến thám: đối với công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng của đơn vị rất cao, vì chỉ khi tiếp nhận sử dụng tốt các ứng dụng trên thì công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng mới được thực hiện một cách khoa học, đảm bảo độ chính xác cao, tiết kiện được thời gian, nhân lực và tài chính.

3) Nhu cầu đào tạo về cán bộ về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin viến thám của đơn vị rất lớn, hiện tại đơn vị có số lượng cán bộ có trình độ chuyên ngành khá cao song năng lực sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin viến thám rất hạn chế, do đó việc tổ chức đào tạo huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng này là rất cần thiết; Tuy nhiên việc lựa chọn nên có chọn lọc và định hướng một cách cụ thể, không trà lan...

4) Việc tiếp nhận kết quả rà soát 03 loại rừng ở địa phương theo chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ:

Công tác rà soát quy hoạch 03 loại rừng theo theo chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Ninh Bình đã thực hiện và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, song hiện tại kết quả đó chưa được thông qua HĐND tỉnh do đó việc tiếp nhận kết quả đó chưa được thực hiện; Nếu kết quả đó được HĐND thông qua Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình sẽ tiếp nhận và tổ chức cập nhật CSDL và bản đồ rừng.

Tuy nhiên khi tiếp nhận kết quả trên một số khó khăn vướng mắc đó là:

4.1) Kết quả rà soát 03 loại rừng sẽ có sự sai khác thực tế, nguyên nhân rừng và đất rừng luôn biến động, trong khi đó số liệu rà soát 03 loại rừng kết thúc từ năm 2006, không được cập nhật bổ xung.

4.2) Số liệu chưa có sự thống nhất cao giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các ngành Tài nguyên Môi trường, Công nghiệp, Du lịch... do đó việc chồng chéo trên cùng một diện tích đất rất có thể xảy ra.

4.3) Một số tiêu chí phân loại đất còn thiếu thống nhất giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tài nguyên Môi trường, như  đất khác trong lâm nghiệp với đất khác của ngành Tài nguyên Môi trường; đất đồi núi hoang hóa với đất có rừng trên núi đá vôi, đất quy hoạch cho lâm nghiệp vùng ven biển với đất bãi bồi của ngành Tài nguyên Môi trường...

Hướng giải quyết: Đề nghị Cục Kiểm lâm tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư liên bộ thống nhất giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên Môi trường trong việc phân loại đất; Đồng thời cũng nên quy định cơ quan chịu trách nhiệm chính phát ngôn số liệu diện tích rừng và đất lâm nghiệp ở địa phương là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi cục Kiểm lâm;

5) Việc chuyển đổi bản đồ hệ chiếu UTM đang sử dụng sang VN2000 theo sự chỉ đạo của Bộ, Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đã xây dựng dự án tăng cường công ngệ thông tin vào công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đã được UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện trong năm 2008; Việc chuyển đổi bàn đồ từ hệ chiếu UTM sang VN2000 sẽ được thực hiện; Đề nghị Cục Kiểm lâm tư vấn giúp đỡ vè chuyên môn...

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Ninh thuận
đánh giá kết quả công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp 
I. Kết quả triển khai thực hiện đến tháng 10/2007:

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu:

+ Đã khởi tạo dữ liệu bước 1 và 2:

- Nhập số liệu kiểm kê rừng (phiếu 02); khởi tạo CSDL rừng theo tiểu khu, xã, huyện, tỉnh;

- Số hóa bản đồ hiện trạng rừng theo kiểm kê 286;

- In kiểm tra lưu trữ bản đồ;

- Biên tập kết nối CSDL;
- Số hóa bản đồ độ dốc, bản đồ quy hoạch 03 loại rừng;

- Nhập, biên tập kết nối CSDL bản đồ tự nhiên các thông tin kinh tế, xã hội theo tiểu khu.

+ Nâng cấp cơ sở dữ liệu:

- Mua ảnh viễn thám (chụp máy bay); hiệu chỉnh hình học ảnh; giải đoán ảnh;

- Kiểm tra, in, lưu trữ;

- Tính lại phiếu diện tích (phiếu 02).

+
 Đã tổ chức theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin:

- Đi ngoại nghiệp thu thập thông tin;

- Xử lý thông tin;


- Cập nhật số liệu.

2. Báo cáo số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm: 

Sau khi tiến hành triển khai thực hiện Dự án, đến cuối năm 2003, Chi cục Kiểm lâm đã có kết quả, báo cáo số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Ninh Thuận và tiếp tục báo cáo số liệu của các năm 2004, 2005 lên UBND tỉnh, Cục Kiểm lâm và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đúng thời gian quy định; theo phần mềm DBR.APP của Cục Kiểm lâm, nhưng chưa báo cáo được bằng bản đồ số hóa.

Năm 2006 đến nay, Chi cục vẫn và đang tiếp tục cập nhật, nâng cấp cơ sở dữ liệu, báo báo diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo phần mềm DBR.APP (v6.5) của Cục Kiểm lâm và bản đồ số hóa.

2. Hệ thống mạng tin học:

Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận đã xây dựng hệ thống mạng tin học:

+ Mạng nội bộ (LAN); mạng có Topology hình sao:

- Mạng LAN thật;

- Mạng LAN ảo dùng cho kế toán.

+ Mạng rộng (WAN); kết nối các Hạt Kiểm lâm và các cơ quan, ban ngành, đơn vị có liên quan: 

- Kết nối Internet (ADSL);

- Truyền File (FPT).

+ Quản trị mạng:

- Bảo mật.

- Hướng dẫn sử dụng, chuyển giao kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng hàng năm.

3. Đào tạo, nhân lực:

+ Đào tạo nhân lực: 

- Chi cục tổ chức đào tạo, huấn luyện:

. Sử dụng các phần mềm chuyên ngành, ứng dụng công nghệ GIS cho 20người  quản lý, bảo vệ rừng của Chi cục và Hạt Kiểm lâm, thời gian 20 ngày; 

. Tin học căn bản, các phần mềm chuyên dụng: DBR, BCT, PC, MapInfor, sử dụng máy định vị (GPS) cho 24 người phụ trách công tác quản lý, bảo vệ rừng các Hạt  và các chủ rừng, thời gian 05 ngày; 

- Cử 02 cán bộ Phòng quản lý bảo vệ rừng đi đào tạo theo chương trình Đề án 112 của Tỉnh, tại Đại học Văn Lang, Hồ Chí Minh.

+ Trình độ tin học hiện nay toàn lực lượng Kiểm lâm Ninh Thuận 01 đại học toán tin, 09 chứng chỉ B và 16 chứng chỉ A.
+ Cài đặt và hướng dẫn các đơn vị cập nhật diễn biến rừng năm 2007: 

Để công tác theo dõi, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng được chính xác và thống nhất về số liệu tài nguyên rừng đến từng đơn vị được giao quản lý, cũng như đảm bảo tính chính xác số liệu báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hàng năm theo định kỳ, Chi cục Kiểm lâm đã cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm DBR (ver 6.5), số liệu diễn biến rừng và đất rừng cập nhật tháng 06/2007 và bản đồ số hóa (hệ quy chiếu VN2000) cho các Hạt Kiểm lâm, các Ban Quản lý rừng phòng hộ, các Vườn quốc gia và các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; đến nay, đã tiến hành cài đặt và hướng dẫn sử dụng cho 04/08 chủ rừng và 04/07 Hạt Kiểm lâm, các đơn vị còn lại Chi cục sẽ tiếp tục cài đặt, hướng dẫn trong tháng 11 và 12/2007.

4. Kinh phí Dự án đã thực hiện qua các năm:

	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	201.289.000
	201.289.000
	368.647.000
	57.799.385
	212.000.000
	Chưa cấp


Kinh phí cấp bổ sung lập phiếu 02: 19.952.240đồng
II. Tiếp nhận kết quả rà soát 03 loại rừng và chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ từ UTM sang VN2000:

1. Tiếp nhận kết quả rà soát 03 loại rừng:

+ Đến nay, do kết quả số liệu rà soát phân chia 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận của Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ chưa đáp ứng yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo hợp đồng kinh tế đã ký kết); Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ phải tiếp tục điều tra chỉnh lý, Chi cục Kiểm lâm chưa kế thừa được thành quả rà soát 03 loại rừng. 

+ Đối với Chi cục Kiểm lâm: Phân viện điều tra quy hoạch rừng Nam Bộ bàn giao kết quả nâng cấp cơ sở dữ liệu rừng năm cho Chi cục Kiểm lâm (theo Hợp đồng ký kết giữa Chi cục Kiểm lâm và Phân viện) chưa đạt yêu cầu, cụ thể:

- Có sự biến động giữa số liệu diện tích rừng và đất rừng toàn tỉnh năm 2005 so với kết quả số liệu diện tích rừng và đất rừng toàn tỉnh năm 2006 do Phân viện chuyển, nhưng không có lý do về những nguyên nhân thay đổi rừng và đất rừng;

- Không cập nhật số liệu rừng và đất rừng do các hộ gia đình, cá nhân, đơn vị quản lý;

- Không kế thừa mã trạng thái các lọai đất, lọai rừng theo quy định của ngành, đặc biệt là các mã trạng thái đặc trưng riêng của tỉnh như: Th3.2Nt, ThRIIIa1, Th2.1Ntb, …

- Chưa có thuyết minh cụ thể về số hiệu tiểu khu mới so với số hiệu tiểu khu cũ (do đánh lại số hiệu tiểu khu mới);

- Sai lệch số liệu ở loại đất trống không rừng quy họach cho lâm nghiệp và loại đất khác.

2. Chuyển đổi bản đồ từ hệ quy chiếu UTM sang VN2000:

+ Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường sử dụng bản đồ nền của Sở Tài nguyên Môi trường đang sử dụng thống nhất cả nước; hệ quy chiếu VN2000, để xây dựng các lớp chuyên đề về lâm nghiệp, thay toàn bộ các bản đồ số hóa sử dụng hệ quy chiếu HN72.

+ Toàn lực lượng kiểm lâm đã cài đặt hệ quy chiếu VN2000 vào phần mềm Map và máy định vị (GPS). 

+ Hiện tại một số đơn vị chủ rừng vẫn còn sử dụng hệ quy chiếu UTM trong bản đồ và máy định vị, gây khó khăn cho công tác biên tập, trao đổi dữ liệu chung.

III. Đánh giá kết quả công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:

1. Nguyên nhân làm chậm, hiệu quả theo dõi, cập nhật chưa cao:
1.1. Những nguyên nhân khách quan:

+ Do khó khăn về kinh phí nên thời gian triển khai và thực hiện chậm;

+ Do thiếu tư vấn, thông tin về ứng dụng các công nghệ:

- Việc triển khai Dự án, hầu hết những nội dung công việc đều dựa vào các ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ ảnh viễn thám và ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin địa lý (GIS), tất cả những lĩnh vực công nghệ trên đối với cả nước nói chung, tỉnh Ninh Thuận nói riêng còn quá mới mẻ, trong khi đó tỉnh Ninh Thuận lại đi tiên phong so với các tỉnh bạn lân cận, Dự án vừa thiếu trầm trọng cán bộ có trình độ đại học tin học; chuyên ngành GIS; quản trị mạng, vừa thiếu các cơ quan ban ngành liên quan có chuyên môn tư vấn mạng tin học, viễn thám và GIS. 

- Thiếu chuyên gia chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế mạng, mua sắm trang thiết bị tin học, nên việc thiết kế mạng, trang thiết bị tin học cho mạng LAN, WAN, phải hợp đồng với tỉnh ngoài.  

+ Thiếu số liệu kiểm kê rừng để xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL):

Việc xây dựng CSDL rừng, phải dựa trên kết quả số liệu kiểm kê rừng năm 1999 của Tỉnh, nhưng trong quá trình bàn giao số liệu giữa Phân viện điều tra quy hoạch rừng II với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  không có phiếu kiểm kê diện tích rừng (phiếu 02), vì vậy không thể nhập số liệu vào phần mềm DBR của Cục Kiểm lâm để khởi tạo CSDL rừng ban đầu.

+ Yếu và thiếu nhân lực: 

- Ban quản lý Dự án: Những cán bộ tham gia, phụ trách Dự án hầu hết là những các bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng vừa phải hoàn thành công việc chuyên môn chính trị tại đơn vị được phân công; đảm trách, vừa tham gia, nhận phân công trách nhiệm của Ban quản lý Dự án.

- Cán bộ chuyên môn: Yêu cầu đòi hỏi cán bộ chuyên môn làm công tác cập nhật theo dõi diễn biến rừng phải có trình độ cao về tin học và nhất là được đào tạo bổ sung chuyên ngành về công nghệ viễn thám, công nghệ GIS, trong khi đó lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng rất thiếu cán bộ đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn công việc trên. 


- Thu thập thông tin ngoài thực địa: Để có số liệu diễn biến rừng cập nhật hàng ngày Chi cục Kiểm lâm phải có đủ biên chế đội ngũ công chức kiểm lâm địa bàn bố trí đầy đủ các xã trọng điểm có rừng; yêu cầu kiểm lâm địa bàn vừa phải đủ năng lực trình độ vừa giỏi công tác chuyên môn, yêu nghề, nhưng hiện nay Chi cục Kiểm lâm Ninh Thuận vẫn còn thiếu biên chế và một số kiểm lâm địa bàn năng lực còn hạn chế, yếu về chuyên môn nghiệp vụ.

2. Những nguyên nhân chủ quan:

+ Thiếu sự quan tâm và đồng phối hợp: 

- Một số cán bộ lãnh đạo chưa hình dung hiểu tầm quan trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS trong việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nên chưa thật sự quan tâm, đôn đốc tiến độ thực hiện Dự án, đồng thời các đơn vị chủ rừng, UBND các cấp chưa nhận thấy trách nhiệm trong công tác thống kê rừng, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo Điều 32, Luật bảo về và phát triển rừng, chưa có chế tài xử lý UBND các cấp, các đơn vị chủ rừng trong việc thiếu tránh nhiệm, không chấp hành theo luật định về công tác báo cáo theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

- Thiếu sự phối hợp đồng bộ, liên quan giữa các sở, ban ngành có liên quan trong công tác quản lý rừng, theo dõi diễn biến rừng, giao đất giao rừng. 
- Thiếu các đơn vị, các Phòng nông lâm nghiệp các Huyện tham gia Dự án: Đây là những đơn vị cung cấp số liệu diễn biến rừng chủ yếu hàng năm. 

+ Huấn luyện nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm: 

- Việc huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng do Cục Kiểm lâm tổ chức còn mang nặng tính hình thức, dạy lướt nên học viên không thể tiếp thu để hoàn thành tốt chuyên môn công việc được giao.

- Chưa tổ chức huấn luyện, đào tạo đọc và giải đoán ảnh viễn thám.

+ Quan tâm cán bộ quản lý, bảo vệ rừng xã: Cán bộ quản lý, bảo vệ rừng xã là người trực tiếp phối hợp, sát cánh cùng kiểm lâm địa bàn đồng thời tham gia báo cáo, cung cấp số liệu cho Hạt Kiểm lâm sở tại cập nhật thông tin theo dõi diễn biến rừng hàng năm. Nhưng hiện nay các chính sách, chế độ đối với cán bộ quản lý, bảo vệ rừng xã không mang tính lâu dài, chỉ mang tính thời vụ, có nhiều địa phương thay đổ cán bộ quản lý, bảo vệ rừng  xã liên tục, khiến cho các cán bộ quản lý, bảo vệ rừng xã không an tâm công tác. 

IV. Kiến nghị :

1. Bổ sung biên chế, đào tạo:

+ Việc triển khai, thực hiện những hạng mục, nội dung công việc của Dự án hầu hết đều ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, nếu không nắm bắt thì không thể thực hiện được, nhất là công tác quản trị mạng tin học. Trong khi đó hầu hết lực lượng Kiểm lâm Ninh Thuận nói riêng, cả nước nói chung đã lớn tuổi, trình độ tin học rất thấp, không thể nhanh chóng tiếp cận những đổi mới công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám. Trong các năm qua và ngay cả hiện nay việc cập nhật diễn biến rừng tại các Hạt Kiểm lâm không thể thực hiện được cũng do nguyên nhân này. 

Vì vậy phải có định biên, chế độ cho các cán bộ chuyên trách công tác theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, quản trị mạng tin học từ văn phòng Chi cục, đến các Hạt, yêu cầu trình độ từ trung cấp tin học trở lên, tập trung đào tạo cán bộ kiểm lâm trẻ, bố trí công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm lâm địa bàn.

+ Cục Kiểm lâm sớm tổ chức các lớp đào tạo đọc và giải đoán ảnh viễn thám. Đây là vấn đề quan trọng trọng việc nâng cấp cơ sở dữ liệu rừng hàng năm đối với các tỉnh đã triển khai và hoàn thành dự án. Xây dựng cơ sở dữ liệu mới đối với các tỉnh bắt đầu triển khai dự án (số liệu kiểm kê rừng theo 286 đã quá lỗi thời và lạc hậu).

2. Phối hợp các ban, ngành liên quan:

+ Việc theo dõi biến động, cập nhật thông tin diễn biến rừng, phải có sự quan hệ phối hợp chặt chẽ, chịu trách nhiệm liên đới giữa các cấp, ngành liên quan tại địa phương: UBND các huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Phòng nông lâm nghiệp các huyện, các đơn vị chủ rừng. Nhưng hiện nay, công tác phối kết hợp thiếu đồng bộ đã gây khó khăn trong công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn toàn Tỉnh; cụ thể: việc xây dựng, theo dõi cập nhật cơ sở dữ liệu rừng của ngành Lâm nghiệp phải dựa theo ranh giới hành chính xã, ranh giới hệ thống tiểu khu và trên cơ sở số liệu kiểm kê rừng năm 1999, nhưng do chia tách huyện, nhất là tách xã; việc phân chia ranh giới hành chính không đúng theo ranh giới tiểu khu, nên đã xảy ra tình trạng một tiểu khu rừng thuộc ranh giới hành chính nhiều xã, trái với quy định của ngành lâm nghiệp.

+ Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất quy trình, quy định biên tập bản đồ, chuyển giao, sử dụng bản đồ nền số hóa địa hình, hành chính các tỉnh, tỷ lệ 1/10.000 xây dựng cơ sở dữ liệu rừng. 

3. Công chức Kiểm lâm địa bàn, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng xã:

Ai là người cung cấp số liệu để cập nhật thông tin theo dõi diễn biến rừng hàng năm, đó chính là kiểm lâm địa bàn và cán bộ quản lý, bảo vệ rừng xã. Yêu cầu đòi hỏi kiểm lâm địa bàn phải có đầy đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan hệ quần chúng giỏi, có khả năng tham mưu, chỉ đạo và phải chịu trách nhiệm cao, tuy nhiên chế độ ưu đãi cho kiểm lâm địa bàn thấp, các chế độ không đủ sinh hoạt công tác ăn nghỉ, đi lại, chưa nói đến các gian khổ, bệnh tật, sốt rét rừng... Riêng đối với chính sách cán bộ quản lý, bảo vệ rừng xã không mang tính lâu dài, chỉ mang tính thời vụ, có nhiều địa phương thay đổi cán bộ lâm nghiệp xã liên tục, trong khi cán bộ quản lý, bảo vệ rừng xã là lượng chủ yếu, phối hợp, gắn kết cùng kiểm lâm địa bàn theo dõi mọi sự biến động hiện trạng rừng hàng ngày tại từng địa phương, để báo về các Hạt kiểm lâm cập nhật thông tin kịp thời, nếu không có những chính sách, các chế độ đãi ngộ thỏa đáng thì việc cập nhật số liệu sẽ gặp nhiều khó khăn.

4. Bổ sung kinh phí sau khi kết thúc Dự án:

Đối với các tỉnh đã triển khai và kết thúc Dự án; yêu cầu công việc hàng năm vẫn phải tiếp tục:

- Đi ngoại nghiệp thu thập thông tin;

- Xử lý thông tin;

- Cập nhật số liệu;

- Đào tạo cán bộ;

- Bảo trì hệ thống mạng …

Vì vậy Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  có ý kiến để UBND các tỉnh, xét bố trí đủ kinh phí để lực lượng kiểm lâm thực hiện các nội dung công việc trên.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH phú thọ
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Phú Thọ có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 195.618,8ha chiếm 56% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Trong đó diện tích có rừng 167.117,5ha (rừng tự nhiên 64.064,6ha; rừng trồng 103.052,9ha), đất chưa có rừng 28.501,3, độ che phủ rừng đạt 45,7%. Để làm tốt công tác bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm Phú thọ đã tăng cường chỉ đạo và đã đạt được những kết quả như sau:

1. Tổ chức xây dựng dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Căn cứ chỉ thị số 32/2000/BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước. Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã xây dựng dự án khả thi theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-UB ngày 15/3/2001 với tổng kinh phí là 1.877,5 triệu đồng, thời gian thực hiện năm 2002-2004. Căn cứ vào dự án đã được phê duyệt, hàng năm Chi cục Kiểm lâm đều xây dựng kế hoạch kinh phí cho dự án theo dõi diễn biến rừng. Xong do nguồn kinh phí của tỉnh hạn hẹp, đến năm 2007 tại Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ về giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007, Chi cục Kiểm lâm được giao 100 triệu đồng để triển khai dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Do dự án được xây dựng và phê duyệt từ năm 2001, đến nay có nhiều thay đổi về đơn giá và các tiêu chí của dự án, nên UBND tỉnh Phú Thọ đã có chủ trương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án tại văn bản số 1481/UBND-NL ngày 05/7/2007.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Công ty cổ phần thương mại và công nghệ Sao Việt điều chỉnh lại dự án cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Ngày 9/10/2007, UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 2572/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một  số  hạng  mục, đơn giá tại Quyết định số 689/QĐ-UB ngày 15/3/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ”.  Tổng kinh phí đầu tư là 2.920,6 triệu đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2007 - 2009.

2. Kết quả thực hiện năm 2007

- Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Cục Kiểm lâm mở 1 lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện dự án  theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, với kinh phí là 20 triệu đồng.

- Xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự toán chi tiết hạng mục: Khởi tạo cơ sở dữ liệu bước 1, khởi tạo cơ sở dữ liệu bước 2, đồng thời trình UBND tỉnh ra quyết định chỉ thầu để triển khai thực hiện công việc khởi tạo cơ sở dữ liệu. Năm 2007 kinh phí giao 100 triệu, do vậy hết năm 2007 sẽ hoàn thành khối lưọng công việc tương ứng kinh phí được giao.

- Thu thập số liệu, bản đồ về kiểm kê đất đai, kết quả rà soát 3 loại rừng phục vụ cho việc khởi tạo cơ sở dữ liệu.

3. Kế hoạch thực hiện năm 2008:

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì, P/hợp thực hiện
	Sản phẩm cần đạt

	1
	Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý CSDL chuyên ngành
	Quí I +II năm 2008
	Chi cục Kiểm lâm,

Đơn vị tư vấn
	Hoàn chỉnh phần mềm quản lý CSDL chuyên ngành

	2
	Mua sắm thiết bị, máy móc
	Quí I+II năm 2008
	Chi cục Kiểm lâm
	Hoàn chỉnh hệ thống mạng theo thiết kế

	3
	Xây dựng qui trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.
	Quí I năm 2008
	Cục Kiểm lâm; Chi cục Kiểm lâm
	Có được qui trình kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của dự án.

	4
	Xây dựng bản đồ điện tử, biên tập trường thông tin kết nối cơ sở dữ liệu, truy nhập cơ sở dữ liệu ban đầu
	Quí III+IV năm 2007, quý I+II năm 2008
	Chi cục Kiểm lâm, Công ty FIS
	Có được bản đồ nền toàn tỉnh đáp ứng các tiêu chí thông tin.

	5
	Nâng cấp cơ sở dữ liệu bằng công nghệ viễn thám
	Quí III+IV năm 2008
	Chi cục KL; Cty FIS, Sở TN-MT
	Có được bản đồ nền đảm bảo độ chính xác cao

	6
	Thu thập thông tin thực địa
	quý III+IV

năm 2008
	Chi cục Kiểm lâm
	Đáp ứng yêu cầu theo dõi diễn biiến rừng của dự án


-  Đào tạo được đội ngũ cán bộ có trình độ sử dụng thiết bị thông tin hiện đại, thực hiện và quản lý dự án. Tăng cường công tác quản lý, thông tin nhanh, nâng cao trình độ quản lý của cơ quan đơn vị.

- Hình thành mạng lưới chuyên trách theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh, theo sự chỉ đạo thống nhất toàn quốc.
CHI CỤC KIỂM LÂM  TỈNH QUẢNG NAM

Kết quả thực hiện công tác theo dõi

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

I. Tình hình chung về rừng và đất rừng tại Quảng Nam.

Diện tích đất lâm nghiệp (rừng và đất rừng) tại Quảng Nam là 677.764ha, chiếm 65% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, gồm:

- Đất rừng đặc dụng: 
135.471ha (trong đó, có rừng  99.780ha)

- Đất rừng phòng hộ: 
327.307ha (trong đó, có rừng 234.063ha)

- Đất rừng sản xuất: 
214.986 ha (trong đó, có rừng 144.078ha)

II. Tình hình thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp (dự án theo dõi diễn biến rừng theo Chỉ thị 32).

1. Xây dựng dự án

Quảng Nam là tỉnh có diện tích đất lâm nghiệp khá lớn (chiếm 65% diện tích tự nhiên toàn tỉnh), vì vậy Chi cục Kiểm lâm sớm xác định nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Nam là rất cần thiết và cấp bách.

Căn cứ Chỉ thị 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp và các hướng dẫn của Cục Kiểm lâm. Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã xây dựng và trình UBND tỉnh “Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp” và đã được phê duyệt theo Quyết định số 5410/QĐ-UB ngày 13/12/2002, với quy mô tổng kinh phí được phê duyệt 2.820.000.000 đồng. Phân theo các hạng mục sau:

Thiết bị:  592.900.000 đồng

Xây lắp: 161.500.000 đồng

Cập nhật và cài đặt CSDL:
1.883.000.000 đồng

Chi phí khác và dự phòng:
182.600.000 đồng

2. Tình hình thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

a/ Thuận lợi:

- Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt

- Năng lực của cán bộ thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp được nâng cao: Hàng năm được Cục Kiểm lâm tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Kiểm lâm Quảng Nam. Bên cạnh đó, trong công tác phối hợp với các tổ chức Quốc tế triển khai thực hiện các dự án bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn, Kiểm lâm Quảng Nam đã được tập huấn, nâng cao năng lực về sử dụng bản đồ, GPS, GIS, ảnh viễn thám,... và trang bị các thiết bị kỹ thuật (thiết bị tin học, GPS...) phục vụ công tác cho lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam. Nhìn chung các thiết bị này đã giúp và hỗ trợ công tác theo dõi diễn biến rừng của Chi cục Kiểm lâm đáng kể.

b/ Khó khăn

- Mặc dầu dự án được phê duyệt nhưng UBND tỉnh chưa bố trí được nguồn kinh phí để thực hiện.

- Khi tiếp nhận bàn giao kết quả kiểm kê rừng từ Ban chỉ đạo kiểm kê rừng của tỉnh, Chi cục Kiểm lâm không nhận được các phiếu kiểm kê, đặc biệt là Phiếu 02, do đó Chi cục Kiểm lâm không thể triển khai việc cập nhập số liệu vào chương trình quản lý cơ sở dữ liệu diễn biến rừng trên máy tính do Cục Kiểm lâm cung cấp (Chương trình theo dõi diễn biến rừng do Cục Kiểm lâm thiết kế sử dụng số liệu từ phiếu 02 để cập nhật cơ sở dữ liệu).

c/ Kết quả thực hiện trong thời gian qua.

- Chi cục Kiểm lâm hàng năm đã tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ quản lý bảo vệ rừng, kiểm lâm địa bàn của các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ về các biện pháp kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Hàng năm tổ chức cho các đơn vị trực thuộc thu thập số liệu diễn biến rừng theo các nguyên nhân, loại chủ quản lý, theo chức năng phòng hộ và cập nhật, xử lý số liệu trong chương trinh thống kê rừng và tổng hợp số liệu theo tiểu khu, xã, huyện báo cáo kết quả cho Chi cục tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Cục Kiểm lâm.

- Với những trở ngại nêu trên, việc triển khai xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu diễn biến rừng theo lô trạng thái ở tỉnh Quảng Nam không thể triển khai được (không có phiếu 02, không có kinh phí). Từ năm 2003, được sự hướng dẫn và tập huấn của Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm đã triển khai cập nhật và theo dõi sự biến động tài nguyên rừng theo chương trình thống kê rừng (cập nhật số liệu đến mức độ tiểu khu) và hàng năm đã có cập nhật sự biến đổi và tổng hợp báo cáo Cục Kiểm lâm và kết quả được đánh giá tốt.

d/ Những tồn tại:

- Vì không có các phiếu kiểm kê số 02, do đó việc theo dõi diễn biến theo chức năng 3 loai rừng, theo chủ quản lý chỉ mang tính chất tương đối do không nắm được thông tin chính xác của lô rừng. Các tính chất trên được xác định theo tiêu chí sau:

+ Đối với thay đổi chức năng 3 loại rừng: các đánh giá thay đổi này chỉ mang tính cảm quan: Trồng rừng hoặc khai thác rừng theo các dự án 327, 661: xếp vào chức năng phòng hộ hoặc những thay đổi tại các khu rừng phòng hộ (Phú Ninh); Trồng rừng hoặc khai thác rừng theo các dự án trồng rừng sản xuất: xếp vào chức năng rừng sản xuất; Chức năng rừng đặc dụng: chỉ đánh giá ở những khu rừng đặc dụng (Sông Thanh, Cù Lao Chàm,...)

+ Đối với thay đổi theo chủ quản lý: chủ yếu quản lý sự thay đổi đối với những diện tích rừng của các tổ chức và các đơn vị quản lý rừng theo các dự án (các dự án trồng rừng theo ngân sách của Nhà nước)

- Cục Kiểm lâm đã có hướng dẫn về việc khắc phục không có phiếu 02 là sử dụng bản đồ hiện trạng rừng tỉ lệ 1/25.000 tiến hành điều tra thực địa ở hiện trường tại từng lô rừng để lập lại phiếu 02. Đây là hoạt động khó thực hiện được nhất là đối với tỉnh Quảng Nam do diện tích đất lâm nghiệp tương đối lớn, địa hình phức tạp, các hoạt động tại hiện trường tương đối khó khăn, hơn nữa hàng năm ngân sách tỉnh chưa cân đối được nguồn ngân sách cho hoạt đồng này, nên việc tổ chức điều tra, xác định lại phiếu 02 dựa vào bản đồ hiện trạng rừng cấp xã không thể triển khai được.

Tóm lại, mặt dù việc cập nhật số liệu diễn biến rừng hàng năm tại tỉnh Quảng Nam theo chương trình thống kê rừng chưa mang tính xác cao do đơn vị cập nhật là tiểu khu, nhưng kết quả cũng đã được đánh giá được sự diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm của tỉnh đồng thời khắc phục được việc không có phiếu 02 của đợt kiểm kê rừng năm 1999. Kết quả hàng năm được Chi cục Kiểm lâm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xác nhận và trình Cục Kiểm lâm đúng tiến độ và đạt yêu cầu kỹ thuật.

III. Xây dựng cơ sở dữ liệu tới lô trạng thái và lập bản đồ rừng cấp xã.

1. Kết quả rà soát 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng.

Hiện nay kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng đã được tổng hợp trình UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Kết quả số liệu rà soát được tổng hợp đến mức độ khoảnh và bản đồ GIS toàn tỉnh tỉ lệ 1/100.000, hệ chiếu VN2000. Tuy nhiên, kết quả này sẽ có những tồn tại đối với việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu diễn biến rừng. Cụ thể như sau:

- Kết quả số liệu rà soát 3 loại rừng ở mức độ khoảnh nên không thể dựa vào kết quả này cập cơ sở dữ liệu tới lô trạng thái, chỉ phù hợp với chương trình thống kê rừng (mức độ cập nhật đến tiểu khu).

- Thành quả bản đồ quy hoạch 3 loại rừng đã được số hoá nhưng các lớp thông tin chưa được đồng bộ ở hệ chiếu VN2000 và chỉ mới ở tỉ lệ 1/100.000.

- Số liệu hiện trạng rừng chưa được cập nhật đầy đủ ở biểu tổng hợp và bản đồ.

2. Kế hoạch xây dựng CSDL tới lô trạng thái và lập bản đồ rừng cấp xã.

- Do các hạn chế ở kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng và ở Quảng Nam trước đây không có phiếu 02 nên việc cập nhật cơ sở dữ liệu tới mức độ lô trạng thái sẽ gặp khó khăn trừ khi tổ chức kiểm kê lại rừng tự nhiên tại tỉnh Quảng Nam để xác định chính xác diễn biến rừng và lập lại các phiếu kiểm kê (nhất là phiếu 02) để có cơ sở cập nhật và theo dõi trong những năm tiếp đúng theo quy trình kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

- Trên cơ sở tiếp nhận số liệu rà soát, quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh, năm 2007, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục cập nhật, tổng hợp diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo chương trình thống kê rừng ở mức độ tiểu khu

- Thực hiện Chỉ thị 88/2006/CT-BNN ngày 27/9/2006 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm và Công văn số 305/SBCVT ngày 08/8/2007 của Sở Bưu chính Viển thông tỉnh Quảng Nam về việc lập dự toán chi Nhân sách Nhà nước cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2008, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng trình các ngành chức năng và UBND tỉnh xem xét đưa vào dự toán ngân sách năm 2008. Nếu dự án được phê duyệt, các hoạt động liên quan đến việc xây dựng CSDL tới lô trạng thái và lập bản đồ rừng cấp xã, huyện, tỉnh và việc theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp được thực hiện trong năm 2008 và những năm tiếp theo. Một số nội dung liên quan của dự án như sau:

	Nội dung
	Tiến độ (năm)

	
	2008
	2009
	2010

	Mua phần mềm Mapinfo
	x
	
	

	Cài đặt CSDL và đào tạo
	x
	
	

	Điều chỉnh CSDL trên cơ sở kết quả rà soát 3 loại rừng theo Chỉ thị 38. Tạo lập CSDL có kết nối với bản đồ
	x
	
	

	Biên tập, kết nối CSDL bản đồ với thuộc tính các lô, tỷ lệ 1/25.000
	x
	
	

	Chỉnh lý, nâng cấp CSDL bằng công nghệ viễn thám (ảnh vệ tinh)
	x
	
	

	Tổ chức theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin hàng năm
	x
	x
	x


CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH quảng trị
Công tác theo dõi diễn biến rừng 

và đất lâm nghiệp Giai đoạn 2001-2006

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ngay sau khi Chỉ thị 32/2000/CT/BNN-KL của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng dự án và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 631/QĐ-UB ngày 30/3/2001. Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, Chi cục đã tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi diện biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh từ năm 2001 đến nay.

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp:

· Chi cục đã hợp đồng với Trung tâm tư vấn thông tin lâm nghiệp - Viện điều tra quy hoạch rừng xây dựng cơ sở dữ liệu diễn biến rừng dựa trên kết quả kiểm kê rừng đã được công bố tại Quyết định 03/2001/QĐ-TTg ngày 5/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ, dữ liệu nền địa hình và ranh giới hành chính được lấy từ nguồn bản đồ địa giới hành chính 364 của Chính phủ;

· Độ chính xác của dữ liệu (bản đồ, số liệu) cơ bản đảm bảo yêu cầu của công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

· ứng dụng phần mềm DBR do Cục Kiểm lâm ban hành để quản lý cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu đã được cài đặt đến từng Hạt Kiểm lâm và được vận hành tốt đáp ứng yêu cầu sử dụng ở địa phương.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp của Chi cục:

· Chi cục thường xuyên cử cán bộ xuống chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các các đơn vị cơ sở; 

· Tham mưu cho UBND tỉnh xác nhận số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp hàng năm của tỉnh và gửi báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Liên tục các năm từ 2002 đến nay, Quảng Trị đều có số liệu cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm;

· Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường để thu thập và cập nhật số liệu về: địa giới hành chính, thiết kế trồng rừng, khai thác rừng, quy vùng sản xuất nương rẫy, giao đất giao rừng,... Đặc biệt là trong công tác rà soát 3 loại rừng theo chỉ thị 38/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ:

· Vấn đề con người luôn là vấn đề quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin. Vì vậy chi cục hết sức quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức.
· Chi cục đã cử 13 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Cục Kiểm lâm tổ chức, cử 02 cán bộ đi tập huấn tại Trung tâm tư vấn thông tin lâm nghiệp, phối hợp với Trung tâm tư vấn thông tin lâm nghiệp mở hai lớp tập huấn tại Chi cục,

· Ngoài ra, hàng năm Chi cục đều mở các lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cho cán bộ kiểm lâm ở cơ sở.

· Đến nay năng lực của cán bộ thực hiện công tác này đã được nâng lên đáng kể, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

4. Đầu tư trang thiết bị, máy móc:

Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Chi cục đã đầu tư:

· Mỗi Hạt Kiểm lâm 1 bộ máy vi tính để phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

· Tại văn phòng Chi cục trang bị thêm: Sevroz máy chủ, máy in màu A0, máy in màu A3, máy scaner. 

· Các máy tính trong nội bộ Chi cục được nối mạng cục bộ nhưng đến nay đã hỏng (Chi cục đang có kế hoạch kết nối thông tin thông qua mạng internet), các thiết bị còn lại vẫn hoạt động đảm bảo nhu cầu công việc

· Tất cả các Trạm kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đề đã được trang bị máy định vị GPS để phục vụ công tác.

5. Công tác trình duyệt và báo cáo kết quả:

Công tác cập nhật  diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được thực hiện từ cấp xã và chủ rừng, sau đó kết quả được tổng hợp theo từng huyện và nộp về chi cục kiểm lâm để tổng hợp cho toàn tỉnh. ở mỗi cấp tổng hợp số liệu đều có xác nhận kết quả của chính quyền địa phương cùng cấp (xã, huyện, tỉnh)

Hàng năm, sau khi hoàn tất công tác cập nhật ở cơ sở Chi cục đều tổ chức đoàn kiểm tra nghiệm thu với sự có mặt của một số đơn vị liên quan (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Tài chính). Kết quả được thông qua các ngành liên quan để báo cáo với UBND tỉnh trước khi gửi báo cáo lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm).

Liên tục trong các năm từ 2002 đến nay Chi cục đều thực hiện đúng thời gian quy định và đảm bảo chất lượng báo cáo và đã được Cục Kiểm lâm đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

II/ NHỮNG TỒN TẠI VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. Tồn tại:
· Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở địa phương lần đầu tiên được tổ chức thực hiện. Đây là việc làm mới mẻ, chưa ai có kinh nghiệm, chưa có hiểu biết đầy đủ về các nội dung kỹ thuật. Công việc này đòi hỏi phải được sử dụng công nghệ hiện đại như: Cơ sở dữ liệu, công nghệ GIS và cả công nghệ viễn thám. Tất cả đều rất mới mẻ đối với cán bộ ở địa phương. 

· Nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, do đó cán bộ làm công tác này cần được ổn định và được đào tạo thường xuyên. Trong thực tế một số cán bộ được đào tạo nhưng không thực hiện nhiệm vụ này hoặc luân chuyển công tác.

· Lãnh đạo một số đơn vị ở cơ sở còn thiếu kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo chưa kịp thời dẫn đến hoàn thành chậm, chất lượng không cao.  

· Phương tiện, trang thiết bị còn thiếu và không đồng bộ. Máy định vị còn thiếu, một số máy vi tính đến nay đã quá cũ không còn đáp ứng cho việc cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp;

· Tài liệu kiểm kê rừng 286 có độ chính xác không cao, một số trường hợp có  sai lệch lớn, không có phiếu 02 (phiếu mô tả lô) ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của CSDL.

· Dự phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp và Sở Tài nguyên Môi trường trong công theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp chưa tương xứng với nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi bên.

· Sau khi có kết quả rà soát 3 loại rừng, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận kết quả và tổ chức cập nhật vào CSDL diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Trong quá trình cập nhật đã gặp một số vướng mắc, cụ thể là:

+ Có sự sai khác về số liệu (diện tích, loại đất, trạng thái,...) nhất là số liệu ở cấp tiểu khu; 

+ Số liệu trong rà soát 3 loại rừng chỉ đến cấp tiểu khu trong khi số liệu trong CSDL là đến lô trạng thái;

+ Trong rà soát 3 loại rừng sử dụng bản đồ nền địa hình của ngành tài nguyên môi trường với hệ chiếu VN2000. So sánh với bản đồ trong CSDL có nhiều sự sai khác (ranh giới hành chính, đường bình độ, hệ thống tiểu khu,...) vì vậy rất khó khăn cho việc cập nhật vào CSDL

· Việc chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM đang sử dụng sang VN2000 theo chỉ đạo của Bộ đến nay chưa thực hiện được. Lý do chưa có kinh phí đồng thời chưa tìm được nguồn cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của Bộ (Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Trị từ chối việc cung cấp dữ liệu). 

2. Biện pháp khắc phục:

· Việc cập nhật thông tin theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp phải được thực hiện một cách thường xuyên. Hàng tháng kiểm lâm địa bàn phải tổng hợp ghi vào sổ nhật ký tình hình diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn phụ trách.  

· Chi cục sẽ phối hợp với một số dự án về lâm nghiệp tổ chức thêm các lớp tập huấn về sử dụng các phần mềm GIS, máy định vị nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cho cán bộ. Đồng thời cử cán bộ đi đào tạo để có thể tiếp cận các công nghệ mới (ảnh viễn thám).
· Bố trí ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật biết cập nhật trên máy tính ở mỗi Hạt Kiểm lâm để tránh sự lúng túng khi khi có sự điều động luân chuyển cán bộ.

· Ưu tiên 01 máy vi tính cho công tác theo dõi diễn biến rừng ở mỗi Hạt, đầu tư thay thế một số máy tính đã quá cũ, trang bị thêm máy định vị đảm bảo mỗi Hạt có tối thiểu 2 máy phục vụ công tác

· Do còn nhiều vướng mắc nên việc chuyển kết quả rà soát 3 loại rừng vào CSDL là hầu như không thực hiện được. Vì vậy chúng tôi chỉ sử dụng tài liệu đó để cập nhật lại vào CSDL, đến nay đã cập nhật xong phần số liệu và đang tiến hành với phần bản đồ.

3. Kiến nghị:

· Đề nghị Cục Kiểm lâm sớm tham mưu cho Bộ ban hành quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, hướng dẫn thực hiện công tác thống kê, kiểm kê rừng. 

· Tăng cuờng ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS, đề nghị Cục Kiểm lâm có những hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng ảnh viễn thám để vừa giảm công cập nhật, vừa nâng cao độ chính xác của bản đồ, nhất là đối với những vùng xa xôi đi lại khó khăn. Đồng thời giúp địa phương trong việc tìm kiếm nguồn ảnh vệ tinh phân giải cao .

· Hiện nay, phần mềm cơ sở dữ liệu (DBR) và phần mềm Mapinfo quản lý bản đồ chạy độc lập nhau, không có sự liên kết chặt chẽ giữa số liệu và bản đồ. Do đó rất khó phát hiện những sai sót giữa 2 kiểu dữ liệu. Đề nghị Cục nghiên cứu khắc phục tình trạng này.

· Để có thể thực hiện việc chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM đang sử dụng sang VN2000 theo chỉ đạo của Bộ, đề nghị Cục Kiểm lâm hướng dẫn cụ thể việc tìm nguồn cung cấp dữ liệu (dữ liệu của ngành Tài nguyên Môi trường để biên tập bản đồ 1/10000), hỗ trợ một phần kinh phí để chuyển đổi vì địa phương đang rất khó khăn về kinh phí.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng
đánh giá kết quả công tác theo dõi
diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

1. Năng lực cán bộ thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ.

- Được Cục Kiểm lâm trang bị các phần mềm diễn biến rừng (DBR) địa phương đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, triển khai điều tra thu thập các thông tin về rừng và đất lâm nghiệp, tiến hành cập nhật vào cơ sở dữ liệu, tham mưu cho tỉnh cung cấp các thông tin về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đảm bảo kịp thời chính xác, đồng thời cung cấp số liệu phục vụ yêu cầu tổng hợp báo cáo theo hệ thống của ngành trong toàn quốc đúng thời gian quy định.

- Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay đang được triển khai đồng bộ trên toàn quốc, vì vậy công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cần được duy trì và thực hiện liên tục ở những năm tiếp theo. Mặt khác do đặc thù Sóc Trăng là tỉnh đồng bằng, hệ sinh thái rừng ngập (tràm cừ) chiếm diện tích khá lớn, kinh tế người dân sống ven rừng còn khó khăn, việc ra vào rừng vẫn còn, nên nguy cơ cháy rừng là rất cao. Địa phương chưa được Cục Kiểm lâm trang bị các phần mềm như: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng; Phân vùng trọng điểm cháy rừng... vì vậy việc theo dõi, thu thập các thông tin về cháy rừng, cũng như các chương trình cảnh báo khác đang bị động. 

- Đối với các loại ảnh viễn thám như: Landsat, Spos, Quicvibird có độ phân giải cao, nhu cầu sử dụng rất cần, nhưng giá thành mua khá đắt, điều này đã ảnh hưởng phần nào đến công tác quản lý.

2. Việc tiếp nhận kết quả rà soát 3 loại rừng ở địa phương để cập nhật vào cơ sở dữ liệu và bản đồ rừng.

- Hiện nay địa phương thực hiện xong việc rà soát 3 loại rừng, số liệu rà soát đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, nhưng do có sự biến động về diện tích rừng trồng tự phát trong dân (các hộ gia đình) nên UBND tỉnh đang chỉ đạo điều chỉnh và thống kê bổ sung, khi  hoàn chỉnh số liệu UBND tỉnh sẽ  quyết định công bố, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiến hành cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

3. Việc chuyển đổi bản đồ từ hệ quy chiếu UTM sang VN2000 địa phương có kiến nghị như sau:

Thực hiện đồng bộ một hệ quy chiếu VN2000 thuận lợi cho công tác quản lý và kiểm tra. Tuy nhiên đối với phiên bản mới này cần có các thông tin hướng hướng dẫn về những ưu và nhược điểm của nó, để đơn vị quản lý thông tin cảnh giác với những nhược điểm nhằm tránh những tình huống xấu (nếu có) xảy ra. 
Đối với địa phương hệ quy chiếu VN 2000 đang sử dụng, có được là do tự sưu tầm từ đồng nghiệp, rất mong Cục Kiểm lâm cung cấp thông tin và hướng dẫn thêm.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH Sơn la
kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng
và đất lâm nghiệp giai đoạn 2001-2006
I. Những căn cứ để triển khai dự án.
Quyết định số 698/QĐ-NN-KL ngày 28/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho phép triển khai thực hiện quản lý rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng qua mạng máy tính từ Trung ương đến các Chi cục Kiểm lâm.

Thông tư số 111/1998/TT-BTC ngày 03/8/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập tin điện tử thuộc công nghệ thông tin.

Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước.

Công văn số 196/KH-TCCB ngày 05/4/2000 của Cục Kiểm lâm về việc hướng dẫn lập dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông tư số 102/2000/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

II. Quá trình triển khai dự án và kết quả thực hiện.
Từ các căn cứ trên, Chi cục Kiểm lâm Sơn La đã tiến hành xây dựng dự án và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3833/2002/QĐ-UB ngày 29/11/2002 phê duyệt Dự án theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tổng số kinh phí đầu tư là: 3.231.680.000đồng (ba tỷ hai trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng chẵn); trong đó:

- Chi phí trực tiếp: 

1.883.466.000 đồng
- Chi phí gián tiếp: 

407.134.000 đồng
- Mua sắm thiết bị máy: 
731.080.000 đồng
- Kinh phí dự phòng: 
210.000.000 đồng
Từ năm 2001-2006, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức triển khai một số công việc và đạt được các kết quả cụ thể sau:

1. Kết quả về thực hiện mục tiêu của dự án.

- Xây dựng được hệ thống thông tin về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ngoài thực địa. Bước đầu đã khởi tạo được cơ sở dữ liệu về quản lý rừng và đất lâm nghiệp làm cơ sở cho công tác điều hành, lập kế hoạch đầu tư, xây dựng của tỉnh.

- Chi cục Kiểm lâm đã cử một bộ phận công chức có kiến thức về tin học và lâm nghiệp theo học các lớp tập huấn chuyên ngành về sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, quy trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa theo chương trình đào tạo của Cục Kiểm lâm, từ đó đã đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật làm công tác tin học của các Hạt Kiểm lâm có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ từng bước đáp ứng được việc cập nhật số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ngoài thực địa.

- Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm trên địa bàn tỉnh, từ đó làm cơ sở cho công tác quản lý rừng và đất rừng hàng năm của tỉnh.

2. Kết quả về hoạt động của dự án.

- Xây dựng được hệ thống mạng LAN trong văn phòng Chi cục và mua sắm được các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho việc kết nối mạng.

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa.

- Xây dựng được hệ thống bản đồ tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp cụ thể đến lô trạng thái và đến chủ sử dụng trên máy tính của 201/201 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh thông qua việc kế thừa hệ thống bản đồ thành quả trong công tác giao đất lâm nghiệp, giao rừng.

- Tổ chức việc thu thập số liệu ngoài thực địa và cập nhật sự thay đổi trên máy tính, khoanh vẽ lên bản đồ hiện trạng để từ đó tổng hợp, báo cáo số liệu cho UBND tỉnh và Cục Kiểm lâm theo định kỳ hàng năm.

- Thiết kế hệ thống, xử lý dữ liệu và tổng hợp biến động của từng khu vực trong toàn tỉnh hàng năm.

- Tổ chức được các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác kỹ thuật, kiểm lâm địa bàn của các Hạt Kiểm lâm nắm vững quy trình thu thập thông tin ngoài thực địa, xử lý dữ liệu tổng hợp. Đã tổ chức tại văn phòng Chi cục được 2 lớp sử dụng máy định vị GPS, 3 lớp sử dụng phần mềm Mapinfo, 1 lớp sử dụng phần mềm Diễn biến rừng với tổng số 130 cán bộ tham gia

3. Kết quả về thu thập số liệu diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm

Thông qua việc cập nhật số liệu hàng năm do kiểm lâm địa bàn thực hiện, bước đầu Chi cục đã tổ chức thành công dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện được qua các năm như sau:

	TT
	Năm
	Tổng DT tự nhiên
	Tổng DT

đất LN

(ha)
	Trong đó (ha)
	Độ che phủ (%)

	
	
	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	Đất trống LN
	

	1
	2002
	1.405.500
	898.433,82
	458.207,90
	22.449,28
	417.776,64
	34,20

	2
	2003
	1.405.500
	877.772,47
	468.608,45
	25.952,04
	383.211,98
	35,19

	3
	2004
	1.405.500
	916.149,39
	497.428,97
	29.293,12
	389.427,30
	37,17

	4
	2005
	1.405.500
	913.339,80
	550.920,50
	20.148,20
	342.271,10
	40,60

	5
	2006
	1.412.500
	930.184,15
	561.125,84
	21.802,97
	347.255,34
	41,17


Tuy nhiên do trang thiết bị về công nghệ thông tin và các thiết bị phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến rừng chưa thật sự đầy đủ nên sau khi được tập huấn lực lượng này không thường xuyên được vận dụng và thực hành, điều kiện để lực lượng này tiếp cận với các công nghệ hiện đại còn rất hạn chế. Do đó đề nghị cần tiếp tục đầu tư một số trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để tiếp tục tổ chức tập huấn và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ.

III. Những thuận lợi, khó khăn và một số kiến nghị.

1. Thuận lợi:

- Tỉnh đã quan tâm và phê duyệt cho triển khai dự án theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn.

- Chương trình giao đất lâm nghiệp, giao rừng của Sơn La đã triển khai hoàn thành, việc thừa kế số liệu giao đất, giao rừng và hệ thống bản đồ của tỉnh Sơn La đã được cập nhật quản lý đến từng lô thửa, chủ hộ là điều kiện rất thuận lợi cho công tác theo dõi diễn biến rừng hàng năm của tỉnh.

2. Khó khăn:

- Lực lượng kiểm lâm vừa yếu về kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ mới, hiện đại như cơ sở dữ liệu, công nghệ GIS và cả công nghệ viễn thám phục vụ công tác chuyên môn vừa thiếu kiến thức cơ bản trong sử dụng thiết bị và bản đồ.

- Việc thống nhất sử dụng hệ tọa độ VN2000 dùng chung trong toàn quốc tạo ra thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp nhưng cũng là một khó khăn đòi hỏi phải đào tạo năng lực cho cán bộ làm công việc chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ thống nhất về VN2000.

- Thiếu thốn trang thiết bị, máy móc kỹ thuật mới do không được đầu tư kinh phí hoặc đầu tư còn nhỏ giọt, dàn trải.

- Sơn La là tỉnh có diện tích rộng, xa trung tâm, đi lại khó khăn dẫn đến việc thu thập thông tin thực địa còn chậm so với tiến độ đề ra.

- Cán bộ kiểm lâm cắm điểm ở xã rất mỏng. Một bộ phận kiểm lâm địa bàn năng lực trình độ còn hạn chế dẫn đến việc đánh giá không đúng trạng thái và đối tượng rừng thay đổi.

3. Đề xuất một số việc cần làm và các kiến nghị:

- Tập huấn cho cán bộ kiểm lâm địa bàn biết sử dụng hệ thống bản đồ VN2000 và thiết bị định vị vệ tinh GPS để theo dõi những biến động về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn mình quản lý một cách thuận lợi và chính xác. Thường xuyên tập huấn cho cán bộ kỹ thuật phụ trách công nghệ thông tin của các Hạt Kiểm lâm cập nhật biến động dữ liệu tại cơ sở (mỗi Hạt Kiểm lâm một cán bộ) cũng như cách sử dụng phần mềm diễn biến rừng, phần mềm biên tập bản đồ Mapinfo, sử dụng máy định vị GPS và một số chuyên môn khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Về kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất) chưa có kết luận chính xác. Từ kết quả rà soát đối chiếu với số liệu diễn biến rừng của kiểm lâm vẫn còn chênh lệch nhau ở cả 3 loại rừng, kể cả số liệu rà soát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. UBND tỉnh Sơn La vẫn chưa có quyết định nên việc đánh giá cũng như cập nhật CSDL, bản đồ rừng chưa thực hiện. Sau khi có kết quả rà soát, Chi cục có kế hoạch điều chỉnh thống nhất cơ sở dữ liệu và bản đồ quy hoạch, hiện trạng rừng và chủ sử dụng đến lô trạng thái nhưng phải đến cuối năm 2008 mới hoàn thành cả ở thực địa và trên bản đồ.

- Về hệ thống bản đồ: Chi cục đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống bản đồ dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp từ tỉnh, huyện đến xã. Tuy nhiên hệ tọa độ bản đồ của các xã không đồng nhất với hệ tọa độ chung VN2000. Với số lượng bản đồ khá lớn nên Chi cục Kiểm lâm sẽ hoàn thành việc chuyển đổi sang hệ tọa độ VN2000 và hoàn thành biên tập bản đồ cấp huyện, cấp tỉnh trong quý II năm 2008.

- Cần thiết phải mở các lớp tập huấn quy trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa cho các cán bộ kiểm lâm địa bàn của các hạt để lực lượng này định kỳ hàng tháng theo dõi và cập nhật biến động rừng và đất lâm nghiệp. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn việc xây dựng qui trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa cho kiểm lâm địa bàn mà đặc biệt là kỹ năng sử dụng thiết bị định vị vệ tinh (GPS) để kiểm tra thực địa. Tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm diễn biến rừng, phần mềm xử lý bản đồ trên máy tính (công nghệ GIS).

- Cần tập trung vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị để hoàn thiện việc lắp đặt mạng máy tính và thiết bị định vị (GPS) để kiểm tra ngoài thực địa. và hoàn thành việc điều chỉnh hệ thống bản đồ theo dõi diễn biến rừng sau rà soát 3 loại rừng.

- Công tác ngoại nghiệp phải được thực hiện thường xuyên, tránh tình trạng dồn vào tháng cuối năm. Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã là lực lượng chủ yếu để thu thập thông tin thực địa.

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án ở các Hạt Kiểm lâm để việc thực hiện đạt kết quả cao.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên
Kết quả Thực hiện công tác theo dõi 
diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

I. Tổ chức xây dựng Dự án:

Sau khi có Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm tiến hành xây dựng dự án" Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên" và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2373/QĐ-UB ngày 13/6/2001 với tổng kinh phí 1.336 triệu đồng, thời gian thực hiện Dự án 3 năm: 2001- 2003.

II. Kết quả triển khai thực hiện Dự án:

1. Công tác chỉ đạo điều hành Dự án:

- Thành lập 01 ban điều hành dự án cấp tỉnh do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm làm trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Ban điều hành dự án có nhiệm vụ: Tổ chức triển khai thực hiện các hạng mục của dự án theo kế hoạch đã đề ra, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật thu thập thông tin ngoài thực địa về biến động rừng và đất lâm nghiệp hàng năm...

- Thành lập 9 ban chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cấp huyện, 125 ban chỉ đạo cấp xã do lãnh đạo UBND huyện, UBND xã làm trưởng ban, thành viên gồm đại diện các ngành: Kiểm lâm, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Thống kê và các chủ rừng có diện tích lớn.   

2. Công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ: 

 - Tổ chức 01 lớp đào tạo tin học cơ bản cho 16 người là lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật các Hạt Kiểm lâm, chuyên viên các phòng nghiệp vụ.   

- Hàng năm tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, kiểm lâm địa bàn về quy trình  kỹ thuật để thu thập thông tin ngoài thực địa.

- Cử 06 cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Cục Kiểm lâm tổ chức nhằm nâng cao trình độ, cập nhật những thông tin thay đổi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. 

3. Mua trang thiết bị: 

Chi cục Kiểm lâm  tiến hành tổ chức  mua sắm đầu tư các trang thiết bị phục vụ dự án:  01 máy chủ, 13 máy trạm, 01 máy in khổ A3, 13 máy in khổ A4, 03 máy điều hòa nhiệt độ , trang thiết bị tin học văn phòng liên quan... 

- Thiết lập hệ thống mạng LAN (mạng cục bộ) tại văn phòng Chi cục, hệ thống mạng WAN (mạng máy tính diện rộng) kết nối giữa Chi cục Kiểm lâm với Cục Kiểm lâm và 9 Hạt Kiểm lâm trong tỉnh 

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu:

- Lấy kết quả kiểm kê rừng theo Chỉ thị số 286/TTg ngày 2/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở, Chi cục Kiểm lâm tiến hành số hóa và biên tập bản đồ hiện trạng rừng của 125 xã có rừng trên cơ sở sử dụng ảnh viễn thám để chỉnh lý số liệu.

- Tiến hành cài đặt, tổ chức nhập số liệu ban đầu theo kết quả kiểm kê rừng năm 1999 tới lô trạng thái cho 3 cấp xã, huyện, tỉnh vào máy vi tính  bằng phần mềm diễn biến rừng do Cục Kiểm lâm lập và cung cấp.

5. Tổ chức theo dõi, cập nhật diện tích rừng và đất lâm nghiệp thay đổi hàng năm: Căn cứ số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp hàng năm do kiểm lâm địa bàn thực hiện, diện tích rừng và đất lâm nghiệp biến động được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu trong 3 năm (2001-2003)  là 28.577,69ha. Cụ thể :

- Diện tích đất không có rừng phát triển thành rừng 22.473,3ha.

+ Diện tích rừng trồng mới 12.908,11ha .

+ Diện tích rừng tái sinh do được bảo vệ tốt 9.565,19ha.

- Diện tích rừng kiểm kê sai trạng thái đã được điều chỉnh lại 2.375,81ha.

- Diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất (vườn tạp, công trình công...) 855,24ha.

- Diện tích thay đổi trạng thái do khai thác 2.873,34ha. 

6. Kinh phí  thực hiện các hạng mục công việc của dự án :

Căn cứ vào Quyết định số 2373/QĐ-UB ngày 13/6/2001 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện 1.336.917.670đồng. 
Trong đó:

- Mua sắm trang thiết bị 344.454.800 đồng

- Tập huấn đào tạo 23.166.000 đồng.

- Xây dựng, chuyển giao khoa học công nghệ và khởi tạo cơ sở dữ liệu 527.553.000 đồng

- Theo dõi, cập nhật thông tin thay đổi 441.743.870 đồng

III. Sau khi kết thúc Dự án:

Sau khi kết thúc Dự án (năm 2003), từ năm 2004 Chi cục Kiểm lâm được UBND tỉnh Thái Nguyên cho tiếp tục thực hiện dự án bằng nguồn kinh phí sự nghiệp quản lý bảo vệ rừng hàng năm. Kết quả từ năm 2004-2006, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã tổ chức cập nhật được 14.432,74ha rừng và đất lâm nghiệp thay đổi với tổng kinh phí thực hiện 236,611 triệu đồng.

IV. Việc tiếp nhận kết quả rà soát 3 loại rừng:

Sau khi tỉnh Thái Nguyên hoàn thành việc rà soát 3 loại rừng (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 8/8/2007) Chi cục Kiểm lâm chủ động liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiếp nhận kết quả rà soát 3 loại rừng (hệ thống bảng biểu tổng hợp, 03 bộ bản đồ giấy cấp tỉnh;  hệ thống bản đồ số cấp tỉnh, huyện và xã), Chi cục tiến hành in ấn bản đồ quy hoạch 3 loại rừng cấp huyện, xã; cử cán bộ xuống từng đơn vị, chủ rừng cài đặt, hướng dẫn cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu của phục vụ công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng năm 2007.

V. Đánh giá kết quả thực hiện:

1. Kết quả đạt được:

- Trong những năm qua tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đạt được kết quả nhất định, đạt được các hạng mục công trình Dự án đã đề ra, số liệu rừng và đất lâm nghiệp đã góp phần tích cực phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp tại các địa phương trong tỉnh. 

- Việc đầu tư các trang thiết bị và hệ thống máy tính góp phần tích cực trong việc xử lý dữ liệu và trao đổi thông tin giữa Chi cục và các Hạt Kiểm lâm, thông qua thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trình độ nghiệp vụ của cán bộ kiểm lâm được nâng lên, gắn trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn với cơ sở.

2. Tồn tại:

- Hệ thống bản đồ phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng hiện tại đang sử dụng trên hệ chiếu UTM, tỷ lệ bản đồ lớn nên quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn trong việc định vị lô, cập nhật các lô thay đổi có diện tích nhỏ, đặc biệt là việc ứng dụng các phương tiện hiện đại (máy định vị GPS) phục vụ công tác theo dõi.

- Lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn xã còn thiếu, 1 người phải phụ trách 3-4 xã; hầu hết cán bộ trực tiếp tham gia dự án đều chưa học một trường lớp nào về lĩnh vực công nghệ thông tin. Sau khi được trang bị máy để thực hiện dự án mới chỉ được tập huấn một số chương trình phục vụ cho dự án nên gặp không ít khó khăn khi vận hành, sử dụng máy. Những cán bộ trên ngoài công việc sử dụng máy còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên thời gian để nghiên cứu chuyên sâu còn nhiều hạn chế .

- Hiện nay, hầu hết các máy móc trang thiết bị được trang bị từ năm 2001 không đồng bộ, có cấu hình thấp. Hiệu quả bị hạn chế trong việc triển khai khai thác và xử dụng các phần mềm ứng dụng. Từ khi triển khai dự án đến nay, do điều kiện kinh phí có hạn nên chưa có điều kiện kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại (máy định vị GPS, máy ảnh kỹ thuật số...) phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng.   

 - Sau khi nhận bàn giao kết quả rà soát 3 loại rừng, việc đưa tài liệu bản đồ sau rà soát vào công tác theo dõi diễn biến rừng gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân sau:

+ Thiếu biểu thống kê diện tích cho từng lô kiểm kê (biểu 01).

+ Lô có diện tích nhỏ không thể hiện trên bản đồ.

+ Còn nhiều lô kiểm kê sau khi rà soát có sai sót về diện tích, trạng thái.

+ Không xác định được loài cây, cấp tuổi đối với trạng thái rừng trồng.

+ Diện tích rừng và đất lâm nghiệp tại địa phương sau khi được rà soát chênh lệch lớn so với kết quả đo giao khép kín cho các hộ gia đình do cơ quan Tài nguyên Môi trường thực hiện. 

- Các hệ điều hành, các chương trình cài đặt ứng dụng hầu hết là phần mềm chưa đăng ký bản quyền với nhà sản xuất. 

vI. Phương hướng thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng trong giai đoạn tiếp theo: 

Với mục đích khắc phục những tồn tại trên nhằm đưa công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được thực hiện đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã xây dựng dự án " ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo vệ rừng tỉnh Thái Nguyên" và đã được UBND tỉnh Thái Nguyên  phê duyệt (tại Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 18/6/2007) thực hiện trong 3 năm (2007- 2009) với tổng kinh phí là 2 tỷ 178 triệu đồng. Dự án tập trung thực hiện các nội dung sau :

1. Trang bị mới hệ thống máy vi tính, máy in, máy định vị GPS, máy ảnh kỹ thuật số, máy chiếu... cho Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc. 

2. Củng cố lại hệ thống mạng LAN, lắp đặt đường truyền internet băng rộng (ADSL) tại văn phòng Chi cục và các đơn vị.

 3. Nâng cấp cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trên  cơ sở kết quả rà soát 3 loại rừng của tỉnh, chuyển đổi hệ quy chiếu bản đồ UTM đang sử dụng sang hệ quy chiếu VN2000 và biên tập bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000..      

4. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật điều tra, cập nhật bản đồ;  kiến thức về tin học cho cán bộ tại các Hạt kiểm lâm, các chủ rừng...

5. Xây dựng, nâng cấp các phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm phục vụ tốt việc quản lý, cập nhật  trao đổi thông tin như các phần mềm: Phần mềm phân vùng trọng điểm cháy rừng, phần mềm quản lý các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, phần mềm báo cáo thống kê các hoạt động của lực lượng kiểm lâm....

6. Mua bản quyền các hệ điều hành như Window, Office; phần mềm quản lý bản đồ Map Info cho máy chủ và các máy trạm...

ý kiến đề nghị:

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dành một phần ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương trong việc mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác điều tra theo dõi diễn biến rừng, hỗ trợ kinh phí cho các chương trình tập huấn nghiệp vụ do các Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm chỉ đạo UBND các tỉnh nhanh chóng triển khai việc phân định ranh giới trên thực địa theo kết quả rà soát 3 loại rừng.

- Cục Kiểm lâm mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ theo dõi diễn biến rừng, về kỹ năng sử dụng hệ thống bản đồ có hệ tọa độ VN2000 và ứng dụng thiết bị định vị vệ tinh GPS trong việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH thanh hóa
tình hình thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp 
I. Kết quả đạt được:

1. Kết quả thực hiện phương án “Tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001-2005”.

1.1. Thành lập hệ thống tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp các cấp.

- ở xã, kiểm lâm viên địa bàn phối hợp với cán bộ địa chính, ủy viên lâm nghiệp xã tổ chức cập nhật ngoài thực địa.

- ở huyện, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cập nhật vào máy vi tính.

- ở tỉnh thành lập Ban chỉ đạo gồm các ngành Kiểm lâm, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế hoạch Đầu tư, Thống kê. Chi cục Kiểm lâm là cơ quan thường trực; Thành lập Tổ công tác thường trực giúp việc, chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu và tham mưu trình UBND tỉnh quyết định công bố hiện trạng diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm
1.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp .

- Đã tiến hành số hóa bản đồ hiện trạng rừng của 393 xã; 27 huyện và bản đồ toàn tỉnh từ thành quả kiểm kê rừng năm 1999; nhập số liệu tới lô trạng thái (theo phiếu 02 kiểm kê rừng) của 393 xã có rừng/27 huyện vào phần mềm diễn biến rừng.

1.3. Đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật.

Hàng năm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin thực địa cho 135 kiểm lâm địa bàn xã và tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật lâm nghiệp, tin học cho 20 cán bộ tổng hợp trực tiếp cập nhật cơ sở dữ liệu vào máy tính. Đến nay đã có một đội ngũ cán bộ đủ năng lực thu thập, xử lý, trao đổi, khai thác cơ sở dữ liệu. 

Xây dựng hệ thống mạng vi tính kết nối từ Hạt Kiểm lâm đến Chi cục và từ Chi cục đến Cục Kiểm lâm, UBND tỉnh và các cơ quan khác trong tỉnh để trao đổi thông tin diễn biến rừng.

1.4. Hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, góp phần phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp và công tác khác. 

2. Kết quả thực hiện phương án “Tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2 (2006-2010).

2.1. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Để phát huy tốt hơn nữa công tác quản trị cơ sở dữ liệu diễn biến rừng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp Chi cục đã cử 01 kỹ sư lâm nghiệp đi học lớp lập trình Aptech; bố trí đội ngũ cán bộ kỹ sư lâm nghiệp trẻ làm công tác tổng hợp ở các Hạt Kiểm lâm để tham mưu tổ chức triển khai công tác cập nhật biến động về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ tổng hợp và kiểm lâm viên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng công tác cập nhật.

2.2. Nâng cấp cơ sở dữ liệu và chuyển hệ thống bản đồ sang nền VN2000.

Năm 2006, Chi cục nâng cấp chuyển bản đồ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp cấp xã, huyện, tỉnh sang bản đồ nền tọa độ VN2000, đã được Cục Kiểm lâm thẩm định chất lượng, kịp thời phục vụ công tác cập nhật năm 2007.

Nâng cấp cơ sở dữ liệu diễn biến rừng với độ chính xác cao bằng việc sử dụng phần mềm Mapinfo đo đếm diện tích trên máy vi tính.

2.3. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Thực hiện Phương án tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, Chi cục đã đầu tư trang bị 04 phần mềm Mapinfo pro 8.5, trang bị cho mỗi đơn vị trực thuộc (Hạt Kiểm lâm, Khu bảo tồn thiên nhiên) mỗi đơn vị 01 máy định vị toàn cầu GPS60csx để xác định chính xác vị trí và khoanh vẽ lô biến động ngoài thực địa góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

3. Kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp từ năm 2001 đến nay.

- Hàng năm tập hợp các nguồn thông tin về trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, cháy rừng, phá rừng trái phép, chuyển đổi mực đích sử dụng, chuyển đổi chủ quản lý sử dụng... tổ chức thu thập và cập nhật kết quả biến động cụ thể hàng năm như sau: Năm 2001 biến động 24.939,2ha; Năm 2002 42.053,4ha; Năm 2003 là 42.500,9ha; Năm 2004 là 40.686,5ha; Năm 2005  là 29.505,8ha; năm 2006 là 72.225,7ha. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp biến động 6 năm là 251.912ha; bình quân gần 42.000ha/năm.

4. Công tác kế thừa số liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. 

Thành quả theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã được sử dụng trong giao đất lâm nghiệp cho 3 khu bảo tồn thiên nhiên, giao bổ sung đất lâm nghiệp cho một số lâm trường quốc doanh; Ban quản lý dự án khu vực lâm nghiệp và đầu nguồn sông Chu –ADB; Qui hoạch vùng trọng điểm cháy toàn Tỉnh; Qui hoạch phát triển lâm nghiệp các huyện; Tổng kiểm kê đất đai năm 2005 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Cung cấp thông tin cho các ngành: Ban Dân tộc, Bộ đội Biên phòng, Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Chi cục Định canh định cư... Rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg... Việc kế thừa số liệu trên đã tiết kiệm đáng kể nhân lực, kinh phí và thời gian cho việc tổ chức điều tra hiện trạng các loại đất loại rừng. 

II. Một số tồn tại và nguyên nhân.
- Cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được tạo lập từ  kết quả kiểm kê rừng toàn quốc năm 1999, mức độ chính xác chưa cao. Lô rừng lớn, không thể hiện đúng chủ quản lý của lô.
- Công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp chỉ mới điều tra biến động về diện tích loại đất loại rừng là chính. Việc tiến hành cập nhật chất lượng rừng, đặc biệt là điều tra đánh giá trữ lượng rừng thực hiện chưa đầy đủ, toàn diện.

- Thông tư số 102/2000/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được vận dụng theo định mức giao đất giao rừng quy định tại Thông tư liên bộ Tài chính, Lâm nghiệp số 74/TT, LB  ngày 13 tháng 10 năm 1995 về hướng dẫn việc sử dụng, quản lý cấp phát và quyết toán kinh phí chi giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.

Thời điểm năm 1995 mức lương tối thiểu 120.000đồng, tháng 11/2007 mức lương 450.000đồng, hệ số tăng 3,75 lần, như vậy định mức chi cho công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp qui định tại Thông tư số 102/2000/TT-BNN-KL là quá thấp, không khuyến khích người làm, ảnh hưởng đến chất lượng công tác cập nhật.

- Việc tiếp nhận kết quả rà soát 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ để cập nhật vào cơ sở dữ liệu diễn biến rừng bước đầu có một số khó khăn như sau:

+ Ranh giới 3 loại rừng giữa rà soát và theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là như nhau, nhưng số liệu diện tích khác nhau do sai số đo đếm của 2 nguồn liệu. Để phù hợp với số liệu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt buộc phải bình sai cơ giới. 

+ Trên địa bàn có nơi diện tích rừng trồng cao su đưa ra đất khác, có nơi giữ lại (do không thống nhất khi tiến hành rà soát) dẫn đến khó khăn trong công tác triển khai cập nhật diễn biến rừng.

+ Bản đồ và cơ sở dữ liệu rà soát, qui hoạch 3 loại rừng chỉ tiến hành đến khoảnh, không có thông tin chi tiết của từng lô nên khó sử dụng cho công tác cập nhật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

III- Kiến nghị và đề xuất.

- Đề nghị, Cục Kiểm lâm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thông tư thay thế Thông tư số 102/2000/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 để phù hợp với định mức lương hiện tại.

- Nhu cầu sử dụng ảnh viễn thám, đặc biệt là ảnh có độ phân giải cao, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin như  máy vi tính, máy in khổ lớn, máy scan khổ lớn, GPS, máy ảnh định vị vệ tinh, phần mềm chuyên ngành... rất cần thiết nhưng ngân sách địa phương khó khăn, do vậy đề nghị Cục Kiểm lâm cần có dự án hàng năm hỗ trợ kinh phí hoặc đầu tư  trang bị hiện vật cho các địa phương. 

- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp của các Chi cục để về tập huấn lại cho cơ sở. Kinh nghiệm của Kiểm lâm Thanh Hóa bố trí cán bộ tham mưu thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ngoài nắm vững chuyên môn nghiệp vụ lâm nghiệp cần có nghiệp vụ tin học để chủ động hướng dẫn, đôn đốc và chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ sở.

- Để công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp phản ánh đúng hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, thể hiện đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm cần chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất trong cả nước kế thừa kết quả công tác giao rừng, cho thuê rừng theo Thông tư 38 để xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH trà vinh
kết quả thực hiện công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp 

1- Năng lực của cán bộ thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ:

1.1- Năng lực cán bộ:

Trà Vinh là một tỉnh đồng bằng ven biển miền tây nam bộ có tổng diện tích tự nhiên 224.024ha chủ yếu là đất nông nghiệp; Có 7 huyện và 1 thị xã; Rừng ngập mặn của tỉnh tập trung ở các vùng ven biển thuộc huyện Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải.

Năm 1997, được sự hỗ trợ của Phân viện điều tra quy hoạch rừng II (thành phố Hồ Chí Minh) tỉnh đã lập dự án đầu tư xây dựng rừng ngập mặn phòng hộ ven biển tỉnh Trà Vinh, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và UBND tỉnh Trà Vinh ra quyết định phê duyệt số 1108/QĐ-UBT ngày 26/8/1997, dự án đã được thực hiện từ nguồn vốn 327 và 661. Đến năm 2005, Tỉnh đã thực hiện rà soát và xây dựng lại dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trà Vinh và đã được phê duyệt theo quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 25/12/2005.

Theo quyết định UBND tỉnh và quy hoạch sử dụng đất các xã trong vùng dự án, diện tích phòng hộ ven biển 26.896ha (Duyên Hải 25.093, Cầu Ngang 1025, Châu Thành 778). Trong đó:

- Diện tích tự nhiên :




26.896,39ha
- Đất nông nghiệp:




  2.548,31ha
- Đất lâm nghiệp:




19.665,97ha
+ Đất có rừng 6453ha (rừng tự nhiên 1.308,7ha; rừng trồng 5.144,27ha)

+ Đất không rừng quy hoạch cho lâm nghiệp: 
      5812,2ha
+ Đất nuôi trồng thủy sản:



    7400,80ha
- Đất khác: 





   4.682,11ha
Các đơn vị trực thuộc gồm: Đội Kiểm lâm cơ động; 1 Trạm Kiểm lâm và 1 Hạt Kiểm lâm; Số lượng 48 người (trong chỉ tiêu biên chế 35 người, Hợp đồng thuê khoán 13 người); Trong đó: văn phòng (Chi cục, Hạt, Trạm)  27 người, Đội Kiểm lâm cơ động 2 người và cán bộ lâm nghiệp xã 6 người.

Theo chỉ thị số 32/2000/CT/BNN- KL ngày 27/3/2000 về việc giao cho lực lượng kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, do diện tích rừng của tỉnh quá ít, nên không xây dựng dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp mà chỉ xây dựng dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Trà Vinh để rà soát lại hiện trạng và quy hoạch rừng phòng hộ ven biển của Tỉnh. Hàng năm, Chi cục Kiểm lâm cập nhật số liệu diễn biến rừng trên phần mềm thống kê rừng (TKR) để báo cáo kết quả ra Cục Kiểm lâm.

1.2- Nhu cầu ứng dụng thông tin, viễn thám và đào tạo năng lực cán bộ:

Trong thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện việc áp dụng đo đạc và kiểm tra diện tích rừng qua hệ thống định vị GPS, nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý số liệu do:

- Hệ thống định vị GPS khi nạp vào bản đồ còn chưa trùng khớp, phải điều chỉnh lại mỗi khi nạp số liệu vào, do đó hiện trạng được khoanh vẽ chưa chính xác.

- Bản đồ đang sử dụng được mua và chuyển thể từ bản đồ Microstation (khu vực các xã ven biển) của Sở Tài nguyên và Môi trường và được Phân viện điều tra quy hoạch rùng II (thành phố Hồ Chí Minh) số hóa lại theo nhu cầu xây dựng dự án rừng phòng hộ ven biển tỉnh Trà vinh, nội dung được cập nhật trên bản đồ chưa có, không trùng khớp với quy định của Cục Kiểm lâm, do đó Chi cục không thể xây dựng được cơ sở dữ liệu diễn biến rừng và bản đồ cấp xã theo quy định

- Cán bộ phụ trách công tác này còn thiếu và yếu (chỉ có 1 người trong Chi cục) do đó việc đào tạo cán bộ và nhu cầu ứng dụng thông tin là một công việc hết sức cần thiết hiện nay.

2- Kết quả rà soát 3 loại rừng:

Đặc thù của Trà vinh chỉ có rừng ngập mặn phòng hộ ven biển, vừa qua tỉnh đã xây dựng dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng chủ yếu để rà soát lại diện tích, hiện trạng rừng phòng hộ và thống nhất quy hoạch phát triển rừng đến năm 2015, để thực hiện nhiêm vụ rà soát 3 loại rừng, Chi cục đã xây dựng cơ sở dữ liệu rà soát trên phần mềm Rs 3lr v1.0 của Cục Kiểm lâm và được UBND tỉnh xác nhận gởi về cho Cục Phát triển lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chỉ có dữ liệu, không có bản đồ).

3- Chuyển đổi bản đồ từ hệ chiếu UTM sang VN2000:

Hiện nay Chi cục Kiểm lâm đang sử dụng bản đồ theo hệ chiếu UTM để theo dõi hiện trạng rừng cấp xã, chưa thực hiện việc chuyển đổi sang hệ chiếu VN2000 vì chưa có kinh phí và năng lực thực hiện.

Kiến nghị: 

- Lập bản đồ cấp xã: 

Do bản đồ Chi cục Kiểm lâm đang sử dụng theo hệ chiếu UTM chưa chuyển đổi sang hệ chiếu VN2000 nên chưa phù hợp với mục đích, yêu cầu của Cục Kiểm lâm, đề nghị Cục Kiểm lâm có ý kiến đề xuất với UBND tỉnh về việc cấp kinh phí để chuyển đổi bản đồ theo hệ chiếu VN2000 cho phù hợp với bản đồ chung của toàn quốc và được sự hướng dẫn cụ thể của Cục để Chi cục sớm hoàn thành bản đồ rừng cấp xã 

- Năng lực cán bộ: Cục Kiểm lâm nên tổ chức tập huấn hàng năm về việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt trong vấn đề sử dụng các phần mềm diễn biến tài nguyên rừng

Chi cục kiểm lâm tỉnh tuyên quang

kết quả Công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

I. Tình hình chung.
Tuyên Quang có diện tích tự nhiên là 586.690ha. Trong đó diện tích đất có rừng là 366.181,6ha (rừng tự nhiên là 284.983,9ha, rừng trồng 81.197,6ha) đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp là 79.666,3ha, đất khác 140.842,1ha, độ che phủ rừng đạt 61,8% (không tính rừng trồng dưới 3 năm tuổi). Với đặc điểm là tỉnh miền núi, địa hình phức tạp, dân số phân bố không đồng đều, có 22 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào có tập quán canh tác nương rẫy lâu đời, kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn, đời sống còn phụ thuộc nhiều vào rừng.

Với đặc điểm trên việc bảo vệ tốt vốn rừng hiện có là việc làm quan trọng nên Chi cục Kiểm lâm thường xuyên đôn đốc các đơn vị, chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn thực hiện tốt công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn mình quản lý. Hàng tháng báo cáo Hạt Kiểm lâm, làm cơ sở cho cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp vào máy tính. 

Hiện nay tỉnh Tuyên Quang đã có 8/8 đơn vị cập nhật cơ sở dữ liệu đến lô trạng thái trên máy vi tính và đã báo cáo về Chi cục thông qua mạng internet hoặc đĩa. Tuy nhiên trong quá trình cập nhật vẫn còn một số tồn tại sau:

 II/ Nguyên nhân, tồn tại, hướng khắc phục.

1. Về trang thiết bị.

Hiện nay các đơn vị trong tỉnh đã được trang bị máy vi tính thông qua nguồn chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị. Do máy tính đã được trang bị từ lâu cấu hình máy chậm không đáp ứng được nhu cầu đọc ảnh và bản đồ. Trong quá trình làm việc do trình độ sử dụng máy chưa thành thạo nên gây lỗi các phầm mềm chuyên dụng như phần mềm kế toán, diễn biến rừng gây khó khăn cho người sử dụng máy và ảnh hưởng đến dữ liệu lưu trong máy.

2. Về trình độ cán bộ.

a/ Thực trạng cán bộ sử dụng công nghệ thông tin.

Đa số cán bộ chưa được đào tạo cơ bản về tin học và tập huấn về cập nhật theo dõi diễn biến rừng, Chi cục mới mở được 01 lớp học ngắn ngày giới thiệu về tin học văn phòng và một số phần mềm chuyên dụng do Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn (kinh phí dự án RIDP tỉnh hỗ trợ).

b/ Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin.

Công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay ngày càng quan trọng góp phần không nhỏ vào lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc áp dụng công nghệ thông tin, viễn thám trong ngành lâm nghiệp nói chung, lực lượng kiểm lâm nói riêng là việc làm cần thiết. 

Để tiếp cận với công nghệ thông tin, viễn thám hiện đại thì việc nâng cao năng lực cho cán bộ chi cục và các đơn vị là cấp thiết. 

3. Về cơ sở dữ liệu. 

a. Cập nhật theo dõi diễn biến rừng.

Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang đã xây dựng cơ sở dữ liệu đến lô trạng thái cấp xã. Do không có kinh phí nên Chi cục Kiểm lâm chỉ hướng dẫn các đơn vị cập nhật theo dõi diễn biến rừng ở bước cập nhật cơ sở dữ liệu đến lô trạng thái, chưa cập nhật được vào bản đồ xã.

 Dự án theo dõi diễn biến rừng đã xây dựng xong, trình UBND tỉnh phê duyệt năm 2004, nhưng do kinh phí còn hạn chế nên không thể bố trí được cho dự án theo dõi diễn biến rừng, đến nay Chi cục Kiểm lâm đang tiếp tục trình UBND tỉnh phê duyệt dự án. UBND tỉnh đã giao các Sở, Ngành thẩm định để  triển khai thực hiện.

b/ Việc tiếp nhận kết quả 3 loại rừng.
Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 Chi cục Kiểm lâm là một thành viên tham gia. Đến nay thành quả của việc thực hiện chỉ thị đã chuyển cấp có thẩm quyền phê duyệt và chuyển thành quả đến một số huyện. Nhưng một số cơ quan trong đó có Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm chưa được tiếp nhận thành quả Chỉ thị số 38 nên rất khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nhất là việc cập nhật diễn biến rừng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

c. Việc chuyển đổi hệ chiếu UTM sang VN2000.

Do kinh phí thực hiện dự án chưa được cấp, nên các bước thực hiện dự án chưa thực hiện được, chưa chuyển được hệ chiếu UTM sang VN2000 do (kỹ năng sử dụng chưa thành thạo). 

4. Hướng khắc phục.

Trong thời gian tới Chi cục Kiểm lâm tăng cường cử cán bộ phòng chức năng xuống giúp đỡ các đơn vị, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ngoài thực địa và cập nhật dữ liệu vào máy vi tính. Tiếp tục xin các nguồn kinh phí để thực hiện dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

III/ Kết luận và kiến nghị.

* Kết luận: 
Công tác theo dõi diễn biến rừng được Chi cục Kiểm lâm quan tâm từ lâu, mặc dù chưa có kinh phí nhưng Chi cục Kiểm lâm đã huy động nhân lực từ các Hạt Kiểm lâm xây dựng cơ sở dữ liệu đến lô trạng thái. Do việc bố trí kinh phí cho dự án gặp nhiều khó khăn cho đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Tuy vậy, Chi cục Kiểm lâm đang thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu lô trạng thái trên máy vi tính và gửi dữ liệu về Cục Kiểm lâm hàng năm.

* Kiến nghị: 
Cục Kiểm lâm mở lớp tập huấn về công nghệ thông tin, viễn thám  và  hướng dẫn chuyển đổi hệ chiếu cho cán bộ dưới cơ sở.

Kinh phí tỉnh Tuyên Quang chưa bố trí được nguồn vốn cho dự án, Cục Kiểm tạo mọi điều kiện giúp Chi cục Kiểm lâm hoàn thành dự án.

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH vĩnh phúc

kết quả thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng 
và đất lâm nghiệp Giai đoạn 2001-2006

I- XÂY DỰNG DỰ ÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trước khi có Chỉ thị số 32.
Trong những năm 80, 90 của thế kỷ trước, Nhà nước đã tiến hành một số lần tổng kiểm kê rừng toàn quốc. Thành quả của mỗi đợt kiểm kê đã giúp cho việc quy hoạch, lập kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để duy trì và phát triển vốn rừng, quản lý bảo vệ toàn diện tài nguyên rừng. Vấn đề sử dụng tài liệu đó để theo dõi các biến động và bổ sung hàng năm hiện trạng của rừng và đất rừng được làm nhưng chưa cơ bản, chưa thường xuyên trong khi những thay đổi đó lại diễn ra hàng ngày. Vì vậy, kết quả kiểm kê rừng chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn sau đó trở lên lạc hậu bởi không được cập nhật, bổ sung kịp thời biến động xảy ra, làm cho những thông tin về lâm nghiệp kém độ tin cậy.

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, ngay từ khi tái lập tỉnh (01/1997), Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp theo địa bàn từ cấp xã trở lên. Song do phương pháp tiến hành thủ công nên mất nhiều công sức và kết quả còn hạn chế. Sau khi báo cáo và được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Cục Kiểm lâm, năm 1998 Kiểm lâm Vĩnh Phúc gắn việc theo dõi diễn biến rừng với việc phân công công chức kiểm lâm phụ trách xã theo các phương án quản lý bảo vệ rừng của các huyện, thị xã. Đến cuối năm 1999 được Cục kiểm lâm chọn là một trong 3 tỉnh làm điểm cả nước để rút kinh nghiệm và đưa ra phương pháp thực hiện theo dõi diễn biến rừng. Đặc biệt kết quả tổng kiểm kê rừng 1998-1999 là những số liệu nền tảng ban đầu cơ bản cho việc theo dõi từ cơ sở một cách có hệ thống. Kết quả làm điểm từ xã đến huyện được tổng kết và sau đó nhân rộng toàn tỉnh và nhất là ứng dụng công nghệ thông tin do Cục Kiểm lâm hướng dẫn đã cho những kết quả ban đầu đáng tin cậy, tạo điều kiện tốt cho việc bổ sung các kết quả do kiểm kê rừng cung cấp.

2. Xây dựng dự án và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32

Sau khi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã xây dựng dự án, tổ chức triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Sau nhiều lần tham khảo, xin ý kiến và tổ chức hội thảo về dự án, Chi cục đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt “Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc” tại Quyết định số 3008/QĐ-UB ngày 25/12/2000, thời gian thực hiện trong 3 năm, từ năm 2001 đến năm 2003, tổng kinh phí 695 triệu đồng, giao Chi cục Kiểm lâm là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh.

Thực hiện các nội dung của dự án, Chi cục Kiểm lâm đã thành lập Ban điều hành dự án gồm: Lãnh đạo Chi cục là trưởng ban, thành viên là Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và các Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm. Phương pháp tiến hành thống nhất sử dụng công nghệ thông tin; ngân hàng dữ liệu được xác lập trên cơ sở kết quả tổng kiểm kê rừng công bố tháng 5/1999 và kết quả giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích lâm nghiệp theo các Nghị định số 02/CP và số 163/1999/NĐ-CP. Hệ thống sổ sách, bản đồ ngoại nghiệp theo chỉ đạo của Cục Kiểm lâm và theo hướng dẫn tại Quyết định số 78/2002/QĐ/BNN-KL ngày 28/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm, công tác ngoại nghiệp được giao cho 25 công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn đảm nhận với đơn vị báo cáo là từ cấp xã. Theo phân kỳ đầu tư, dự án thực hiện trong 3 năm (2001-2003), nhưng do một số nguyên nhân nêu đến năm 2004 mới giải ngân xong và hoàn thành dự án.

Tiếp tục thực hiện việc theo dõi diễn biến rừng một cách có hệ thống và đảm bảo thường xuyên, liên tục; sau khi kết thúc dự án, hàng năm tỉnh đều bố trí kinh phí phục vụ việc cập nhật các diễn biến của rừng và đất lâm nghiệp giao cho Chi cục Kiểm lâm. Chi cục Kiểm lâm vẫn là đầu mối chỉ đạo và trực tiếp theo dõi diễn biến rừng.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

- Đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ: Được sự giúp đỡ của Cục Kiểm lâm, cuối năm 2000 và năm 2001, Chi cục đã mở 02 khoá tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ kỹ thuật và Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn với 45 lượt người tham dự. Cử 05 cán bộ tham dự các khoá tập huấn do Cục Kiểm lâm tổ chức, đào tạo chuyên sâu 02 tháng cho 01 cán bộ tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Liên hiệp hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ STD. Hàng năm trong tập huấn nghiệp vụ chung đều giành một thời lượng thích hợp để trao đổi, hướng dẫn bổ sung những vấn đề mới.

- Mua sắm trang thiết bị: Đến năm 2002, Chi cục đã trang bị máy tính và bộ kết nối đủ cho 05 Hạt Kiểm lâm, Phòng QLBVR, Trưởng ban điều hành dự án (tổng số 07 bộ), trang bị 02 máy điều hòa nhiệt độ, 01 máy Fax, 01 máy Scan cho Văn phòng dự án. Qua quá trình sử dụng đến nay hầu hết các máy tính này bị hỏng hoặc còn sử dụng được nhưng hiệu  suất thấp.

- Thực hiện số hóa bản đồ 02 lần: 01 lần theo kết quả kiểm kê rừng, 01 lần theo dõi kết quả giao đất lâm nghiệp để chi tiết tới hộ gia đình, bản đồ tỷ lệ 1/10.000 theo xã; 1/25.000 theo huyện và 1/50.000 theo tỉnh. Kết quả số hóa đã được chỉnh lý bằng ảnh viễn thám cuối năm 2004.
- Lập ngân hàng dữ liệu ban đầu gồm 6.082 hộ gia đình và 10 đơn vị, tổ chức có sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên phạm vi 69 xã, thị trấn của 06 huyện, thị xã có rừng và đất lâm nghiệp.

- Thu thập thông tin biến động thực địa về các lĩnh vực: Trồng rừng, khai thác rừng, phá rừng, cháy rừng, sâu bệnh hại rừng, chuyển đổi chủ quản lý đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng, tăng giảm phẩm cấp rừng, chuyển nhượng rừng và đất rừng ..v..v.. theo lô trạng thái trên bản đồ cấp xã tỷ lệ 1/10.000 với diện tích từ 0,5hatrở lên, trên sổ theo dõi lô thống kê tất cả diện tích biến động. Từ năm 2001 đến hết năm 2006 đã cập nhật 12.043harừng và đất rừng có biến động. Trong đó: Trồng rừng mới 7.287,3ha; khai thác rừng 1.686,6ha; cháy rừng 272,3ha; chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp 1.968,0ha; tăng phẩm cấp rừng 43,4ha; thay đổi khác 637,4ha.

- Hệ thống thông tin báo cáo: Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn có trách nhiệm cập nhật biến động rừng và đất lâm nghiệp ngoài thực địa, ghi chép vào sổ theo dõi và khoanh vẽ trên bản đồ, hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND xã và phản ánh về Hạt kiểm lâm, định kỳ 3 tháng Hạt Kiểm lâm tổng hợp báo cáo Chi cục Kiểm lâm (đầu mối là Phòng QLBVR); Khi kết thúc năm, Chi cục báo cáo UBND tỉnh xác nhận kết quả và gửi Cục Kiểm lâm. Các kết quả được in ra từ phần mềm theo dõi diễn biến rừng do Cục kiểm lâm ban hành. Sau khi kết quả được thẩm định và công bố, Chi cục Kiểm lâm gửi các ngành có liên quan để đưa vào sử dụng như: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây), Tài nguyên- Môi trường, Thống kê, Kế hoạch và Đầu tư,...
- Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 25/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng; năm 2006 tỉnh Vĩnh Phúc đã hợp đồng với Phân viện điều tra quy hoạch rừng Đông Bắc bộ tổ chức rà soát quy hoạch và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 678/QĐ-CT ngày 02/3/2007. Kết quả quy hoạch lại 3 loại rừng như sau (có so sánh tăng, giảm với kết quả trước khi quy hoạch lại):

 Tổng diện tích lâm nghiệp: 33.054,61ha giảm 34,51ha. 


- Diện tích rừng đặc dụng: 15.213,53ha giảm 223,7ha.
- Diện tích rừng phòng hộ: 4.110,61ha giảm 3.019,56ha.
- Diện tích rừng sản xuất: 13.730,72ha tăng 3.208,75ha.

Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận bản đồ, số liệu và hiện đang sử dụng để cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Do trong quá trình rà soát, Chi cục và các Hạt kiểm lâm đã phối hợp chặt chẽ với Phân viện điều tra tác nghiệp hiện trường nên  kết quả công bố không gây khó khăn, vướng mắc cho việc điều chỉnh trên ngân hàng dữ liệu.

- Việc chuyển đổi bản đồ từ hệ quy chiếu UTM đang sử dụng sang VN2000: Thực hiện Chỉ thị số 88/2006/CT-BNN-KL ngày 27/9/2006 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm. Chi cục Kiểm lâm báo cáo và được UBND tỉnh cho phép xây dựng dự án: “Xây dựng hạ tầng Công nghệ thông tin - Truyền thông  phục vụ công tác quản lý điều hành tác nghiệp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc”. Dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2772/QĐ-CT ngày 05/10/2007, tổng kinh phí 387 triệu đồng. Ngoài hạng mục thiết bị công nghệ thông tin đủ cho Văn phòng Chi cục và các Hạt Kiểm lâm, toàn bộ hệ thống bản đồ xã, huyện, tỉnh từ hệ quy chiếu UTM sẽ được chuyển sang hệ VN2000. Chi cục đang khẩn trương tiến hành các thủ tục để hoàn thành dự án trong năm 2007.

III- BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

- Muốn công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đạt hiệu quả cao phải có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã đảm bảo đồng bộ, liên tục.

- Phải có sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Kiểm lâm và một số cơ quan chuyên môn khác.

- Trên địa bàn tỉnh phải có sự phối hợp tốt của các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên- Môi trường, Tài chính, Thống kê,...
- Phải có sự tham gia tích cực của các chủ rừng (đặc biệt chủ rừng là tổ chức nhà nước) theo quy chế chặt chẽ; tránh chồng chéo, thiếu trách nhiệm.

- Kiểm lâm là nòng cốt trong theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp phải không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và cập nhật thường xuyên, đầy đủ các biến động, báo cáo kịp thời theo quy định; Kiểm lâm phải bám địa bàn, bám rừng mới phát hiện và thống kê được những thay đổi của rừng, đất rừng.

Việc cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các biến động của rừng và đất lâm nghiệp sẽ là cơ sở giúp chính quyền các cấp nắm bắt đúng thực trạng đất đai tài nguyên rừng, từ đó đưa ra những quếyt sách có tính khả thi cao; góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ; phục vụ thiết thực cho các hoạt động Kinh tế- Xã hội nông thôn, miền núi của các địa phương có sử dụng rừng và đất lâm nghiệp; từng bước giúp các chủ rừng tăng cường đầu tư, hỗ trợ và hợp tác cùng phát triển, giảm kinh phí đầu tư của Nhà nước cho công tác kiểm kê, thống kê rừng. Do vậy, công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp rất cần được phát huy, phát triển trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng thời kỳ đổi mới.
CHI CỤC KIỂM LÂM PHÚ YÊN 

đánh giá kết qủa công tác theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp 

I. Tình hình, kết quả thực hiện :

Phú Yên có 504.531ha diện tích tự nhiên (theo Quyết định số 2503/QĐ – BNN-KL, ngày 27/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2006) trong đó: Diện tích có rừng 160.955ha (rừng tự nhiên 125.889ha, rừng trồng 35.106ha). Đất trống đồi núi chưa sử dụng 120.063ha. Đất khác 223.473ha.

Trong 06 năm (2001-2006) Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. Đã cập nhật sự thay đổi được 70881.8ha; Trong đó, diện tích rừng tự nhiên 15.523,5ha, diện tích rừng trồng 16.507,6ha và 38.850,7ha đất trống. Quá trình theo dõi nhận thấy, diện tích đất trống được trồng rừng mới 15.773,97ha, diện tích đất chuyển mục đích sử dụng 1.687,2ha và diện tích thay đổi trạng thái do khai thác lâm sản 2715,3ha. Quy trình thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tại Phú Yên được thực hiện như sau: Trước hết, kiểm lâm địa bàn phối hợp với ban lâm nghiệp xã theo dõi và cập nhật từ thực tế. Cán bộ kỹ thuật hạt kiểm lâm tổng hợp, chỉnh sửa số liệu đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Hạt Kiểm lâm phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các chủ rừng thống nhất số liệu trình UBND huyện phê duyệt. Số liệu đó được truyền về phòng quản lý bảo vệ rừng tổng hợp. Trên cơ sở đó Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất trình UBND tỉnh công bố số liệu chung toàn tỉnh. Với quy trình nêu trên, hệ thống số liệu về theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp từ cơ sở đến phạm vi toàn tỉnh đã được cập nhật chính xác, làm căn cứ khoa học và pháp lý, phục vụ cho công tác điều hành, lập kế hoạch đầu tư xây và phát triển lâm nghiệp toàn tỉnh. Để thực hiện được công tác này, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng bộ phận công nghệ thông tin đủ mạnh về cán bộ, hiện đại về thiết bị. 14 cán bộ kỹ thuật của Chi cục và các Hạt Kiểm lâm đã được tập huấn sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm chuyên dùng. Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã trang bị hệ thống máy tính, máy in cho các phòng nghiệp vụ, 9 hạt kiểm lâm, 02 ban quản lý rừng đặc dụng, xây dựng mạng kết nối từ các Hạt về Chi cục và từ Chi cục Kiểm lâm Phú Yên về Cục Kiểm lâm. Hệ thống cơ sở dữ liệu được kết nối từ văn phòng Chi cục tới 11 đơn vị cơ sở được đảm bảo, có thể báo cáo kết qủa hiện trạng rừng trong bất cứ thời điểm nào. Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã tiến hành xử lý số liệu kiểm kê rừng năm 1999, thu thập thông tin ngoài thực địa để xây dựng, chỉnh lý bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng cấp xã tỷ lệ 1/25.000 cùng với phần mềm quản lý tài nguyên rừng của lực lượng kiểm lâm làm cơ sở dữ liệu ban đầu để tiến hành theo dõi. Kết qủa đã số hóa được 105 xã, phường ,thị trấn có rừng trong toàn tỉnh. Qua 06 năm thực hiện, việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Cụ thể đã xây dựng hệ thống thông tin về diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên toàn tỉnh, hoàn thành cơ sở dữ liệu về quản lý lâm nghiệp phục vụ công tác điều hành, lập kế hoạch đầu tư xây dựng của tỉnh nhà; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ khả năng thu thập số liệu và khoanh vẽ bản đồ ngoài thực địa. Cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về quản lý rừng, tham mưu cho UBND tỉnh công bố số liệu về rừng và đất lâm nghiệp hàng năm; Kết nối mạng hai chiều.

Tất cả đạt được những kết qủa nêu trên là do triển khai kiểm lâm xuống địa bàn sớm. Lực lượng này là nòng cốt tham mưu cho UBND xã tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa bàn. Ngay từ buổi đầu triển khai thực hiện, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên đã được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Cục Kiểm lâm, từ việc xây dựng nội dung, đào tạo cán bộ nghiệp vụ và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật. Đặc biệt có sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền với các ngành liên quan. Bên cạnh những thuận lợi đã nêu trên, việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở Phú Yên cũng còn một số tồn tại :

- Về nhận thức:

Một số cán bộ thực hiện nhiệm vụ này chưa ý thức được đầy đủ tầm quan trọng và chưa nắm vững nội dung công việc nên thường làm mang tính có lệ, đối phó khi có các đợt thông báo kiểm tra vì vậy số liệu cập nhật thường chưa đầy đủ, còn nhiều sai sót, thiếu chính xác; Mặt khác lãnh đạo một số đơn vị kiểm lâm chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và sự khó khăn của công tác này nên dẫn đến sự chậm chạp trong công việc, chưa xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn nghiệp vụ có tính khả thi và hiệu qủa, chưa tận dụng hết nguồn nhân lực hiện có.

- Về năng lực của cán bộ thực hiện công tác này:

Cán bộ kỹ thuật hạt và cán bộ kiểm lâm địa bàn có trình độ từ trung cấp đến đại học lâm nghiệp, nhưng hầu hết chưa chịu khó tìm tòi học hỏi thêm về những kiến thức thiết thực phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, mặc dù đã được hổ trợ về mặc chuyên môn nghiệp vụ qua các đợt tập huấn, đào tạo. Cán bộ kiểm lâm địa bàn chưa chịu khó tìm tòi để hiểu thêm về công việc liên quan vì vậy còn bị hạn chế trong việc hổ trợ cho cán bộ kỹ thuật Hạt để phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin:

Đây là công việc mang tính khoa học, đa số cán bộ thực hiện công tác này rất hạn chế về trình độ tin học chuyên sâu, sử dụng máy tính chưa thật sự thành thạo. Thời gian dành cho khâu công việc chưa nhiều, trong khi công việc phải triển khai trên địa bàn rộng, phức tạp.

- Việc tiếp nhận kết qủa rà soát 3 loại rừng ở địa phương theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 5/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ :

Hiện nay UBND tỉnh chưa phê duyệt kết quả 3 loại rừng nên việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp vẫn sử dụng theo hệ quy chiếu UTM.

II. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến :

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Chi cục Kiểm lâm sẽ tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật bản đồ, bồi dưỡng kiến thức về tin học cho cán bộ kiểm lâm địa bàn. Nâng cấp hệ thống máy vi tính đã trang bị cho các cơ sở và sử dụng ảnh vệ tinh để hổ trợ cho công tác cập nhật. 
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